Giáo án Ngữ Văn 6 – Năm học 2013 – 2014

Tuần 1
Bài 1-Tiết 1
Giới thiệu về truyện truyền thuyết.
Ngày soạn : 17/8/2013
Ngày giảng:20/8/2013
A. mục tiêu cần đạt
                      Giúp học sinh:
1. Kiến thức.
 - Bước đầu hiểu về thể loại truyện truyền thuyết. Nắm được các đặc điểm cơ bản của truyện truyền thuyết. Giới thiệu về các tác phẩm truyền thuyết sẽ học ở lớp 6.
2. Kĩ năng.
 - Rèn kĩ năng cảm thụ các văn bản truyền thuyết.
3. Thái độ.

- Có ý thức tìm hiểu các thể loại văn học dân gian, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân gian được lưu truyền.
B/ Chuẩn bị.
GV: Soạn giáo án, tài liệu tham khảo.

HS: Soạn bàiắnu tầm tài liệu có liên quan đến nội dung bài học.

          C/ Tiến trình  dạy - học.

I. Tổ chức :       sĩ số:         6A3:                          6A4:
II. Kiểm tra :   sự chuẩn bị của học sinh: Sách, vở.      
III. Bài mới:

	? Em hiểu truyền thuyết là gì?
- GV : Không chỉ truyền thuyết mà tất cả các thể loại tác phẩm đều có cơ sở lịch sử , nhưng so với các thể loại dân gian khác , truyền thuyết có mối quan hệ đậm hơn rõ hơn . Chính vì vậy mà truyền thuyết có cơ sở lịch sử, cốt lõi sự thật lịch sử .

? Cèt lõi sự thật lịch sử ở truyền thuyết là gì ?

? Vậy truyền thuyết có phải là lịch sử không ?

? Truyền thuyết thời kì này mang đặc điểm gì ?

- Mang tính chất sử thi, phản ánh không khí anh hừng ca thời Hừng Vương dựng nước và trình độ  văn minh của người Văn Lang.
*Thời kỳ Âu Lạc và Bắc thuộc: Nước Âu Lạc của An Dương Vương tồn tại khoảng 50 năm (257 TCN-208 TCN). Thời kỳ Bắc thuộc hơn 10 thế kỷ (207 TCN-938) là thời kỳ bị xâm lược và chiến đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam.
?Nội dung của truyền thuyết thời kì này ?

-Các truyền thuyết phản ánh các cuộc vũ trang khởi nghĩa chống xâm lược thời kỳ Bắc thuộc là Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí...
 

? Ngoài cốt lõi của truyền thuyết là sự thật lịch sử ra , tác giả dân gian còn gửi gắm điều gì vào các tác phẩm truyền thuyết  ?

? Em hãy lấy một số ví dụ cụ thể ?

- GV : Nói tóm lại , truyền thuyết có nội dung thể hiện thái độ , cách đánh giá cũng như những ước mơ , khát vọng của nhân dân qua một số nhân vật, sự kiện lịch sử ...

? Yếu tố tưởng tượng kì ảo có tác dụng như thế nào để tạo sự hấp dẫn của truyện ?

? Vì sao nói : Truyền thuyết Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với thần thoại ?

- GV : Nói tóm lại truyền thuyết là những câu chuyện dân gian có cốt lõi là sự thật lịch sử đã được tác giả dân gian xây dựng lên qua những chi tiết tưởng tượng kì ảo , làm cho tác phẩm lung linh sắc màu dân gian, kết hợp giữa thực và ảo .
? Khi xây dựng  các nhân vật trong truyền thuyết , tác giả dân gian chú ý đến điều g× ?Lấy VD cụ thể và phân tích?
    Em hiểu thế nào là chi tiết tưởng tượng, kì ảo?


	I . Khái niệm chung

-> Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ , thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo .

- Là những sự kiện , nhân vật lịch sử quan trọng nhất , chủ yếu nhất mà tác phẩm phản ánh hoặc làm cơ sở cho sự ra đời của tác phẩm

- Truyền thuyết không phải là lịch sử bởi đây là truyện, là tác phẩm nghệ thuật dân gian có hư cấu
II.Phân loại :
1. Họ Hồng Bàng và thời kỳ Văn Lang : Con rồng cháu Tiên, Sơn Tinh-Thủy Tinh, Thánh Gióng, Hùng Vương thứ sáu, Hùng Vương thứ mười tám...

2. Truyền thuyết tiêu biểu của thời Âu Lạc là truyện An Dương Vương, kết cấu gồm hai phần: phần đầu là lịch sử chiến thắng, phần sau là lịch sử chiến bại.

3. Thời kỳ phong kiến tự chủ(B¾c thuộc):: Từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 15, giai cấp phong kiến Việt Nam xây dựng một quốc gia thống nhất, củng cố nền độc lập dân tộc. Từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 19 là sự suy sụp của các triều đại phong kiến. Các truyền thuyết của thời kỳ này gồm các nhóm sau đ©y:
-  Anh hùng chống ngoại xâm: Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi...
- Danh nhân văn hóa: Chu Văn An, Trạng Trình...
- Lịch sử địa danh: Sự tÝch Hồ Gươm, Sự tÝch nói Ngũ Hành...
- Anh hùng nông dân: Chàng Lía…, 
* Đặc điểm của truyền thuyết .

a . Đặc điểm nội dung

- Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử được kể 

- Truyền thuyết còn thể hiện ước mơ , khát vọng của nhân dân trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm , chống thiên tai ...

- Chống giặc ngoại xâm : Tháng Gióng
- Chống thiên tai : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

- Sự suy tôn nguồn gốc và ý thức cộng đồng của người Việt : Con Rồng cháu Tiên

b . Đặc điểm nghệ thuật 

-> Nó thường có yếu tố lí tưởng hoá và yếu tố tưởng tượng kì ảo 

- Cơ sở lịch sử , cốt lõi lịch sử trong truyền thuyết chỉ là cái " phông " cho tác phẩm . Yếu tố tưởng tượng kì ảo đã làm cho cái " phông " ấy có chất thơ , sự lung linh cho các câu truyện

-> Vì : Chất thần thoại thể hiện ở sự nhận thức hư ảo về con người , tự nhiên ( con Rồng cháu Tiên ; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ), hoặc mô hình thế giới trời tròn đất vuông ( bánh chưng bánh giầy) .... Những yếu tố thần thoại ấy đã được lịch sử hoá . Tính chất lịch sử hoá thể hiện ở một số điểm sau:

+ Gắn tác phẩm với một thời đại lịch sử cụ thể 
( Thời đại Vua Hùng )

+ Tác phẩm thể hiện sự suy tôn nguồn gốc và ý thức cộng đồng ( Con Rồng cháu Tiên) 

+ ý thức giữ nước và sức mạnh cộng đồng của người Việt 
III . Bài tập

1 . Bài tập 1
- Khi xây dựng các nhân vật trong truyền thuyết tác giả dân gian chủ yếu miêu tả bề ngoài và hành động nhân vật mà ít chú ý miêu tả tình cảm, suy nghĩ, ý chí, nguyện vọng của nhân vật 

- HS có thể lấy một số ví dụ như : L¹c Long Quân ; Thánh Gióng . . . và phân tích đặc điểm này .

 Bài tập 2:
* Chi tiết tưởng tượng, kì ảo được hiểu như sau:

_ Là chi tiết không có thật, được tác giả dân gian sáng tạo nhằm mục đích nhất định.

_ Chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện cổ dân gian gắn với quan niệm mọi vật đều có linh hồn, thế giới xen lẫn thần và người.


 IV. Củng cố 

 ? Nêu khái niệm về truyền thuyết ?

 ? Truyền thuyết có đặc điểm gì về nghệ thuật ?

 V. Hướng dẫn về nhà  :

- Nắm chắc kiến thức về truyền thuyết, đặc điểm về nd và nt  của truyền thuyết 

- Tìm đọc thêm một số truyền thuyết khác ngoài sách giáo khoa 
- Soạn bài: Bánh chưng, bánh giầy.

                    + Tóm tắt văn bản

                    +  Trả lời các câu hỏi trong SGK- Phần đọc hiểu văn bản

**************************************************
Tiết 2: hướng dẫn đọc thêm:

Bánh chưng, bánh giầy
 (truyền thuyết )
Ngày soạn: 17/8/2013.

Ngày giảng: 20 /8/2013.

A. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức: Hướng dẫn học sinh:

- Nắm được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết.

- Thấy được cốt lõi lịch sử thời kì dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm thuộc nhóm truyền thuyết thời kì Hùng Vương.

- Cách giải thích của người Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao động, đề cao nghề nông-một nét đẹp văn hóa của người Việt.

2. Kĩ năng: Giúp HS:

- Đọc-hiểu một văn bản thuộc thể loại truyền thuyết,

- Nhận ra những sự việc chính trong truyện.

- Rèn kỹ năng kể chuyện

3. Thái độ:

- Giáo dục cho HS lòng yêu quý và tự hào về các phong tục, tập quán-nét đẹp văn hóa của dân tộc. Có ý thức và hành động cụ thể về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của quê hương.
B. Chuẩn bị
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc sách – Trả lời câu hỏi – Bài soạn

C. Tiến trình  dạy- học :

I. Tổ chức:   
Kiểm tra sĩ số: 6A3:                             6A4: 
II. Kiểm tra :

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:   Sách, vở, bài soạn.       
- Nêu ngắn gọn đặc điểm của truyền thuyết?                                 
III. Bài mới:   
       Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, n.dân ta lại nô nức vui vẻ chuẩn bị lá dong , gạo , đỗ, chuẩn bị gói và làm bánh. Đó là một t.thống tốt đẹp của dân tộc. Nó gợi nhắc chúng ta về một truyền thuyết từ đời Hùng Vương.
	GV gọi học sinh đọc từng đoạn.

Nhận xét và hướng dẫn kể theo các đoạn?

Truyện gồm có mấy đoạn? Nội dung của mỗi đoạn?


	I. Hướng dẫn tiếp xúc văn bản:
1. Hướng dẫn đọc – kể:

- §1: Từ đầu ( chứng giám

- §2: Tiếp ( hình tròn

- §3: Còn lại

2. Hướng dẫn tìm hiểu chú thích:

- Tác phẩm : Thuộc nhóm các tác phẩm truyền thuyết về thời đại Hùng Vướng dựng nước 
- Tìm hiểu các chú thích: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12
3. Hướng dẫn tìm bố cục 

- Truyện có 4 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu => “chứng giám”: Hùng Vương chọn người nối ngôi.

+ Đoạn 2: Tiếp theo => “Hình tròn”: Cuộc đua tài dâng lễ vật.

+ Đoạn 3: Tiếp theo => “chứng giám”: Kết quả cuộc thi tài.

+ Đoạn 4: Còn lại: Hình thành phong tục làm bánh chưng, bánh giầy ngày tết.


                                      II. Hướng dẫn tìm hiểu văn bản :

	Vua Hùng chọn người trong hoàn cảnh nào? ý định của vua và cách thức Vua chọn người nối ngôi?

?Nhận xét cách chọn người của vua?(theo em có dễ đạt được không?vì sao)

Khó,vì không nêu yêu cầu cụ thể,phải tự tìm hiểu ý vua
Sự việc diễn ra ntn?
Vì sao trong các con Vua, chỉ có Lang Liêu được thần giúp đỡ?

“Trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo”. Dựa vào câu nói trên cho biết thần là ai?

Kết quả cuộc đua tài ra sao?

Vì sao 2 thứ bánh của Lang Liêu được Vua chọn để tế trời đất, Tiên Vương và Lang Liêu được nối ngôi?
Truyền thuyết “Bánh chưng, Bánh giầy” có ý nghĩa gì?

Kể tên truyện trong kho tàng văn học dân gian kể về nguồn gốc SV giống trên? (Sự tích trầu cau, Dưa hấu)
	1.Hoàn cảnh câu chuyện: 
Vua Hùng chọn người nối ngôi.

- Hoàn cảnh: + Giặc yên, dân sống thanh bình no ấm.
                      + Vua già ( muốn truyền ngôi

- ý của vua:   + Người nối ngôi – nối chí

                      + Không nhất thiết là con trưởng

- Hình thức: Dùng 1 câu đố đặc biệt để thử tài: Nhân lễ Tiên Vương ai làm vừa ý vua sẽ được nối ngôi.
2.Diễn biến: Cuộc đua tài dâng lễ vật

- Các lang: Đua nhau làm cỗ thật hậu, thật ngon đem về làm lẽ Tiên Vương. 
- Lang Liêu:  + Là người thiệt thòi nhất
                      + Tuy là con vua nhưng thân phận gần gũi dân thường

                      + Là người và được thần giúp đỡ, vì trong các con Vua, chỉ có Lang Liêu là người thiệt thòi nhất, ra ở riêng chỉ lo đồng áng, trồng lúa, trồng khoai, gần gũi người dân lao động.

Là người duy nhất hiểu được ý thần thực hiện được ý thần (Thần ở đây là dân).ND trọng hạt gạo, thành quả lao động của mình.
3. Kết thúc câu chuyện: Kết quả cuộc đua tài

- Hai thứ bánh của Lang Liêu được chọn để tế lễ trời đất T.Vương:

+ Có ý nghĩa thực tế: Làm từ gạo – Sản phẩm của nghề nông, coi trọng nghề nông, quí trọng hạt gạo.
+ Có ý tưởng sâu xa: Tượng trời, tượng đất, tượng muôn loài

+ Hai thứ bánh hợp ý vua, chứng tỏ được tài đức của con người có thể nối chí vua. (Đem cái quý nhất trong trời đất đồng ruộng do chính tay mình làm ra mà cúng tế Tiên Vương ( Con người thông minh, tài năng, hiếu thảo)

4.ý nghĩa của truyện : Là câu chuyện suy tôn tài nặng , phẩm chất con người trong việc xây dựng đất nước 
- Giải thích nguồn gốc sự vật

- Đề cao lao động, đề cao người lao động và nghề nông. Khẳng định sự quý giá của hạt gạo, thể hiện sự kính trời đất, ơn tổ tiên.
( Lang Liêu hiện lên như 1 anh hùng văn hoá.



                                                III . Hướng dẫn tổng kết: 

	GV hướng dẫn học sinh tổng kết về nội dụng và nghệ thuật 

( Dựa vào phần ghi nhớ trong SGK)
HS đọc ghi nhớ.
	1. Nghệ thuật:

- Truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng  phong phú, kì ảo hoang đường kể về việc Lang Liêu được  thần mách bảo:” Trong trời đất , không gì quý bằng hạt gạo”

- Lối kể truyện dân gian : Theo trình tự thời gian . 
2. Nội dung:
- Giải thích nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy,tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết ( thành tựu văn minh nông nghiệp.
- Đề cao lao động, đề cao nghề nông

- Thể hiện sự thờ kính trời, đất, tổ tiên của nhân dân ta
3. Ghi nhớ. SGK 


IV-Củng cố :
- ý nghĩa phong tục làm bánh ngày Tết?

- Chọn và PT 1 chi tiết mà em thích nhất? Vì sao? 
V.Hướng dẫn về nhà :
- Kể diễn cảm

- ý nghĩa truyền thuyết “Bánh chưng, bánh giầy”
- Đọc ghi nhớ – Học bài

- Xem trước từ và cấu tạo từ.
**********************************************
Tiết 3: Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt
Ngày soạn :19/8/2013
Ngày giảng: 22/8/2013.

A. Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Nắm chắc định nghĩa về từ, từ đơn, từ phức, các loại từ phức.

- Nắm được các đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt.
 - Các kiểu cấu tạo từ (từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy).

2. Kĩ năng: Giúp HS:

- Nhận diện, phân biệt được:

 + Từ và tiếng.

 + Từ đơn và từ phức.

 + Từ ghép và từ láy.

- Biết phân tích cấu tạo của từ.

3. Thái độ: 

- Giáo dục HS yêu quý và ham thích tìm hiểu Tiếng Việt.

B. Chuẩn bị:
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án .

- HS: Đọc sách – Trả lời câu hỏi .

C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:    
Kiểm tra sĩ số :    6C:
II. Kiểm tra: 
                   - ở tiểu học chúng ta đã học về từ, em hiểu từ là gì?                                   

III.Bài mới  :
                - Trong cuộc sống hàng ngày con người muốn hiểu biết nhau thì phải giao tiếp với nhau qua hành động nói hoặc viết. Trong giao tiếp chúng ta sử dụng ngôn ngữ, mà ngôn ngữ lại được cấu tạo bằng từ, cụm từ. Vậy từ là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

	  Ngữ liệu:

a, NL1:

Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt, /chăn nuôi/ và/ cách/ ăn ở.

?Hãy tách từ, tiếng ở NL trên? Có mấy từ, mấy tiếng?
Phân biệt sự khác nhau giữa tiếng và từ? Khi nào 1 tiếng được coi là 1 từ?
Vậy từ là gì?

b, NL2: Tách từ

Từ/ đấy/ nước/ ta/ chăm/ nghề/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ có/ tục/ ngày/ Tết/ làm/ bánh chưng/, bánh giầy/.

Điền từ vào bảng phân loại?
Nhìn vào bảng phân loại cho biết thế nào là từ đơn? Từ phức? 
Trong từ phức chia ra những loại nào?
Từ láy và từ ghép có gì giống và khác nhau?

Học sinh đọc ghi nhớ.
	I. Bài học:

1, Từ là gì?

- Mỗi gạch sổ là 1 từ

-> 9 từ,12 tiếng.
- Tiếng dùng để cấu tạo từ

- Từ dùng tạo câu

(Khi 1 tiếng có thể trực tiếp dùng để tạo câu thì tiếng đó đc coi là 1 từ)

( Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa dùng để tạo câu.

b, Cấu tạo từ Tiếng việt

Kiểu cấu tạo từ
ví dụ
Từ đơn
Từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề,và, có tục, ngày, Tết, làm,
Từ phức

Ghép
Chăn nuôi, bánh chưng, bánh dày
Láy
Trồng trọt.
->Đơn vị ctạo từ: Tiếng

- Từ đơn là từ có 1 tiếng

- Từ phức là từ gồm 2 hoặc nhiều tiếng.
+ Từ ghép: Là từ phức được tạo ra bằng cách  ghép các tiếng có qhệ  với nhau về  nghĩa
+ Từ láy: Là từ phức được tạo ra bằng cách  ghép các tiếng có qhệ  với nhau về  âm

Giống: Là những từ phức, có nhiều tiếng

Khác: Qhệ giữa các tiếng trong từ

2. Ghi nhớ: 
                           SGK - 14




                                                       II. Luyện tập

	Từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu từ?

Tìm từ đồng nghĩa với nguồn gốc?

Tìm từ ghép để chỉ quan hệ thân thuộc?

Tên các loại bánh được ctạo theo cthức: Bánh+ X(Tiếng đứng sau nêu cách chế biến, chất liệu..)
Học sinh thực hiện, GV nhận xét

*Cho đoạn đối thoại:

Khách đến nhà hỏi em bé:

- Anh em có nhà không?

Em bé trả lời:

- Anh em đi vắng rồi ¹

+ Theo, anh em trong 2 câu này là từ đơn hay từ phức?

+ So sánh với từ anh em trong câu tục ngữ: Anh em như chân với tay


	1. Bài tập 1:

a, Nguồn gốc, con cháu ( Từ ghép

b, Đồng nghĩa với nguồn gốc: Gốc gác, cội nguồn, gốc gác, tổ tiên, cha ông, nòi giống, huyết thống.
c, Từ ghép: Cậu, mợ, cô, dì, chú bác

2. Bài tập 2:

- Theo giới tính (Nam nữ): Ông bà, cha mẹ

- Theo bậc (trên dưới): chị em, dì cháu

3.Bài tập 3

Cách chế biến

Bánh -rán, hấp nướng, cuốn ,xèo.
Chất liệu

Bánh - nếp ,tẻ, khúc, gai, sắn,
Tính chất

Bánh -dẻo, xốp, mềm, cứng.
Hình dáng
Bánh - ống,gối, tai,
Hương vị
Bánh - mặn ,ngọt..
4. Bài tập bổ sung:

*Viết đoạn văn trong đó sử dụng các từ: trở lại, cây gạo, hoa, chùm, nặng trĩu.

( Cây gạo già, mỗi năm trở lại tuổi xuân càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim kêu.

*Cho đoạn đối thoại:

( Anh em trong đoạn hội thoại: 2 từ đơn (với nghĩa là anh của em)

Anh em trong câu tục ngữ: 1 từ ghép




IV- Củng cố: Từ là gì? Phân biệt từ đơn? Từ phức? Từ ghép? Từ láy? Cho VD? 
H: Từ anh em trong 2 vd sau là 2 từ đơn hay 1 từ phức?

vd1: Khách đến nhà hỏi em bé:

- Anh em có ở nhà không? Em bé trả lời:

- Anh em đi vắng rồi ạ.

vd2: Chúng tôi coi nhau như anh em.

TL: 
- Anh em trong vd1 là 2 từ đơn vì kết hợp giữa 2 tiếng không chặt, có thể thêm từ “của” vào giữa chúng (anh của em).

- Anh em trong vd2 là 1 từ phức vì kết hợp giữa các tiếng rất chặt, không thể thêm tiếng nào vào giữa chúng.

V- Hướng dẫn về nhà :
Học ghi nhớ
                    Gợi ý làm bài tập 4: Từ láy thót thít mtả tiếng khóc
Những từ láy có cùng t.dụng:núc nở, sụt sùi, rưng rức, ti tỉ, sụt sùi..
Xem: Giao tiếp, VB và pthức bđạt.

Tiết 4: Giao tiếp, văn bản
và phương thức biểu đạt
Ngày soạn:19/8/2013
Ngày giảng: 24 /8/2013.

A. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Sơ giản về hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm bằng phương tiện ngôn từ: giao tiếp, văn bản, phương thức biểu đạt, kiểu văn bản.

- Thấy được sự chi phối của mục đích giao tiếp trong việc lựa chọn phương thức biểu đạt để tạo lập văn bản.

- Nắm được các kiểu văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính - công vụ.

2. Kĩ năng: 

- Bước đầu nhận biết về việc lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp với mục đích giao tiếp.

- Nhận ra kiểu văn bản ở một văn bản cho trước căn cứ vào phương thức biểu đạt.

- Nhận ra tác dụng của việc lựa chọn phương thức biểu đạt ở một đoạn văn bản cụ thể.

3. Thái độ: 

- Giáo dục HS biết trau chuốt ngôn ngữ để đạt mục đích giao tiếp.

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án .

- HS: Đọc sách – Trả lời câu hỏi .

C. Tiến trình  dạy- học :

I. Tổ chức lớp:  
Kiểm tra sĩ số :    6A3:                      6A4:
II. Kiểm tra: 
Kết hợp trong giờ
III.Bài mới :
Trong thực tế cuộc sống chúng ta đã tiếp xúc và sử dụng rất nhiều VB và các mục đích khác nhau. Nhưng VB là gì? và phương thức biểu đạt trong từng loại VB như thế nào bài học này giúp chúng ta hiểu.

	 Ngữ liệu:

Trong đời sống khi có 1 tư tưởng, tcảm, nguyện vọng… muốn biểu đạt cho mọi người hay ai đó biết thì em làm thế nào? VD: Tôi muốn tham  gia vào đội bóng của trường.
(Khi nói, viết ra như vậy là chúng ta đã giao tiếp với mọi người ( Giao tiếp là 1 nhu cầu tất yếu của cuộc sống)

Giao tiếp là gì?

Khi muốn biểu đạt tư tưởng, tcảm, ng.vọng ấy 1 cách đầy đủ, trọn vẹn em phải làm tnào? (VD: Muốn xin nghỉ học, phải viết đơn ( tạo lập VB).

Đọc câu ca dao “Ai ơi…. mặc ai”(Bảng phụ)
Câu ca dao được viết ra để làm gì?

Nó đề cập vấn đề gì? (Chđề)

Nó được liên kết như thế nào?

Câu CD biểu đạt trọn vẹn 1ý không? Câu ca dao có thể coi là VB được không?

Văn bản là gì?

Lời PB của thầy HT trong lễ khai giảng có phải là VB không? Vì sao?

Bức thư có phải là VB không?

Các loại đơn từ, thơ, truyện có phải là VB không?

2. Truyện Bánh chưng bánh giầy có phải là Vb k? Vì sao?(Có. Vì :Trình bày diễn biến sự việc, có chủ đề)
Kể tên những VB em biết?( Thiếp mời,đơn, câu đối)
Hs đọc ghi nhớ SGK-Tr17
	I:Bài học:

1/ VB và mục đích giao tiếp:

- Muốn mọi người biết được cần có sự giao tiếp (nói hoặc viết ra cho người ta biết)

(Hằng ngày ta sử dụng NN nói hoặc viết cho mọi người hiểu tâm tư, nguyện vọng, t.cảm của mình đó chính là ta thực hiện hoạt động GT)
*Giao tiếp: là hđộng truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tcảm bằng ngôn ngữ.

- Muốn cho người khác hiểu ý mình 1 cách đầy đủ, trọn vẹn phải tạo lập VB: nói có đầu có đuôi, có lý lẽ

- Câu ca dao:

+ Mục đích sáng tác: khuyên bảo

+ Chủ đề: Giữ chí cho bền (không dao động khi người khác thay đổi chí hướng)

+ Tính lkết: Câu sau g.thích làm rõ ý câu trước, về HThức: tiếng thứ 6 của câu 6 vần với tếng thứ 6 câu 8
(Diễn đạt 1 ý trọn vẹn, nó có đủ tính chất của 1 VB

* VB: Là chuỗi lời nói miệng hay bài viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vdụng PThức bđạt phù hợp để t.hiện m.đích GT
- Lời PB là 1VB vì đó là chuỗi lời nói có chủ đề (Thành tích năm qua, n.vụ năm học mới, kêu gọi cổ vũ GV,HS hoàn thành tốt n.vụ năm học)-> VB nói
- Bức thư là VB (T.báo tình hình, bày tỏ  sự quan tâm tới người nhận thư)-> BV viết
- Các loại đơn từ, thơ, truyện… đều là VB vì chúng đều có mđ, ND, đủ thông tin và theo thể thức nhất định

2/ Kiểu VB và phương thức biểu đạt của VB:

- Tự sự: Trình bày diễn biến sự việc

- Mtả: Tái hiện trạng thái, sự vật, con người

- Bcảm: Bày tỏ tình cảm, cảm xúc

- Nghị luận: Nêu ý kiến đánh giá, bàn luận

- Thuyết minh: Gth đặc điểm, tính chất, PPháp.
- Hchính, công vụ: Trình bày ý muốn, qđ nào đó, thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa người – người.

* Ghi nhớ: 
                        SGK(17)


                                                        II.Luyện tập

	Học sinh thực hiện – GV nhận xét

Cho tình huống gtiếp, HS chọn kiểu VB và phương thức biểu đạt


	1. Bài 1: (SGK – 17)

      a, Tự sự                   d, Biểu cảm

      b, Miêu tả               ®, Thuyết minh

      c, Nghị luận

2. Bài tập bổ sung:

a, Hai đội bóng đá muốn xin phép sdụng sân vận động của Tp – Viết đơn (HC công vụ)

b, Tường thuật diễn biến trận bóng  - Tự sự

c, Bạn em muốn biết những pha bóng đẹp – Miêu tả

d, Giới thiệu quá trình thành lập và thành tích thi đấu cảu hai đội – Thuyết minh

e, Bày tỏ tình cảm yêu mến bóng đá - Bcảm

g, Bác bỏ ý kiến cho rằng bóng đá là môn thể thao tốn kém – Nghị luận


IV- Củng cố:


Hệ thống kiến thức cơ bản 
H: Câu tục ngữ sau:

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

có phải là văn bản không? Vì sao? Câu tục ngữ đã sử dụng phương thức biểu đạt nào?

Tl: 

- Có là văn bản vì: có chủ đề, có liên kết mạch lạc, trình bày đầy đủ 1 ý.

- Phương thức biểu đạt: Nghị luận (nêu ý kiến đánh giá, bàn luận).

V- Hướng dẫn về nhà :
Học bài làm bài tập 2 (Tr8) 
- Tìm ví dụ cho mỗi phương thức biểu đạt, kiểu văn bản.

- Xác định phương thức biểu đạt của các văn bản tự sự đã học.

- Soạn bài Thánh Gióng.

TUẦN  2
Tiết 5 : Thánh Gióng
(Truyền thuyết)
Ngày soạn : 23/8/2013
Ngày giảng:27/8//2013
A. Mục tiêu bài học:

   1. Kiến thức:

  - Nh©n vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.

  - Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong tác phẩm truyền thuyết.

    2. Kĩ năng:

- Đọc-  hiểu văn bản truyền thuyết theo đặc trưng thể loại.

- Thực hiện thao tìm và phân tích một vài chi tiết nghệ thuật kì ảo trong văn bản.
      - Nắm bắt tác phẩm thông  qua hệ thống các sự việc được kể theo trình tự thời gian.

- Học sinh nắm được ND, ý nghĩa và 1 số nét NT tiêu biểu của truyện Thánh Gióng
- Kể lại được truyện này.
3. Thái độ :

- Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết.
- Ý thức và trách nhiệm giữ gìn các di sản văn hoá.
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án- Tranh Thánh Gióng 
- HS: Đọc sách – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy- học :

I. Tổ chức:            Kiểm tra sĩ số :    6A3:                       6A4:   

II. Kiểm tra bài cũ:
     
 - Kể chuyện “Bánh chưng , bánh giầy”, nêu ý nghĩa của truyện?
         III. Bài mới : 
Giới thiệu bài: Chủ đề đánh giặc, cứu nước là chủ đề lớn, xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam nói chung và văn học dân gian Việt Nam nói riêng. Thánh Gióng là truyện dân gian thể hiện rất tiêu biểu, độc đáo chủ đề này. Truyện có nhiều chi tiết nghệ thuật hay và đẹp, thể hiện ý thức và sức mạnh đánh giặc có từ rất sớm của người Việt cổ, thể hiện lòng yêu nước và truyền thống anh hùng dân tộc qua các thời đại cho tới ngày nay.
Hình ảnh chú bé làng Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa, nhổ tre bên đường quật vào lũ giặc đã trở thành niềm mơ ước cháy bỏng của mỗi chúng ta. Vậy câu chuyện ấy như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu VB Thánh Gióng .
I. Tiếp xúc văn bản:

	Yêu cầu: giọng hào hứng, phấn khởi, đoạn cuối đọc khoan thai, truyền cảm tạo không khí của truyện cổ

VB chia làm mấy phần?

ND từng phần?

Truyền thuyết Thánh Gióng thuộc loại VB nào đã học? (Tự sự: trình bày diễn biến sự việc)


	1. Đọc 
Gọi 3 học sinh đọc – nhận xét

2. Tìm hiểu chú thích:

1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18, 19

3. Bố cục: 4 phần

- P1: Từ đầu ( “Nằm đấy”: Gth nhân vật, sự ra đời kì lạ
- P2: Tiếp ( “cứu nước”: Nghe tin có giặc, c.bị ra trận.
- P3: ( lên trời: Gióng cđấu và cthắng giặc Ân.
- P4: Còn lại: Gióng về trời.


II. Phân tích VB:

	Truyện có mấy n.v? ai là n.v chính? Vì sao? (Thánh Gióng – đượcnhắc đến nhiều lần, lấy tên làm nhan đề cho truyện- Là cách giới thiệu n.v của văn tự sự) 
Nêu những chi tiết cho biết sự ra đời kỳ lạ của Thánh Gióng? Những chi tiết này có t.dụng gì?
Nhận xét gì về Thánh Gióng qua phần giới thiệu trên?

Đoạn 2, 3 kể những sự việc gì?

Khi nghe tin sứ giả rao tìm người cứu  nước Gióng có phản ứng gì ®biÖt?

Câu nói ấy,chi tiết ấy  có ý  nghĩa ntn?

Gióng đòi sứ giả sắm những gì?

Em có nhận xét gì về những yêu cầu ấy?

Điều đó ý nghĩa như thế nào?Thể hiện ước mơ nào của n.dân?
Điều kỳ diệu nào xảy ra với Gióng từ  khi gặp sứ giả? Chi tiết bà con góp gạo có ý nghĩa ntn?
T.g dân gian sử dụng từ ngữ  nào mtả H.ảnh Gióng ra trận? 
 Em hãy kể lại cảnh Gióng đánh giặc?
* ( GV treo tranh) 
Chi tiết người và ngựa bay về trời có ý nghĩa ntn?

(Là chi tiết mang đậm tính thần thoại, Gióng  trở thành thánh trong lòng mỗi người dân VN).

 N.v Gióng là có thật k?(Truyện hư cấu tưởng tg, )

những chi tiết nào liên quan đến Thánh Gióng còn lưu giữ đến nay klhiến ta tin là có thật?

Những chi tiết đó nói lên điều gì?
	1. Hình tượng nhân vật Thánh Gióng:

* Sự ra đời và tuổi thơ kỳ lạ:

- Bà lão ướm chân -> Thụ thai 12 tháng

- Sinh cậu bé khôi ngô->Kỳ lạ khác thường

- Lên 3 không nói cười, đặt đâu nằm đấy

->  Chi tiết tưởng tượng Gióng là cậu bé kì lạ,khác thường, ->tạo k.khí kì ảo, thần linh, hấp dẫn, phù hợp với chiến tích phi thường sau này của Gióng.(Đ.điểm của TT)
*  Gióng đánh giặc cứu nước:

- Khi nghe tin sứ giả rao tìm người cứu  nước: Bật tiếng nãi”MÑ ra mời sứ giả vào ®©y..Ta sẽ phá tan lũ giặc này”
-> Tiếng  nói đầu tiên là tiếng nói yêu nước, chi tiết này có  ý nghĩa : Ca ngợi  ý thức đánh giặc cứu nc, là lời nói của 1 DT non trẻ trong buổi đầu dựng  nước (khi có giặc đứa trẻ  cũng đòi đi đánh giặc); Gióng là h,¶nh của n,d©n. ND lóc bth­êng thì âm thầm lặng lẽ , giống như Gióng 3 năm không nãi không cười, song nước nhà gặp cơn nguy biến thì sẵn sàng đứng lên cứu nước  .
- Đòi ngựa sắt, roi sắt, nón sắt để đánh giặc. 

-> Ca ngợi ý thức đánh giặc cứu nước của hình tượng Gióng. ý thức ấy tạo cho người anh hùng những hđộng khác thường và thần kỳ. Thể hiện ước mơ có sức mạnh phi thường, có vũ khí kỳ diệu để đánh giặc
- Bà con góp gạo nuôi Gióng, Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ (Gióng lớn lên bằng thức ăn, đồ mặc của nhân dân)-> Sức mạnh của Gióng được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dÞ.Gióng tiêu biểu cho sức mạnh của cộng đồng-> Mỗi khi có giặc ngoại xâm, nd©n ta lại trưởng thành và ptriÓn vượt bậc để chiến thắng kẻ thù.
- Gióng ra trận: Tráng sĩ oai phong lẫm liệt (Từ láy, Hvịêt ca ngợi sự hùng dũng oai phong)
- Gióng đánh giặc:

+ Nhảy lên mình ngựa, phi thẳng đến nơi có giặc, đánh giết, giặc chết như ngả rạ.
+ Roi gãy, nhổ tre đánh giặc- giặc tan (Đánh giặc oai hùng, cth¾ng rực rỡ, là h.¶nh kì vĩ của cuộc c.®Êu chống ngoaị xâm của dân tộc ta buổi đầu dựng nước.
*Đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt bay thẳng về trời.

+ Ra đời phi thường, ra đi phi thường  , sự ra đi ấy trở thành bất tử với đất trời sông nói. Thể hiện t.c¶m: Yêu mến, tôn sùng người anh hùng , thái độ trân trọng của nd©n ta.

+ Đánh giặc xong không về nhận phần thưởng, công danh, vinh hoa phú quý -> người  anh hùng làm việc nghĩa  vô tư.
=> Bất tử sống mãi cùng nhân dân.
* Những dấu tích lịch sử về Gióng:

- Đền thờ Gióng

- Ao hồ liên tiếp

- Tre đằng ngà

- Mở hội

-> Niềm tự hào về truyền thống yêu nước, tôn kính người anh hùng d.tộc.

2. ý nghĩa của truyện
- Là htượng tiêu biểu cho ng a.hùng đánh giặc tiêu biểu cho sự trỗi dậy của truyền thống yêu nước , đoàn kết ,tinh thần anh dũng , kiên cường của dân tộc ta  
(giữ nc mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng ở buổi đầu dựng nc.Ngưòi a.hùng đgiặc đầu tiên đi vào v.học.)
- Ca ngợi sức mạnh của dtộc trong cuộc đ.tranh chống n.xâm.




                                                       III. Tổng kết:
	Nhắc lại những yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo?
Nội dung của truyện?
	1. Nghệ thuật:
- Truyện có những yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo
2. Nội dung:
- Ca ngợi người anh hùng Gióng có công đánh giặc cứu nước.
- Thể hiện ước mơ, khát vọng sức mạnh để đánh đuổi kẻ thù xâm lược của nhân dân xưa.
3. Ghi nhớ:

                    SGK


IV. Củng cố  .
- Hình ảnh  nào của Thánh Gióng  là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí em ?

- Theo em , tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khoẻ Phù Đổng ?
V. Hướng dẫn về nhà :

- Học bài   . 
- Soạn bài Sơn tinh Thuỷ tinh
**************************************************
Tiết 6 : Từ mượn

Ngày soạn   : 24/8/2013
Ngày giảng : 27/8/2013
A. Mục tiêu bài học: 
  1  .Kiến thức.

  -  Khi niệm từ mượn.

  - Nguồn gốc của từ mượn trong tiếng Việt.
  - Nguyên tắc mượn từ trong Tiếng Việt 

  - Vai trị của từ mượn trong hoạt động giao tiếp và tạo lập văn bản.

  2. Kĩ năng: 
Nhận biết các từ mượn trong  văn bản 
-Xác định đúng nguồn gốc của từ mượn 

-Viết đúng những từ mượn 

-Sử dụng từ điển để hiểu nghĩa từ mượn 

    -Sử dụng từ mượn 1 cách hợp lý trong nói, viết

3.Thái độ :

-Giáo dục  ý thức sử dụng từ mượn đúng lúc ,đúng chỗ.

B Chuẩn bị :
1. GV : SGK + SGV + bài soạn
2. HS: SGK + vở ghi

C: Tiến trình dạy – học 

I. Tổ chức:
      Kiểm tra sĩ số :    6A3:                          6A4:
  
II. Kiểm tra bài cũ: 
HS1 : Từ là gì? Từ Tviệt có cấu tạo như thế nào?

HS2 : Thế nào là từ đơn? Ghép? Láy? Phức

          III. Bài mới 

Giới thiệu bài:      Khi tìm hiểu văn bản Thánh Gióng, các em thấy có rất nhiều từ không phải là từ tiếng Việt. Để giúp các em hiểu rõ về nguồn gốc, cách sử dụng loại từ đó ta nghiên cứu bài hôm nay.

	. Ngữ liệu;

a, Ngữ liệu 1:

- Dựa vào chú thích ở bài “Thánh Gióng” hãy giải thích các từ “trượng”, tráng sĩ”

+ Trượng: đơn vị đo độ dài = 10 thước Trung quốc cổ (3,33m) ( Rất cao

+ Tráng sĩ: Người có sức lực cường tráng chí khí mạnh mẽ hay làm việc lớn.

Từ “Tráng sĩ” được ctạo bởi 2 ytố VH:+ Tráng: Khoẻ mạnh, to lớn

   + Sĩ: Người trí thức xưa hoặc người được tôn trọng

Tìm từ thuần Việt có thể thay thế cho 2 từ trên? (Không tìm được)

Trong TViệt có mấy lớp từ?

Hai lớp từ (TViệt và Mượn)

Thế nào là từ thuần Việt và từ mượn?

b, Ngữ liệu 2:

- Trong những ngữ liệu trên, từ nào mượn của T.Hán?

Sứ giả, ti vi, xà phòng, buồm, ra đi ô, điện, gan, bơm, xô viết, giang sơn, internet.

- Em có nhận xét gì về những từ còn lại? (mượn của tiếng Anh, Pháp, Nga)

c, Ngữ liệu 3:

- Em hiểu ý kiến của Bác Hồ như thế nào?

Không nên lạm dụng, ỷ nại làm pha tạp ngôn ngữ dân tộc, phải giữ, phổ biến Tiếng Việt ở khắp nơi

- Vậy cần phải tuân thủ nguyên tắc gì khi mượn từ?

- Để giữ gìn sự trong sáng của TViệt 1 số từ mượn được thay bằng từ thuần Việt. Hãy tìm những từ được dùng trong nhà trường đã được thuần Việt?

Hiệu trưởng, học sinh, học bạ, học lực? Trong những VB em đã học em thấy t/g d/gian đã dùng những từ HV nào?
	I,Bài học 
1/Từ thuần Việt và từ mượn:

*Từ thuần Việt: Là từ do ông cha ta sáng tạo ra.
*Từ mượn:  Ngoài từ thuần Việt là những từ do nhân dân sáng tạo ra, chúng ta còn vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm mà TViệt chưa có từ thích hợp để biểu thị.

2/ Nguồn gốc từ mượn:

- BPhận mượn quan trọng nhất trong TViệt là từ mượn tiếng Hán

- Bên cạnh đó còn có 1 số ngôn ngữ khác như tiếng Anh, Pháp, Nga

* Cách viết: 
+ Từ mượn đc Việt hóa cao viết giống từ thuần việt.
+ Từ mượn chưa đc việt hóa cao viết có gạch nối. (in-tơ-net,)

3/, Nguyên tắc mượn từ:

- Mượn từ để làm giàu ngôn ngữ dân tộc

- Không nên mượn 1 cách tuỳ tiện để đảm bảo sự trong sáng của Tiếng Việt.

( Tgióng: Sứ giả, tráng sĩ, tàn quân

BCBG: Sơn hào hải vị, tổ tiên
* Ghi nhớ: SGK – 25


                                                     II/ Luyện tập

	Học sinh thực hiện – GV nhận xét

Ghi lại những từ mượn. Cho biết mượn của NN nào?
Xác định nghĩa của từng tiếng tạo thành các từ HV?

Kể 1 số từ mượn 
Học sinh thực hiện –  GV nhận xét

Học sinh thực hiện – GV nhận xét
	1. Bài tập 1:
a, HViệt: Vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ

b, HViệt: Gia nhân

c, Anh: Pốp, In-tơ-net

2. Bài tập 2:

a, Khán giản: - Khán: Xem

                       - Giả: Người

Thính giả: - Thính: nghe

                  - Giả: Người

 Độc giả: - Độc: đọc

                - Giả: Người

b, Yếu điểm:  - Yếu: Quan trọng

                       - Điểm: Điểm

Yếu lược: - Yếu: Quan trọng

                 - Lược: Tóm tắt

3. Bài tập 3: Hướng dẫn học sinh làm

+ Đơn vị đo lường: mét, lít, ki- lô- met,

+ Bộ phận xe đạp: ghi- đông, gac- đờ – bu 
+ Các đồ vật: vi- ô- lông, ra- đi -«.

4. Bài tập 4:
- Các từ mượn: Phôn, fan, nốc ao

- Hc g.tiếp: Thân mật với bạn bè, người thân hoặc viết tin trên báo

- Ưu: ngắn gọn

- Nhược:Không trang trọng không phù hợp trong g.tiếp chính thức


IV. Củng cố: Khắc sâu kiến thức  



V. HDVN:

- Học ghi nhhớ

- HThành các bài tập từ 1 -> 5

- Viết đoạn văn chỉ ra cái hay trong việc dùng từ mượn

“Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ
Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi.
.- Đọc trước: Nghĩa của từ
*******************************************************
Tiết 7: Tìm hiểu chung về văn tự sự
Ngày soạn  : 25/8/2013.

Ngày giảng :29/8/2013
A .Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:

- Nắm được đắc điểm  của văn tự sự

- Có khái niệm sơ bộ về phương thức tự sự trên cơ sở hiểu mục đích giao tiếp của tự sự và bước đầu biết phân tích các sự việc trong văn tự sự

2.Kĩ năng:
-Nhận biết được văn bản tự sự 

- Sử dụng được một số thuật ngữ : Tự sự ,kể chuyện ,sự việc ,người kể 

- Rèn kỹ năng kể chuyện.

3.Thái độ:

-Hiểu mục đích giao tiếp và phân tích các sự việc trong văn tự sự.
B. Chuẩn bị:
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án.

- HS: Đọc sách – Trả lời câu hỏi 

C. Tiến trình bài dạy:

I. Tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số :    6A3:                    6A4:

II. Kiểm tra:   - Bài cũ: Thế nào là văn bản?

       Có những kiểu văn bản và phương thức biểu đạt nào? Cho VD?

                        - Sự chuẩn bị: SGK, vở bài tập, vở ghi .

          III. Bài mới: 
Giới thiệu bài :  Khi em kể chuyện cho ai đó nghe hay khi em được nghe ai đó kể chuyện cho mình nghe đó là văn tự sự. Vậy văn tự sự có ý nghĩa và đặc điểm chung như thế nào?

	Ngữ liệu

? Hàng ngày, em có nghe kể chuyện  hoặc  kể chuyện cho ai nghe không? Em kể những truyện gì?

- Kể nhiều chuyện, 1 câu chuyện cổ, kể chuyện đời thường, chuyện sinh hoạt

? Vậy theo em kể chuyện để làm gì? (Cụ thể khi nghe chuyện người nghe muốn biết điều gì?)

? Để đáp ứng nhu cầu người nghe - người kể phải làm gì? (Có vai trò như thế nào)

VD: Kể về Lan là người bạn tốt, người kể phải kể những sự việc nào về Lan? Giúp người nghe có thái độ như thế nào? (Hiểu biết những việc làm tốt của Lan)

GV: Tự sự được dùng phổ biến trong đời sống hàng ngày, là món ăn tinh thần rất bổ ích trong cuộc sống giúp cho sự thông tin giữa con người với con người có gía trị hơn

? ý nghĩa của tự sự là gì?

? Hãy giải thích ý nghĩa của Vb tự sự “Bánh chưng bánh giầy” (Giải thích sự việc gì? thái độ của người kể)

? VB “Thánh Gióng” đã trình bày những sự việc nào?

? Các sự việc trên có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Thế nào là TS?

? Đặc điểm của phương thức tự sự?

Có thể kết thúc câu chuyện ở sự việc 4,5 được không?Vì sao?
Có thể đảo lộn trật tự các sự việc trên được không?

Có cắt bỏ một số sự việc không? vì sao?

- Không thể đảo lộn hoặc cắt bỏ sự việc nào. vì đây là một chuỗi các sự việc liên tiếp, sự việc trước thường là nguyên nhân các sự việc sau giảI thích cho sự việc trước.

ý nghĩa của các sự việc đó như thế nào?

- Gióng tiêu biểu cho người anh hùng dân tộc cứu nước; là biểu tượng lòng yêu nước, chống ngoại xâm, mang trong mình nhiều nguồn sức mạnh.
	I/Bài học

1,ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự :

- Kể chuyện để biết, để nhận thức về người, sự vật, sự việc, để giải thích hoặc tỏ thái độ khen chê.
- Người kể: Là người thông báo, cho biết, giải thích.
* ý nghĩa: Giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề bày tỏ thái độ khen chê.

VB Thánh Gióng:
Các sự việc:

1. + Sự ra đời và tuổi thơ kỳ lạ

2. Gióng biết nói và nhận trách nhiệm đánh giặc

3. TG lớn nhanh như thổi.
4. TG vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận.

5.TG đánh tán giặc.

6. TG lên núi, cởi áo giáp, bay về trời

7.Vua lập đền tờ, phong danh hiệu

8. Những dấu tích còn lại.

-> Sự việc này dẫn đến Sviệc  kia, cuối cùng dẫn đến kết thúc -> Thể hiện 1 ý nghĩa (SV kết thúc là thể hiện xong mđích gtiếp)

-> Các sự việc trên được liên quan với nhau tạo nên cốt truyện

a.* Kniệm,đặc điểm:

-> Tự sự là phương thức t.bày 1 chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia cuối cùng đến 1 kết thúc thể hiện 1 ý nghĩa.

- Có cốt truyện: Bao gồm chuỗi sự việc, sự kiện, những diễn biến, tình tiết câu chuyện được liên kết với nhau 1 cách hợp lý.

- Nhân vật: Có  khi là người, loài vật, sự vật tuỳ theo ph.thức sáng tác khác nhau và m.đích gtiếp khác nhau.

(Nếu k.thúc ở 4,5 thì mới kể về việc Gióng đánh giặc ,chưa  thể hiện được lòng biết ơn, thái độ ngưỡng mộ của n.dân, chưa gthích làng Cháy, tre Đằng Ngà. Không thấy được: Gióng đánh giặc vì dtộc, vì đnước chứ không phải vì danh lợi)
b.* ý nghĩa: Giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề bày tỏ thái độ khen chê.

* Ghi nhớ: SGK - 28


II/Luyện tập
	Đọc mẩu chuyện

? Trong VB này phương thức tự sự được thể hiện như thế nào? (bằng chuỗi sự việc)
? Em có nhận xét gì về các sự việc đó?

? Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào?


	1. Bài tập 1:

- Chuỗi sự việc:

+ Ông già đẵn củi mang về

+ Đường xa kiệt sức

+ Ông than thở muốn chết đi cho đỡ khổ

+ Thần Chết xuất hiện

+ Ông già sợ hãi-> nhờ Thần Chết vác củi

- Có mqh chặt chẽ: Sự việc này dẫn đến sự việc kia -> Kết thúc

* ý nghĩa: Thể hiện tư tưởng yêu cuộc sống dù kiệt sức thì cũng hơn chết. (Con người muốn thoát khỏi cực nhọc nhưng rất coi trọng sự sống của mình).


IV- Củng cố:

Khắc sâu kiến thức.

Đọc ghi nhớ

V- HDVN: 
Học bài
Hoàn thành bài tập 2, 3, 4, 5.
Chuẩn bị bài: Tìm hiểu chung về văn tự sự t2

****************************************************
Tiết 8: Tìm hiểu chung về văn tự sự (T2)
Ngày soạn  : 25/8/2013
Ngày giảng: 31/8/2013
A .Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: 

- Củng cố kiến thức về văn tự sự

2.Kĩ năng:

- Nhận biết được văn bản tự sự 
- Vận dụng làm các bài tập phần luyện tập.
- Rèn kỹ năng kể chuyện.

3.Thái độ:

-Hiểu mục đích giao tiếp và phân tích các sự việc trong văn tự sự.
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án.

- HS: Đọc sách – Trả lời câu hỏi 

C. Tiến trình bài dạy:

I. Tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số :    6A3:                              6A4:
         II. Kiểm tra:  

HS1 :  ý nghĩa và đặc điểm của phương thức tự sự?

HS2: Chỉ ra các sự việc trong VB “Bánh chưng bánh giầy”?

III.Bài mới: 
GV nêu mục đích của tiết học                                                    
	Giáo viên cho học sinh làm bài tạp theo nhóm.
- Hs trình bày.

- GV nhận xét- cho điểm
	II. Luyện tập

1. Bài 2: (29)

Bài thơ “Sa bẫy” có ND tự sự được trình bày (kể) bằng chuỗi
 các sự việc (có mở đầu, diễn biến, kết thúc), thể hiện 1 ý 
nghĩa.

+ Sự việc:

- Bé Mây cùng mèo con nướng cá bẫy chuột nhắt

- Cả 2 tin là chuột sa bẫy

- Đêm ấy Mây mơ thấy mình cùng mèo xử án lũ chuột

- Sáng dậy bé Mây thấy mèo con sập bẫy.

(Yêu cầu HS tự kể -> Nhận xét, cho điểm)

2. Bài 3: (29)

- Hai VB có ND tự sự: Giúp người đọc hình dung và theo dõi 
được các sự việc

a, Huế khai mạc trại điêu khắc quốc tế lần thứ 3-> Coi như 1
bản tin, nội dung kể lại cuộc khai mạc trại điêu khắc quốc tế 
lần thứ 3 tại thành phố Huế.

b, Người Âu Lạc đánh tan quân Tần xâm lược: Kể lại sự 

việc chống quân XL Tần của người Âu Lạc diễn ra và kết
 thúc ntn?
-> ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống yêu nước của dân tộc

3. Bài 4 (30):

Mẫu: “Tổ tiên người VN xưa là Hùng Vương lập nước Văn 
Lang đóng đô ở Phong Châu – Vua Hùng là con trưởng của 
Long Quân và Âu Cơ, Long Quân người Việc ở Bắc Bộ mình 
rồng thường rong chơi ở thuỷ phủ, Âu Cơ là gái dòng họ 
Thần nông sống ở núi Phương Bắc. Hai người kết duyên, Âu 
Cơ đẻ ra 1 bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra 100 người con, 
người con cả được chọn làm vua Hùng, đời đời nối tiếp làm 
vua. Từ đó để tưởng nhớ tổ tiên mình người VN tự xưng là
 con Rồng, cháu Tiên”.

4. Bài 5:
- Bạn Giang nên kể 1 vài thành tích của Minh để các bạn trong
 lớp hiểu Minh là người chăm học, học giỏi lại thường giúp đỡ 
bạn.




          IV- Củng cố:

Thế nào là văn tự sự?

ý nghĩa, đặc điểm của văn tự sự?

V- Hướng dẫn về nhà :
Học bài

Viết 1 đoạn văn tự sự đóng vai bạn Giang ở bài tập 5

Kể lại câu chuyện Con cáo và tổ ong bằng miệng.

Duyệt giáo án ngày 26/8/2013
PHT
                                               Nguyễn Sỹ Quang
***********************************************************
Tuần 3
Tiết 9 : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
 (Truyền thuyết)

Ngày soạn: 27/9/2013
Ngày giảng:3/9/2013
A. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức: Hiểu và cảm nhận được nội dung , ý nghĩa của truyền thuyết Sơn Tinh – Thuỷ Tinh :

+ Nhân vật, sự kiên trong truyền thuyết " Sơn Tinh, Thủy Tinh ".

+ Cách  giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ và khát vọng của người Việt cổ trọng việc chế ngự thiên tai lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của mình trong một truyền thuyết.

-Nắm được những nét chính về nghệ thuật của truyện: sử dụng nhiều chi tiết kì lạ, hoang đường.

2.Kĩ năng: -Đọc- hiểu văn bản truyền thuyết theo đặc trung thể loại.

-Nắm bắt các sự kiện chính trong truyện.

-Xác định ý nghĩa của truyện.

-Kể lại dược truyện.

3.Thái độ: Giáo dục HS  tình cảm yêu quý thiên nhiên đất nước 

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án 
                         – Tranh Sơn Tinh , Thuỷ Tinh - Đê Sông Hồng.

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy-học :

I. Tổ chức:     Kiểm tra sĩ số :    6A3:               6A4:           
II. Kiểm tra:  
HS 1: Tóm tắt những sự việc chính của VB Thánh Gióng?

HS 2: Nêu nội dung, ý nghĩa VB?

          III.Bài mới:
 * Giới thiệu bài : Đất nước ta là 1 dải đất hình chữ S bên bờ biển Đông, hằng năm chúng ta phải đối mặt với mùa mưa bão, lũ lụt. Để tồn tại, chúng ta phải tìm cách sống, chiến đấu và chiến thắng giặc nước. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian truân ấy được thần thoại hoá trong truyện “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh”
                                                     I. Tiếp xúc văn bản:
	Yêu cầu đọc: rõ ràng, khoan thai, đúng ngữ điệu đối thoại.

- Hãy tóm tắt các sự việc chính trong VB?

Trên cơ sở những sự việc chính hãy kể lại truyện?

Nhắc lại khái niệm truyền thuyết?

Đọc chú thích trong SGK

VB chia làm mấy đoạn? ý mỗi đoạn?
	1. Đọc và kể :
- Vua Hùng kén rể

- Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cầu hôn

- Cuộc giao tranh giữa 2 vị thần 

- Sự trả thù hàng năm của Thuỷ Tinh và sự chiến thắng của Sơn Tinh.

2. Tìm hiểu chú thích: SGK
- Truyện "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh "  thuộc nhóm các tác phẩm truyền thuyết thời Hùng Vương .

- Thể loại: Tự sự
- Lưu ý các chú thích 1, 3, 4

3. Bố cục:
§1: Đầu ( mỗi thứ 1 đôi: Vua Hùng kén rể
§2: Tiếp ( Rút quân về :  

ST,TT cầu hôn và cuộc giao tranh của hai vị thần.
§3: Còn lại: 

Sự trả thù về sau của TT và c.thắng của ST


II. Phân tích văn bản:

	ở đoạn 1 tác giả miêu tả sự việc gì?

? Sự việc ấy cho ta hiểu truyện gắn với thời đại nào? (Thời đại các vua Hùng)

? Đoạn văn này giới thiệu về những ai cầu hôn? Tìm những chi tiết g.thiệu về 2 nhân vật này?

Em có nhận xét gì về từ ngữ, kiểu câu, nghệ thuật giới thiệu nhân vật?

Từ cách giới thiệu đó em có nhận xét về 2 nhân vật đó?

Sự việc tiếp theo là sự việc gì? Lễ vật thách cưới gồm những gì?
Em có nhận xét gì về những lễ vật ấy và về cách kể truyện của người xưa?
Có ý kiến cho rằng “vua Hùng có cảm tình với Sơn Tinh” em có đồng ý không? Vì sao?

Qua đó p.ánh t/độ gì của n.dân?

Kết quả của sự việc thách cưới ra sao?

Khi ST cưới đc Mị Nương thì sự việc nào xảy ra?

Em hãy thuật lại diễn biến cuộc giao tranh của 2 vị thần?

?Em nhận xét gì về ý nghĩa của chi tiết “Nước sông… bấy nhiêu” ? (P.ánh ước mơ gì của nhân dân ta?)

?Từ chi tiết ấy gợi cho em liên tưởng đến công việc gì của n.dân ta từ xưa-> nay?

?Như vậy người xưa tưởng tượng s.mạnh của TT nhằm mục đích gì?

?Từ nhân vật Sơn Tinh em có suy nghĩ gì về công cuộc dựng nước của ông cha ta?

?Kết thúc truyện nêu sự việc gì?

Theo em chuyện có thật không, vì sao?
Các nhân vật có ý nghĩa tượng trưng ntn?
*GV treo tranh minh họa

ý nghĩa của truyện?


	1. Vua Hùng kén rể:
 Vua Hùng thứ 18 có 1người con gái tên là Mị Nương, xinh đẹp hiền dịu, Vua muốn kén cho người chồng xứng đáng. 
* Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cầu hôn

+Sơn Tinh: Núi Tản Viên, vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây-> nổi lên dãy núi đồi – Là chúa non cao.

+Thuỷ Tinh: Miền biển, gọi gió-> gió đến, hô mưa-> mưa về – Là chúa vùng nước thẳm

=> Từ ngữ trang trọng, miêu tả nhân vật theo kiểu sắp xếp đối xứng về tài năng, vị trí.

=> Sơn Tinh tài năng bậc thánh thần, Thuỷ Tinh tài năng khác người. Cả 2 có tài kỳ lạ; 2 thần ngang sức ngang tài-> Tô đậm chủ đề truyện

(Cuộc đấu tranh của 2 kẻ ngàng sức ngang tài, cuộc chiến đấu với sức mạnh của thiên nhiên của nhân dân vô cùng khó khăn-> Chiến thắng càng có ý nghĩa to lớn)

* Vua Hùng thách cưới:

- Voi 9 ngà, gà 9 cùa, ngựa 9 hồng mao->1 đôi

- 100 ván cơm nếp, 100 nếp bánh chưng

->Sính lễ vừa trang nghiêm vừa kỳ lạ, khác thường

Qua đó thấy trí tưởng tượng phong phúvà chi tiết kì lạ hoang đường, đây là đặc trưng của tr.thuyết.
(Đồ thách cưới là sản phẩm nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi không có sản phẩm của đánh bắt thuỷ sản)

-> P.ánh t.độ của người Việt cổ đ.với rừng núi và lũ lụt: lũ lụt là kẻ thù, núi rừng là q.hương, lợiích, bạn bè, ân nhân.

* Kết quả: Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương

Thuỷ Tinh đến sau không lấy được Mị Nương

2. Cuộc giao tranh của hai vị thần:
Thủy Tinh

 Sơn Tinh
- Đùng đùng nổi giận, đuổi theo
- Hô mưa, gọi gió rung chuyển đất trời, dâng nc cuồn cuộn, nc ngập nhà cửa, núi đồi.
- K.quả: sức kiệt, thu rút quân về.
-không hề nao nóng
- Dùng phép lạ bốc từng quả đồi , rời núi, ngăn dòng lũ. Nước dâng cao bao nhiêu đồi núi cao bấy nhiêu.
- Vẫn vững vàng, thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng đối phó kịp thời.
->   ước mơ chinh phục và c.thắng thiên tai, lũ lụt
-> Thể hiện ý chí quyết tâm bền bỉ của nhân dân  ta trong công việc đắp đê trị thủy, c.thắng lũ lụt
Nhân dân 2 bờ sông Hồng từ xưa(nay đắp đê, chống lụt, trị thuỷ bảo vệ mùa màng.

->Mục đích: Giải thích hiện tượng mưa bão, lũ lụt hàng năm

-> Là kỳ tích dựng nước với những chiến công của người Việt Cổ, đó cũng là kỳ tích dựng nước của thời đại các vua Hùng. Kết thúc SơnTinh thắng - đó là sự chiến thắng của tài năng, khí phách trong công việc đ.tranh chống lại sự khắc nghiệt của tự nhiên.

- “Hàng năm Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng thất bại” Hai n.v trong câu chuyện là do người xưa tưởng tượng ra.Nhưng có ý nghĩa thực: Khái quát hóa h.tượng lũ lụt và sức mạh ước mơchế ngự t.nhiên của nd ta cũng như chiến công của các Vua Hùng thời dựng nc.

+ TT: Tượng trưng cho h.tượng mưa to bão lụt ghê gớm hàng năm ở vùng châu thổ Sông Hồng.
+ ST: Tượng trưng cho ước mơ c.thắng thiên tai của người xưa.Tài năng , khí phách của ST là b.tượng sinh động cho chiến công của người Việt trong cuộc đ.trnh với t.nhiên. chinh phục t.nhiên.
3. ý nghĩa của truyện
- Giải thích hiện tượng  mưa bão,lũ lụt xảy ra ở đồng bằng Bắc bộ thuở các vua Hùng dựng nước ; đồng thời thể hiện sức mạnh , mơ ước chế 

ngự hiên tai , bảo vệ cuộc sống của người Việt cổ 
(- Giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra hàng năm ở Sông Hồng, Sông Đà.
-  Ca ngợi đề cao quyền lực, công laodựng nc của các Vua Hùng, ca ngợi tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong công cuộc dựng nước.   

- P.ánh ước mơ của ndân ta về khả năng sức mạnh chế ngự t.nhiên.)





III.Tổng kết
	? Em hãu nêu những dặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
HS đọc SGK-
	1.Nghệ thuật:

 - Xây dựng hình tượng nhân vật mang dáng dấp thần linh ST và TT với nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo ( Tài dời non dựng luỹ của ST; Tài hô mưa gọi gió của TT)
- Tạo sự việc hấp dẫn : Hai vị tần ST,TT cùng cầu hôn Mị Nương 

- Dẫn dắt kể chuyện lôi cuốn ,sinh động 

  (Là câu chuyện tưởng tượng kỳ ảo. Xây dựng những h.tượng mang tính tượng trưng và k.quát cao.)
2. Nội dung:
 

- Ước mong chế ngự thiên tai của người Việt Cổ

 - Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng.

3. Ghi nhớ.

                         SGK


IV. Củng cố: 
- Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thuỷ điện Sông Đà ở nước ta?
Là công trình thuỷ điện vĩ đại được XD trong 10 năm, NM lớn nhất nước ta, bắt thiên nhiên phục vụ con người đem đến của cải, hạnh phúc; chứng minh khả năng chiến thắng thiên nhiên của con người.
          - Kể diễn cảm VB “STTT”

V. HDVN:
- Học bài- đọc kỹ truyện  nhớ những sự kiện chính và kể được truyện 
- Liệt kê những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo về ST,TT và cuộc giao tranh giữa 2 vị thần 

- Hiểu ý nghĩa tượng trưng của 2 nhân vật ST,TT
- PBCN về Sơn Tinh .

- Soạn Sự tích hồ Gươm

Tiết 10 : Nghĩa của từ
Ngày soạn : 28/9/2013
Ngày giảng:3/9/2013
A. Mục tiêu bài học:

    1.Kiến thức: Hiểu được thế nào là nghĩa của từ . Biết được một số cách giải thích nghĩa của từ 

    2.Kĩ năng: 


-Giải thích nghĩa của từ .


-Dùng từ đúng nghĩa trong nói và viết.


-Tra từ điển để hiểu nghĩa của từ.

     - Ra quyết định : lựa chọn cách sử dụng từ tiếng việt đúng nghĩa, trong thực tiễn giao tiếp của bản thân.

    - Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ, ý tưởng , thảo luận và chia sẻ những cảm nhận cá nhân về cách sử dụng từ đúng nghĩa.

    3.Thái độ: Hiểu được nghĩa viết văn hay,không dùng sai từ ngữ

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án .

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy- học :
I. Tổ chức:     Kiểm tra sĩ số :    6A3:                     6A4:
II. Kiểm tra bài cũ.
     
HS 1: Từ mượn là gì?

HS 2: Nguyên tắc mượn từ?  Kể 1 số từ mượn tiếng Hán mà em biết
III.Bài mới:
Để dùng từ đúng, chính xác ta phải hiểu nắm chắc nghĩa từ, vậy nghĩa của từ là gì? làm thế nào để hiểu được nghĩa của từ? Bài học này sẽ giúp cụhúng ta hiểu được điều đó.

	. Ngữ liệu:

a. Đọc các ngữ liệu SGK:

? Mỗi chú thích gồm mấy bphận? Các bp được ngăn cách bằng dấu hiệu NP nào?

Bphận đứng sau dấu(:) là bphận gì? ứng với phần nào trong mô hình?

    ? Vậy em hiểu nghĩa của từ là gì?

(Trong khi nói và viết có thể thay thế dấu: bằng từ mang tính chất khẳng định:là)
Ngữ liệu 2

? Về hình thức những từ trên là từ đơn hay từ phức?

? Chúng có quan hệ với nhau về mặt ngữ nghĩa hay ngữ âm?

Ngữ liêu 3

Trong mỗi chú thích trên nghĩa của từ được g.thích bằng cách nào?
	        I/  Bài học:
1.Nghĩa của từ là gì?
Tập quán: Thói quen của 1 cộng đồng, địa phương,đc hình thành từ lâu đời trong đời sống, đc mọi người làm theo.
Lẫm liệt: Hùng dũng, oai nghiêm.
Nao nóng: Lung lay, không vững tin ở mình nữa.

- Hai bphËn:

+ Từ: tập quán, lẫm liệt, nao nóng

+ ND của từ: nêu ý nghĩa của từ (ứng với phần ND trong mô hình)

- Dấu hiệu ngăn cách: dấu (:)

(Từ in đậm: Từ cần giải nghĩa
Sau dấu hai chấm: là nội dung giải thích nghĩa của từ)
=> Nghĩa của từ: Là phần nội dung mà từ biểu thị.
-> Là các từ phức

- Láy: nao nóng, lẫm liệt (ngữ âm)

- Ghép: Tập quán     (ngữ nghĩa)

2. Cách giải thích nghĩa của từ:

Có thể g.thích nghĩa của từ bằng 2 cách chính:

+Trình bày khái niệm mà từ biểu thị (Từ Tập quán)
+ Đưa ra những từ đồng nghĩa (Lẫm liệt) hoặc trái nghĩa với từ cần g.thích.( Nao nóng)


II. Luyện tập
	Điền các từ thích hợp vào chỗ trống?

Cho các từ sau hãy sắp xếp vào vị trí sao cho phù hợp?

3. - Trung bình ,Trung gian 

· Trung niên 

Giải nghĩa của từ?

Đọc BT
**Bài tập bổ sung:

a, Từ: đề bạt(b), đề cử(c), đề xuất(d), đề đạt(a)

- Nghĩa:

(a): Trình bày ý kiến hoặc nguyện vọng lên cấp trên

(b): Cử ai đó giữ chức vụ cao hơn

(c): Giới thiệu ra để lựa chọn và bầu cử

(d): Đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết

b, Chọn 1 trong số các từ: Chết, hy sinh điền vào chỗ trống? Giải nghĩa “hy sinh” ? Hy sinh: Nhận về phần mình 1 cách tự nguyện sự mất mát lớn lao nào đó vì 1 cái gì cao đẹp

Trong trận chiến đấu ác liệt vừa qua nhiều đồng chí đã… (Chết vì nghĩa vụ, vì lý tưởng cao đẹp)
	Bài tập 1.
- Tổ tiên,giặc Ân(Tr11): T.bày khái niệm.
- Chứng giám: Đồng nghĩa

- Ghẻ lạnh: Trái nghĩa

Bài tập 2 (36):

- Học tập: học và Ltập để có hiểu biết

- Học lỏm: Nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo không được ai trực tiếp dạy bảo

- Học hỏi: Tìm tòi, hỏi han để học tập

- Học hành: học văn hoá có thầy, có chương trình, có hướng dẫn

Bài tập 4 (36):

- Giếng:Hố đào thẳng đứng sâu vào lòng đất để lấy nc.
- Rung rinh: Chuyểnđộng nhẹ nhàng, qua lại, liên tiếp.
-Hèn nhát; Thiếu can đảm.

Bài tập 5 (37)
Từ mất hiểu theo nghĩa của mẹ là: không biết ở đâu.-> Không đúng.
Mất: không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa.

BTËp 7 SBT
 Chó mực, mắt huyền, ngựa «.
Các tiếng k thể thay thế cho nhau được, vì nghĩa giống nhaucùng chie màu đen, nhưng khả năng k.hợp không giống nhau.
=> Khi dùng trong viết văn, đặt câu chú ý dùng từ đúng nghĩa, đúng khả năng k.hợp mới đạt hiệu quả g.tiếp.
 


   IV.Củng cố:   
Nắm được thế nào là nghĩa của từ và cách giải thích  nghĩa của từ là gì?                      
   V. Hướng dẫn  vÒ nhµ : 

Học bài ,tự tìm các từ ngữ trong các văn bản và giải nghĩa
Lựa chon từ để đặt câu trong hoạt động giao tiếp.

Học thuộc ghi nhớ. Soạn bài “Sự việc và nhân vật trong văn tự sự”
**********************************************************
TiÕt 11 :
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Ngày soạn   29/8/2013
Ngày giảng : 7/9/2013
A. Mục tiêu bài học:
  1.Kiến thức: 
-Nắm được thế nào là sự việc, nhân vật trong văn bản tự sự.

-Hiểu được ý nghĩa của sự việc và nhân vật trong văn bản tự sự.

  2.Kĩ năng: -Chỉ ra được sự việc, nhân vật trong một văn bản tự sự.

-Xác định sự việc, nhân vật cuả một đề bài cụ thể.

 3.Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập, rèn luyện và yêu thích môn học

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy-học:
I. Tổ chức:    Kiểm tra sĩ số :    6A3:                          6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Nêu KN tự sự? 
HS 2: VB “Sơn Tinh Thuỷ Tinh” có ND tự sự không? Vì sao?
          III. Bài mới
 Tự sự phải có sự việc, nhân vật? Sự việc nhân vật trong văn tự sự như thế nào?

	Ngữ liệu

? Dựa vào VB “SơnTinhThuỷ Tinh” cho biết truyện có những sự việc nào? (Bảng phụ SGK-37)

a.? Trong 7 sự việc trên có sự việc nào thừa không? Vì sao?

? Các sự việc được sắp xếp ntn? Có thể thay đổi trật tự trước sau của các sự việc đó không?

? Em có nhận xét gì về các sự việc được đưa ra ở trên? Sự sắp xếp ntn?
Vậy trong văn TS các sự việc phải sắp xếp ntn?

b.? Nếu kể 1 câu chuyện mà chỉ có các SV như trên thì có hấp dẫn không? Để người đọc, nghe hiểu rõ truyện cần làm rõ những yếu tố nào?
? Hãy chỉ ra 6 yếu tố trong truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh ? Sự việc xảy ra ở đâu? Thời điểm nào?Ai làm?Tsao lại xảy ra việc hai thần giao tranh? Dbiến, kquả?(Có thể cho học sinh điền vào phiếu học tập)

-Theo em có thể xóa bỏ y tố t.gian, địa điểm được không?Vì sao?
Việc g.thiệu ST có tài có cần thiết k?

Nếu bỏ SV Vua Hùng ra đ.kiện kén rể có được k?

Việc TT nổi giận có lí k? Lí ấy ở những SV nào?

Từ những nội dung tìm hiểu trên, em hãy cho biết SV trong văn TS phải đc kể ntn?

? Kể tên các nhân vật trong truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh “?

· GV kẻ bảng – HS điền vào  . 

+  Ai là nhân vật chính ; có vai trò quan trọng nhất ? Ai là kẻ được nói tới nhiều nhất ? 
+  Ai là nhân vật phụ  ? 

 Trong truyện STTT em thấy ST thắng mấy lần? Có ý nghĩa gì? (2 lần và mãi mãi-> Thể hiện sức mạnh của ST,sức mạnh của con người thắng thiên tai, lũ lụt.)-> Chủ đề truyện

- Có thể cho TT thắng không? Vì sao? (Không, Vì không phù hợp với chủ đề, không g.thích đc hiện tượng lũ lụt xảy ra hàng năm.)

(Sự việc được lựa chọn trong văn tự sự phải chú ý điều gì?

Trong VB STTT ai là người được nói tới và ai là người thực hiện các SV? (ST, Thuỷ tinh, Mị Nương, Hùng Vương)
? NVật trong tự sự là những người ntn?

? Trong các nhân vật của truyện STTT ai là người được nhắc tới nhiều nhất? (Kể nhiều nhất)(ST,TT (NV chính)
? Ai là nhân vật phụ? Có thể bỏ được không? Vì sao? ( V.Hùng,M.Nương. Không bỏ được – Có quan hệ với nhân vật chính)

? Các nhân vật được kể như thế nào?

HS đọc ghi nhớ – GV khắc sâu


	    I- Bài học:
1.Sự việc trong  văn tự sự

*VB Sơn Tinh, ThủyTinh  có 7 sviệc
1.Vua Hùng kén rể  (SV khởi đầu)
2.ST,TT cầu hôn     (SV phát triển)
3. Đkiện chọn rể.    (SV phát triển)
4.ST đến trước lấy được vợ   (SV phát triển)
5.TT đến sau tức giận dâng nc đánh ST(SV cao trào)

6. Hai bên giao chiến, TT thua(SV cao trào
7.Hàng năm TT lại dâng nc đánh ST nhưng đều thua.
 (SV cao trào kết thúc)
- Không có sự việc nào thừa, nếu bỏ 1 sự việc thì các sự việc thiếu tính liên tục, kết cấu truyện không hợp lý.

- Các sự việc được sắp xếp theo trật tự có ý nghĩa: SV trước giải thích lý do cho sự việc sau, không thể thay đổi được

a.- Sự việc trong văn tự sự :

- Là những sự việc xảy ra như lũ lụt ,hạn hán , mất mùa ; những việc do con ng làm ranhư: kén rể, cầu hôn ,cứu người đẹp , trừng trị kẻ tham lam ...

=> Các sự việc trong văn tự sự phải được chọn lọc và sắp xếp theo 1 trật tự có ý nghĩa.
- Không.Vì cốt truyện sẽ thiếu sức t.phục không có ý nghĩa.
- Cần thiết, thế mới chống trọi đc với TT.
- Không.Vì sẽ k có lí do để 2 thần thi tài.
- Có lí.Vì TT rất kiêu ngạo cho rằng tài năng không kém ST.VÌ tính ghen tuông ghê gớm của thần.
b, Sự việc trong văn tự sự phải được trình bày 1 cách cụ thể, chi tiết(thể hiện rõ ở các yếu tố:

- Việc do ai làm ?(nvật)

- Việc xảy ra ở đâu? (địađiểm)

- Việc xảy ra lúc nào? (TGian)

- Việc diễn biến ntn ?(Diễn biến sự việc)

- Việc xảy ra do đâu ?(ng.nhân)

- Việc kết thúc ntn ?(Kqủa)
=>Sự việc là yếu tố quan trọng ,cốt lõi của tự sự , không có sự việc thì không có tự sự 
=> Sự việc trong văn tự sự phải được lựa chọn sao cho phù hợp với tư tưởng chủ đề muốn biểu đạt.
2.Nhân vật trong tự sự
· a. Nhân vật.

· Nhân vật trong truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh

Nhân vật 

Tên gọi 

Lai lịch 

Chân dung

Tài năng 

Việc làm

Vua hùng 

Hùng Vương 

Thứ 18 

Không 

Sơn Tinh 

Sơn Tinh

Núi Tản Viên 

Không

Có nhiều tài, đem sính lễ đến trước cầu hôn 

Cầu hôn

Vẫy tay 

mọc lên

 cồn bãi,

 núi đồi 

Thuỷ Tinh 

Thuỷ Tinh 

Chúa Vùng nước thẳm 

Không

Có nhiều tài lạ, hô mưa gọi gió 

Cầu 

hôn làm 

dông 

bão dâng 

nước

Mị nương 

Mị nương 

Con gái Vua Hùng thứ 18

Xinh đẹp tuyệt trần 

Lạc Hầu 

Lạc Hầu 

Đời vua Hùng 18

=> Nhân vật trong tự sự là người làm ra sự việc , hành động , vừa là người được nói tới, được biểu dương hay bị lên án ,được thể hiện qua các mặt : Tên gọi ,giới thiệu lai lịch ,chân dung ,tài năng , việc làm .

- Nhân vật chính: Được kể, nói tới nhiều nhất, đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện chủ đề VB

- Nhân vật phụ: giúp nhân vật chính hđộng trong
 các S.việc, có mqhệ với nhân vật chính

b, Cách kể về nhân vật:

- Gọi tên, đặt tên

- Gthiệu đặcđiểm (lai lịch, tài năng)

- Kể việc làm

- Được mtả (chân dung, hình dáng)

*) Ghi nhớ SGK.



IV.Củng cố
Nêu đặc điểm của sự việc trong văn tự sự?

Thế nào là n.vật trong văn tự sự?

          V. HDVN:
Học bài
Chuẩn bị kĩ phần luyện tập.
*************************************************
Tiết 12 :
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
(Tiếp)
Ngày soạn :30/8/2013
Ngày giảng:    /9/2013
A. Mục tiêu bài học:
    - Tiếp tục giúp học sinh tìm hiểu , nhân vật trong văn bản tự sự.mét cách sâu hơn 
   -Hiểu được vai trò  ý nghĩa của sự việc và nhân vật trong văn bản tự sự.

-Luyện tập t.hành làm các bài tập.

- Chỉ ra và vận dụng các yếu tố đó khi đọc hay kể chuyện

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:
I. Tổ chức:    Kiểm tra sĩ số :    6A3:                           6A4:
II. Kiểm tra:
 
HS 1: Nêu đặc điểm của s.việc trong văn tự sự?

HS 2: N.vật trong văn tự sự đc kể ntn?
III. Bài mới:  Giới thiệu bài: Để hiểu kĩ hơn về n.vật và s.việc trong văn tự sự, chúng ta thực hành làm 1 số bài tập, sau btập này các em vận dụng trong việc ptích tác phẩm văn học. 
	Chỉ ra các Sviệc mà nhân vật đã làm trong STTT?

Vai trò, ý nghĩa của các nhân vật?

Tóm tắt theo các nhân vật chính? (GV hướng dẫn HS kể)
Giải thích nhan đề truyện?
Có thể đổi bằng các tên sau được không?
Vua Hùng kén rể 

Truyện Vua Hùng, STvàTT

Bài ca chiến công của ST.

Cho nhan đề truyện Một lần không vâng lời
Hãy tưởng tượng để kể 1 câu chuyện theo nhan đề ấy?
	II. Luyện tập 
1. Bài 1 (Tr38):

- Vua Hùng kén rể, mời lạc hầu bàn bạc gả Mị Nương cho ST.
- Mị Nương: Lấy chồng, theo chồng về núi,
- ST: Cầu hôn – sính lễ đến trước – lấy Mị Nương

- TT: Cầu hôn - đến sau – không lấy được Mị Nương

- Hai bên giao tranh: ST thắng, TT thua

a.Vai trß,ý nghĩa:

- ST-TT: nhân vật chính

- Vua Hùng, Mị Nương: nhân vật phụ nhưng không thể thiếu – Vua Hùng là người q.định cuộc hôn nhân; nếu không có Mị Nương thì không có sự việc hai thần xung đột. 
=> ý nghĩa:

- ST: Tượng trưng cho sức mạnh chiến thắng, chinh phục thiên nhiên(ý chí chống thiên tai của nhân dân ta

- TT: Sức mạnh thiên nhiên (thiên tai, lũ lụt…)

b.Tóm tắt:

- Nhân vật chính: Nguồn gốc, tài năng

- Sviệc đi cầu hôn

- ST đến trước – TT đến sau

- Hai bên giao tranh(Kết quả

c.Tên truyện: Gọi theo nhân vật chính là ST, TT.Đây là truyền thống thói quen của dân gian.VD: Tấm Cám, Thạch Sanh…
Nếu:+Vua Hùng kén rể: Không phù hợp chủ đề TPhẩm
+Vua Hùng, Mị Nương, ST-TT dài dòng đánh đồng nhân vật chính-phụ

+Bài ca chiến công ST: Quá nhấn mạnh ST (Trong khi TT đóng vai trò qtrọng trong TPhẩm)

Bài tập 2 

Gơị ý:

- Câu chuyện về 1 lần không vâng lời : Trèo cây, lười học, ham chơi…
- N.vật chính là ai?

- Diễn biến:

+Chuyện xảy ra bao giờ?

+Chuyện xảy ra ở đâu?

- Kết thúc ra sao?




       IV.Củng cố:    
                             Sự việc trong văn tự sự là trình bày như thế nào? 

                             Nhân vật trong văn tự sự

       V. Hướng dẫn về nhà  :  
  Tập phân tích sự việc và nhân vật trong một văn bản tự sự tự chọn.

  Học bài 
  Làm bài tập 2

  Xem bài “Chủ đề và dàn bài làm văn tự sự”
  Chỉ ra nhân vật và sự việc trong VB “Bánh chưng, bánh giầy”
Duyệt giáo án ngày 31/8/2013
PHT
Nguyễn Sỹ Quang.
Tuần 4
Tiết 13 : Hướng dẫn đọc thêm:
Sự tích Hồ Gươm
(Truyền thuyết)

Ngày soạn :4/9/2013
Ngày giảng :10/9/2013
A. Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức: 
     -Hiểu được nội dung ý  nghĩa của truyện và vẻ đẹp của một số hình ảnh , chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa trong truyện :

-Nhân vật, sự kiện trong truyền thuyết " Sự tích Hồ Gươm ".

-Truyền thuyết có địa danh.

-Cốt lõi lịch sử trong một tác phẩm thuộc chuỗi truyền thuyết về người anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

      2.Kĩ năng: 

         a. Kĩ năng chuyên môn :

    -Đọc- hiểu văn bản thuyền thuyết.

     -Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của một số chi tiết tưởng tượng trong truyện.

    -Kể lại được truyện

         b. Kĩ năng sống :

   - Tự nhận thức giá trị của lòng nhân ái, sự công bằng trong cuộc sống.

   - Suy nghĩ sáng tạo và trình bày suy nghĩ về ý nghĩa và cách ứng xử thể hiện tinh     thần nhân ái sự công bằng

    - Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ ý, tưởng, cảm nhận của bản thânvề ý nghĩa của các  tình tiết trong tác phẩm.

     3.Thái độ: Khát vọng hòa bình ghi nhớ công ơn người đi trước
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án- Tranh: Sự tích  Hồ Gươm 
- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy- học:
I. Tổ chức:     6A3:                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Hãy kể sự việc 1 và 2 của truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh

                        (Vua Hùng kén rể, ST-TT đến cầu hôn)

          HS 2: Nêu ý nghĩa của truyện?

III. Bài mới
Giới thiệu bài:Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi còn nhỏ lên HN đã viết:

                Hà Nội có hồ Gươm

                Nước xanh như pha mực

                Bên hồ ngọn tháp bút

                Viết thơ lên trời cao

       Giữa thủ đô Thăng Long- Đông Đô- Hà Nội, Hồ Gươm đẹp như một lẵng hoa lộng lẫy và duyên dáng. Những tên gọi đầu tiên của hồ này là: Lục Thuỷ, Tả Vọng, hồ Thuỷ Quân. Đến thế kỉ 15, hồ mới mang tên hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm, gắn với sự tích nhận gươm, trả gươm thần của người anh hùng đất Lam Sơn: Lê Lợi. Sự tích ấy như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó. 
                         I. Hướng dẫn tiếp xúc văn bản:

	GV đọc mẫu – học sinh đọc.

Truyện có những sự việc nào?

? Truyện ra đời vào thời kì nào?
Đặc điểm của truyền thuyết thời kì này?

GV kiểm tra việc đọc chú thích ở nhà của học sinh.

? Căn cứ vào sự việc đã nêu truyện chia làm mấy phần?

Nội dung từng phần?
	1/Hướng dẫn đọc và kể :
*Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần đánh giặc

- Lê Thận bắt được lưỡi gươm dưới nước

- Lê Lợi bắt được chuôi gươm trên rừng

- Lắp chuôi vào vừa như in

* Thắng giặc Long Quân cho rùa vàng đòi gươm

- Thắng giặc Lê Lợi dạo chơi trên Hồ Tả Vọng

- Long Quân sai Rùa Vàng đòi gươm

- Trả gươm: Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm

2. Hướng dẫn tìm hiểu chú thích:

- Truyền thuyết sau thời vua Hùng

+ Sự thật lịch sử, cốt lõi lịch sử nổi bật, rõ ràng hơn ( bám sát lịch sử

+ Có những chi tiết tưởng tượng, kỳ lạ, bớt dần yếu tố hoang đường (tăng chất thơ và mộng chứa đựng tâm tình tha thiết
+ Từ khó : SGK
3. Hướng dẫn tìm bố cục: 2 phần

- P1: Từ đầu ->  đ/nước:
Long quân cho nghĩa quân mượn gươm thần để đánh giặc.
- P2: Còn lại: Long quân đòi gươm sau khi thắng giặc.



II. Hướng dẫn tìm  hiểu văn bản:
	? Vì sao Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm?

?Việc cho mượn gươm ấy có ý nghĩa như thế nào?

(Việc Long Quân cho mượn gươm thần chứng tỏ cuộc khởi nghĩa được tổ tiên, thần thiêng ủng hộ.)
Kể lại cách Long Quân cho mượn gươm? Lưỡi gươm xuất hiện trong hoàn cảnh nào? Em có nhân xét gì về sự xuất hiện ấy?

? Còn chi tiết nào chứng tỏ điều kỳ lạ ở lưỡi gươm? (Tại sao phát sáng khi gặp Lê Lợi?)

?Lê Lợi được chuôi gươm trong hoàn cảnh nào? (Trong tín ngưỡng dân gian đây là cây đa là cây thần)

?Việc dâng gươm cho Lê Lợi có ý nghĩa gì?
Cách cho mượn gươm của Long Quân nói lên điều gì? (Nhớ lời Long Quân: kẻ miền núi, người miền ngược khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau đừng quên lời hẹn)

Từ khi có gươm thần cuộc KNghĩa tiến triển như thế nào?

Đằng sau những chi tiết ấy có ý nghĩa như thế nào?

Đọc đoạn 2

Rùa đòi gươm trong hoàn cảnh nào?

*GV treo tranh minh họa.

Cách đòi gươm, trả gươm diễn ra như thế nào? Hãy kể lại?
Việc hoàn gươm ở hồ Tả Vọng muốn giải thích điều gì?

Vì sao Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hoá lại trả gươm ở Hồ Tả Vọng (Thăng Long)?

Việc trả gươm có ý nghĩa gì? (Tên hồ, le lãi ánh sáng của thanh gươm dưới mặt hồ xanh nói lên điều gì?)

 
	1. Long quân cho nghĩa quân mượn gươm thần để đánh giặc.
a, Lí do Long Quân cho mượn gươm:

- Giặc Minh đô hộ, làm nhiều điều bạo ngược

- Nghĩa quân Lam Sơn thế yếu, nhiều lần thua

-> Cuộc KN được tổ tiên giúp đỡ, vừa tăng sức hấp dẫn-> Thần kỳ hoá, thiêng liêng hoá sự vật

b, Hình ảnh gươm thần:

- Lê Thận: 3 lần thả lưới vẫn thấy thanh sắt-> Được gươm dưới nước, gia nhập nghĩa quân Lam Sơn.
-> Kỳ lạ, xuất hiện có chủ định

- Khi gặp Lê Lợi lưỡi gươm phát sáng – 2 chữ Thuận Thiên (Thuận theo ý trời)

-> Báo cho Lê Lợi hãy dùng vào việc nước

- Lê Lợi: được chuôi gươm trên ngọn cây (trong rừng). Tra chuôi gươm vào lưỡi gươm vừa như in (Câu chuyện trở nên li kì, hấp dẫn, huyền bí, thiêng liêng)
-> Lê Thận nâng gươm thần dâng cho Lê Lợi-> Giao cho Lê Lợi và nghĩa quân Tây Sơn trách nhiệm đánh giặc cứu nước

=> ý nghĩa:
+ Lưỡi gươm ở dưới nc, chuôi trên rừng-> Khả năng cứu nc có ở khấp nơi, từ miền ngược đến miền xuôi , từ sông biển đến miền núi cùng đánh giặc. 
+Chi tiết lưỡi gươm 1 nơi, chuôi 1 nơi tra vào nhau vừa khít biểu hiện nguyện vọng của d.tộc là nhất trí đ.kết, trên dưới 1 lòng.Đó là cuộc k.chiến thuận lẽ phải, thuận lòng trời, nhân dân ta 1 lòng cứu nước.
+Đề cao vai trò chủ tướng của Lê Lợi (Gươm chờ người mà dâng và người nhận gươm là nhận trách nhiệm đối với đất nước)

c, Sức mạnh của gươm thần:

- Có gươm: Nhuệ khí tăng

- Tung hoành khắp nơi, quân Minh bạt vía

- Uy thế nghĩa quân vang dội

- Gươm thần mở đường… cho đến lúc không còn bóng giặc

-> Giúp nghĩa quân chuyển bại thành thắng, chủ động đi tìm giặc-> Thắng lợi hoàn toàn

-> Cuộc KNghĩa chống quân Minh là K/chiến chính nghĩa, cuộc k.chiến do sự  đ.kết đồng lòng của toàn d.tộc.  
2. Long Quân  đòi gươm, sự tích Hồ Gươm
* Hoàn cảnh

- Đất nước sạch bóng quân giặc

- Lê Lợi làm vua-> Chiến thắng, thái bình. Đ.nước yên ổn , ndân bắt tay vào x.dựng đ.nc -. Sứ giả  của Long Quân đòi lại gươm báu. (Thời bình lo yên dân bằng tư tưởng nhân nghĩa)
* Cảnh đòi gươm và trao gươm

-  Một năm sau c.thắng, thuyền vua đến giữa hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nhô lên, tiến đến thuyền: Xin bệ hạ hoàn lại gươm cho Long Quân,

-  Lê Lợi trao gươm, Rùa đớp lấy lặn xuống “Gươm và Rùa chìm xuống đáy nước người ta vẫn thấy vật gì sáng le lãi dưới mặt hồ xanh”

- Nhận gươm ở Thanh Hóa- trả gươm ở T.Long vì: nơi mở đầu cuộc k.chiến là Lam Sơn kthúc ở Đông Đô, nơi trung tâm c.trị, k.tế, v.hóa là để mở ra 1 thời kì mới : H.bình, xây dựng.
-> Hồ Tả Vọng – Hồ Gươm – Hồ Hoàn Kiếm (Tiêu đề)

- Trả gươm:

+KĐ chiến thắng hoàn toàn của nhân dân ta

+Tên hồ phản ánh tư tưởng yêu hoà bình khi có giặc cần đánh giặc, khi hoà bình không cần gươm nữa (Răn đe những kẻ dòm ngó  nước ta, trả gươm – gươm vẫn còn đó)

3.ý nghĩa của truyện .
- Giải thích tên gọi Hồ Hoàn Kiếm , ca ngợi cuộc kháng chiến chính nghĩa chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo  đã chiến thắng vẻ vang và ý nguyện đoàn kết , khát vọng hoà bình của dân tộc ta.



III/ Hướng dẫn Tổng kết:
	? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện? 

Truyện đề cập đến những nội dung gì?
ý nghĩa của truyện?

HS đọc ghi nhớ SGK
	1. Nghệ thuật: 
Truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng, kỳ ảo, giàu ý nghĩa

2. Nội dung:
- Ca ngợi tính chất chính nghĩa và chiến thắng vẻ vang của cuộc KN Lam Sơn

- Giải thích tên Hồ Hoàn Kiếm -> Khát vọng hoà bình của dân tộc

3. Ghi nhớ:
                       SGK


IV. Củng cố  :  
Xem tranh minh hoạ 
Kể lại truyện.

V. HDVN :
   
- Đọc và nhớ các sự việc chính.

- PT ý nghĩa một vài chi tiết tưởng tượng trong truyện.

- Sưu tầm các bài viết về Hồ Gươm.

- Ôn tập các tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết          
- Học bài + Làm bài tập 1, 3 (20 – SBT)
- Hãy đóng vai thanh gươm tự kể về mình .
- Soạn bài: Thạch Sanh
*****************************************************
Tiết 14 :
Chủ đề và dàn bài của văn tự sự
Ngày soạn  :5/9/2013
Ngày giảng:12/9/2013
A. Mục tiêu bài học:

   1.Kiến thức: Nắm được chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự. 

-Hiểu mối quan hệ giữa sự việc và chủ đề.

-Yêu cầu về sự thống nhất chủ đè trong một văn bản tự sự.

-Bố cục cua rbài văn tự sự.

 2.Kĩ năng: 
Tìm chủ đề , lập dàn bài và viết phần mở bài  cho bài văn tự sự .

 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc của HS. Giáo dục tình cảm yêu mến thể loại văn tự sự 

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách - Tư liệu – Giáo án .

C. Tiến trình dạy - học:
I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                     6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Sự việc là gì? Nêu các sự việc trong VB “BánhChưng, Bánh Giầy”?

HS 2: Nhân vật trong văn tự sự thể hiện như thế nào?

III. Bài mới:
	Ngữ liệu
a, Ngữ liệu 1:

Học sinh đọc VB SGK – 44

? Có phải là VB tự sự không? Vì sao? Hãy chỉ ra nhân vật chính trong VB? Có mấy sự việc chính?
Việc Tuệ Tĩnh ưu tiên chữa trị trước cho con người nông dân bị gãy đùi nói lên p/chất gì của người thầy thuốc?
?Vấn đề chủ yếu mà người viết đặt ra trong VB là gì?

Chủ đề của bài văn còn đc thể hiện trực tiếp trong những câu văn nào?
Tên (nhan đề) bài văn thể hiện chủ đề của bài văn. Ba nhan đề có phù hợp với VB không? Vì sao?

?Có thể đặt tên khác cho VB được không? Đặt như thế nào?

Có thể đặt tên: Một tấm lòng vì người bệnh

?Vậy theo em thế nào là chủ đề của VB tự sự?

Giữa CĐ và n.vËt, sviÖc có mối qhÖ ntn?

?VBản trên gồm mấy phần? Đó là những phần nào?

- MB: Giới thiệu nhân vật, sự việc

- TB: Diễn biến các sự việc

+Tuệ Tĩnh nhận chữa bệnh cho con trai người nông dân

+Khất việc chữa bệnh cho nhà quý tộc

- KB: Tiếp tục chữa bệnh cho nhà quý tộc không cần nghỉ ngơi

?Vậy dàn ý 1 bài văn tự sự gồm mấy phần?
Học sinh ghi nhớ: SGK-45

? Nhìn vào cách MB trên so với cách MB của ST- TT có gì khác nhau?

- Tuệ Tĩnh và 2 người bệnh: Nói rõ ngay chủ đề

- STTT: Nêu tình huống nảy sinh câu chuyện

?Có mấy cách MB?
?Tương tự như vậy có mấy cách KB?

(Vận dụng làm Btập 2 – 46)
	 I /    Bài học.
1 1.Chủ đề của bài văn tự sự: 
Là VB t.sự.Vì có sự việc, nvật.
- Cã 2 sviÖc:

+ Từ chối chữa cho con nhà giàu vì bệnh nhẹ.

+ Chữa ngay cho con nhà nông dân vì bệnh nặng

- Việc làm của Tuệ Tĩnh thể hiện: Lòng yêu thương giúp đỡ người bệnh không cần ơn huệ

- Ca ngợi lòng yêu thương, giúp đỡ người bệnh không cần ơn huệ của danh y Tuệ Tĩnh-> Chủ đề VB
(MB: Hết lòng thương yêu cứu giúp người bệnh.

TB: Con người cứu giúp nhau lúc hoạn nạn.
KB: Trời tối vội đi không kịp nghỉ ngơi.)
- Cả 3 nhan đề đều phù hợp

+Tuệ Tĩnh và 2 người bệnh: Nêu tình huống lựa chọn qua đó thể hiện phẩm chất cao đẹp của danh y

+Tấm lòng thương người thể hiện, nhấn mạnh khía cạnh tình cảm của Tuệ Tĩnh

+Y đức của Tuệ Tĩnh: Nhấn manh đặc điểm nghề nghiệp

*Chủ đề: Là v.đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong VB ( Còn gọi là ý chính của VB)
( CĐ có lúc thể hiện ở những câu then chốt trong bài,những chi tiết hành động của n.v)
*) Ghi nhớ: 
                SGK – Tr45
2. Dàn ý bài văn tự sự:

Gồm 3 phần

1,Mở bài: 
Giới thiệu chung về nhân vật, sự việc

2,Thân bài:  Kể diễn biến sự việc

3,Kết bài: Kết cục của sự việc

*Ghi nhớ: SGK-45

Chú ý:

- Có 2 cách MB:

+MB nói rõ ngay chủ đề (Giới thiệu chủ đề truyện)

+MB kể tình huống nảy sinh câu chuyện

- Có 2 cách KB:

+Kể sự việc kết thúc

+Kể sự việc tiếp tục sang chuyện khác như vẫn đang tiếp diễn.

	Đọc VB phần thưởng

Chỉ ra chủ đề của VB?

Sự việc nào trong VB tập trung thể hiện chủ đề?

Em có suy nghĩ gì về nhan đề TPhẩm?

Hãy chỉ ra bố cục của VB?

So sánh phần bố cục của VB này với VB về Tuệ Tĩnh?

*Giống nhau :

 - Đều có bố cục 3 phần
- Kể theo trình tự t.gian

- ít hành động, nhiều đối thoại               
Sự việc ở phần TB thú vị như thế nào?

a)  Chủ đề: Ca ngợi trí thông minh và lòng trung thành với vua của người nông dân đồng thời chễ giễu tính tham lam, cậy quyền thế của viên quan nọ. 

- Sự việc tập trung cho chủ đề: Câu nói của người nông dân với vua 

b)  Mở bài: Câu đầu tiên 

Thân Bài: các câu tiếp theo

 Kết bài:  Câu cuối cùng 
c) So với truyện Tuệ Tĩnh ta thấy 

+ Giống : Kể theo trật tự thời gian 

           Có bố cục ba phần rõ rệt 

          Ít hành động , nhiều đối thoại 

+ Khác : Nhân vật trong “phần thưởng” ít hơn 

- Chủ đề trong “Tuệ Tĩnh” nằm lộ ngay ở phần mở bài còn “phần thưởng” lại nằm trong suy đoán của người đọc 

d) Sự việc trong phần thân bài thú vị ở chỗ người nông dân lại xin phần thưởng là 50 roi (> Phi lý  . Nó thể hiện trí thông minh , khôn khéo của người nông dân mượn tay nhà vua trừng phạt tên quan thích nhũng nhiễu dân 


	II: Luyện tập

1. Bài 1 (SGK – 45, 46)

a- Chủ đề: Tố cáo tên cận thần tham lam 
                - Ca ngợi trí thông minh của người nông dân.
b- Sự việc: Người nông dân xin thưởng 50 roi và đề nghị chia đôi phần thưởng đó.
- Nhan đề: Có 2 nghĩa: Nghĩa thực và nghĩa mỉa mai

+Đối với người nông dân là khen thưởng

+Đối với cận thần phần thưởng là phạt (người nông dân xin thưởng roi)

- Bố cục: 3 phần

+ MB: Câu 1

+ KB: Câu cuối

+TB: Còn lại

Phần thưởng

MB: -Nêu tình huống nảy sinh

KB: Kể sự việc kết thúc (Viên quan bị điểm kém còn người nông dân được thưởng)

TB: Bất ngờ ở cuối truyện

Tuệ Tĩnh và 2 người bệnh

- Giới thiệu chủ đề

- Kể sự việc tiếp tục câu chuyện (Kết bài thầy thuốc lại bắt đầu chữa bệnh mới)

- Bất ngờ ở đầu truyện
Lời cầu xin phần thưởng lạ lùng, ngoài dự kiến của ng đọc và viên quan. Thấy sự tự tin, thông minh, hãm hỉnh của ng nông dân( Vừa trừng trị thói tham lam vừa tố cáo thói tham lam của hắn)
Bài 2.

-ST,TT: MB nêu t.huống (Vua kén rể)

KB nêu sự việc tiếp diễn và kết thúc

- Sự tích Hồ Gươm: MB nêu t.huống,có 

g.thích.  KB: nêu s.việc kết thúc
Đánh giá cách mở bài của hai truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh và Sự tích Hồ gươm 

a.Phần mở bài : 

( Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh chưa giới thiệu câu chuyện sắp xẩy ra chỉ nói đến việc vua Hùng sắp kén rể 

( Truyện sự tích Hồ Gươm đã giới thiệu rõ cái ý cho mượn gươm tất sẽ dẫn đến việc trả gươm sau này 

b.Phần kết bài 

( Sơn Tinh Thuỷ Tinh kết thúc tryện theo lối vòng tròn , chu kỳ lặp lại 

( ST HG kết thúc truyện trọn vẹn hơn


IV- Củng cố:

Chủ đề văn tự sự là gì? 
Dàn bài văn tự sự?

V- HDVN:

- Làm bài tập còn lại

- Làm bài tập 3, 4 SBTNV (21)

- Học bài theo ghi nhớ

          - Đọc: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
************************************************
Tiết 15: Tìm hiểu đề
và cách làm bài văn tự sự
Ngày soạn:  5/9/2013
Ngày giảng:14/9/2013
A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh
 1.Kiến thức: Biết tìm hiểu đè và cách làm bài văn tự sự:

-Cấu trúc, yêu cầu của đề văn tự sự ( qua những từ ngữ được diễn đạt trong đề ).

-Tầm quan trọng của việc tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý khi làm bài văn tự sự.

-Những căn cứ để lập ý và lập dàn ý.

 2.Kĩ năng:  

-Tìm hiểu đề : đọc kĩ đề , nhận ra những yêu cầu của đề và cách làm một bài văn tự sự.

-Bước đầu biết dùng lời văn của mình để viết baì văn tự sự.
3.Thái độ:  Xây dựng dàn bài trước khi viết bài

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án.

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:
I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                    6A4:       

II. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra 15 phút
   * Đề: - Chủ đề trong văn bản tự sự là gì? Em hãy nêu chủ đề của truyện “Phần thưởng”? (5điểm)
             - Dàn bài chung của văn bản tự sự như thế nào? (5 điểm)

   * Đáp án: 

        - Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản.
      * Chủ đề của truyện “Phần thưởng”:

  - Tố cáo tên cận thần tham lam

  - Ca ngợi trí thông minh của người nông dân.

        - Dàn bài bài văn tự sự thường gồm có ba phần:

            + Phần Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc

            + Phần Thân bài: Kể diễn biến của sự việc

            + Phần Kết bài: Kể kết cục của sự việc

- Chuẩn bị: SGK, vở ghi, vở bài tập

III. Bài mới.
	Ngữ liệu :

1, NL1: Đọc các đề văn SGK (47) (Bảng phụ)

? Đề 1&2 yêu cầu những gì? Dựa vào đâu mà em biết?

? Em có nhận xét gì về các từ “em thích”, bằng lời văn của em?

? Các đề 3,4,5,6 không có từ kể thì có phải là đề tự sự không? Vì sao?

Từ trọng tâm trong  mỗi đề trên là từ nào, hãy gạch dưới và cho biết đề y.cầu làm nổi bật điều gì?
E có n.xét gì về đề văn tự sự?

?Dựa vào các từ ngữ trong các đề bài trên cho biết yêu cầu kể những gì?

- Đề 1,3: kể việc, Đề 2,6: kể người, Đề 4,5: tường thuật sự việc
?Khi tìm hiểu đề bài cần chú ý những gì?
2, NL2: (SGK- 48)

Đề: Kể 1 câu chuyện em thích nhất bằng lời văn của em
? Gạch dưới những từ ngữ trọng tâm được ghi trong đề bài để xđ yêu cầu của đề văn?

? Đề yêu cầu em làm gì? Xđ thể loại, xđ ND (trọng tâm), xđ phạm vi kiến thức mà em sử dụng?

? Em thích nhân vật, sự việc nào? Sự việc ấy thể hiện chủ đề gì?

?VD tìm ý cho đề: KC Thánh Gióng?

- Sự việc: Thánh Gióng đòi đi đánh giặc

- Chủ đề: Sẵn sàng đánh giặc & tinh thần quyết chiến, quyết thắng

?Nếu chọn chủ đề nào thì đoạn kể nào trong VB có thể lược bỏ?

- Lược bỏ: +Mẹ ướm thử vết chân to

+Chi tiết bụi tre đằng ngà, làng cháy

Trước khi định kể 1 câu chuyện phải x.định nội dung cần kểgọi là lập ý.Vậy thế nào là lập ý?

	 I/  Bài học
1, Tìm hiểu đề bài
- Đề 1&2: +Thể loại tự sự (kể)

- ND: Tự chọn không bắt buộc (1 câu chuyện em thích, 1 người bạn tốt) không sao chép VB có sẵn mà tự nghĩ ra

- Đề 3,4,5,6: +Là đề văn tự sự

                     +Giống như 1 tiêu đề bài văn (đã bộc lộ đề tài, ND hoặc chủ đề c.chuyện)

Đề1: Câu chuyện em thích( Tự do lựa chọn)
Lời văn của em(Tự nghĩ không sao chép)
Đề2: Một người bạn tốt-> kể để thấy được cái tốt của bạn

Đề 3: Kỉ niệm(Sự việc đã qua nhưng đáng nhớ) thơ ấu(tuổi thơ của em)
Đề 4: Sinh nhật em(diễn ra ntn, có gì đáng nhớ)
Đề 5: Quê em(Nơi gắn bó) đổi mới(sự đổi thaykhác trước, tốt hơn trước)
Đề 6: Em lớn( những sự việc, việc làmchứng tỏ điều đó)

-> Đề văn tự sự có thể diễn đạt nhiều dạng.
-> Tìm hiểu đề văn tự sự: Phải tìm hiểu kỹ lời văn của đề để nắm vững yêu cầu của đề bài. 

2. Cách làm bài văn tự sự

Bước 1: Tìm hiểu đề

- Thểloại (kiểu bài): Tự sự

- ND: 1 câu chuyện

- Phạm vi: Thích nhất (tự chọn) bằng lời văn

Bước 2: Lập dàn ý (tìm ý)
- Nhân vật

- Sự việc

- Chủ đề

Lập ý: Là x.định nội dung sẽ viết theo y.cầu của đề, cụ thể là: x.định n.vật, s.việc, diễn biến, kquả và ý nghĩa của câu chuyện.

	GV đưa ra yêu cầu 

HS thực hiện
	II. Luyện tập.

Hãy ghi vào giấy dàn bài đề văn trên.

HS trình bày trước lớp


IV. Củng cố: 
              Hệ thống bài

V . HDVN: 
- Ôn lý thuyết 
– Lập dàn ý VB Sơn Tinh- Thủy Tinh

- Chuẩn bị bài tiết 2

******************************************************
Tiết 16 : Tìm hiểu đề
và cách làm bài văn tự sự (Tiếp)
Ngày soạn   : 6/9/2013
Ngày giảng :   /9/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh củng cố lý thuyết, biết viết đoạn văn, bài văn tự sự theo bố cục: MB, TB, KB

- Hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
         -Bước đầu biết dùng lời văn của mình để viết baì văn tự sự.

         B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án.

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

        C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                       6A4:       

II. Kiểm tra bài cũ: 

HS 1: Khi tìm hiểu đề cần chú ý gì?

HS 2: Nêu cụ thể bố cục 3 phần bài văn tự sự?

III. Bài mới

	?Khi chọn chủ đề thì lập dàn ý cần xđ những yêu cầu cụ thể nào? (Mở đầu? Diễn biến? Kết thúc?)

?Lập dàn ý cụ thể truyệnThánh Gióng? Ban đầu bằng sự việc nào?

?TB kể những sự việc nào của nhân vật?

?Phần KB nên kthúc ở sự việc nào?

Thế nào là lập dàn ý cho bài văn tự sự?
?Sau  khi lập dàn ý xong phải làm gì?

Suy nghĩ kĩ rồi viết ra bằng chính lời văn của mình , không sao chép của người khác , nếu cần viện dẫn phải để trong ngoặc kép.
Lập dàn ý bằng cách chỉ ra các sự việc? Sắp xếp các sự việc theo thứ tự?

Viết phần mở đầu (MB) như thế nào?

Để viết phần TB em chú ý những sự việc nào?

(Chú ý: Những sự việc ấy hướng vào chủ đề đã học)

Kết thúc sự việc viết như thế nào?

Yêu cầu học sinh viết từng phần rồi trình bày trước lớp


	I/ Bài học:
2.Cách làm bài văn tự sự (tiếp)
A. MB: Giới thiệu nhân vật: Đời Hùng Vương thứ 6 ở làng Gióng có 2 vợ chồng ông lão sinh được 1 đứa con trai đã lên 3 mà không nói không cười cũng chẳng biết đi

B. TB: -Sứ giả đi tìm người tài giỏi đánh giặc

-Gióng biết nói: đòi làm ngựa sắt, roi sắt…

-Từ đó Gióng ăn khoẻ lớn nhanh

-Khi ngựa sắt, roi sắt đến Gióng vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa, cầm roi ra trận giết giặc

- Roi sắt gãy, nhổ tre làm vũ khí

-Thắng giặc, Gióng bỏ lại áo giáp, cưỡi ngựa bay về trời

C. KB: Vua nhớ công ơn phong là PĐTV, lập đền thờ ở quê nhà

B3: Lập dàn ý

=> Lập dàn ý:Là sắp xếp việc gì  kể trước, việc gì  kể sau,  để người đọc theo dõi được câu chuyện và hiểu ý định của người viết

Bước 4: Viết bài

Cuối cùng phải viết thành văn theo bố cục 3 phần (MB, TB, KB).
II.Luyện tập
Đề: Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời kể của em

a, Viết phần MB:

C1: Gióng là 1 anh hùng đánh giặc nổi tiếng trong  truyền thuyết, lên ba tuổi mà không cười, nói

C2: Ngày xưa ở làng Gióng có …
C3: Xưa, giặc Ân xâm lược bờ cõi nước ta, Vua sai sứ giả đi tìm người cứu nước. Tới làng Gióng có 1 em bé lên 3 tuổi…
C4: Người nước ta không ai không biết Thánh Gióng -> Đời vua Hùng Vương thứ 6 giặc Ân sang XL nước ta. Vua sai sứ giả đi tìm người tài đánh giặc cứu nước, khi tới làng Gióng 1 đứa bé lên 3 mà không biết nói, biết cười, biết đi bỗng nhiên nói được và bảo mẹ ra mời sứ giả vào. Đứa bé ấy là Thánh Gióng
 biến đổi của nhân vật giới thiệu nhân vật

b, Phần TB:

- Gặp sứ giả Gióng đòi vua làm ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt

- Gióng ăn khoẻ, lớn nhanh

- Khi ngựa sắt, roi sắt… đến – vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa, cầm roi, mặc áo giáp ra trận

- Gióng ra trận giết giặc cứu nước

- Roi sắt gãy nhổ bụi tre làm vũ khí

- Thắng giặc bỏ áo giáp cưỡi ngựa bay về trời

c, Phần KB:
-Vua nhớ công ơn Thánh Gióng, vị anh hùng đánh giặc cứu dân đã phong là Phù Đổng Thiên Vương và cho lập đền thờ ở ngay quê nhà. Hàng năm vào tháng Tư làng Gióng mở hội lớn ở đền thờ ông Gióng. Người ở khắp nơi về dự hội rất đông .


IV .Củng cố: 
Lập dàn ý cho đề bài sau : kể chuyện về ông hoặc bà của em. Chuẩn bị dàn bài vào vở bài soạn        

V .Hướng dẫn vÒ nhµ  : 

- Tìm hiểu đề một đề văn tự sự theo yêu cầu của giáo viên.

- Lập dàn ý cho bài văn tự sự đó.                                                                                                              
- Chuẩn bị giờ sau viết bài TLV số 1 ( 2tiết )
Duyệt giáo án ngày 7/9/2013
PHT
Nguyễn Sỹ Quang
Tuần 5

Tiết 17+18 :Viết bài tập làm văn số 1

Ngày soạn  :11/9/2013
Ngày giảng :17/9/2013
         A.Mục tiêu bài học:
   1. Kiến thức:

       Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Hs qua việt tiếp thu kiến thức về văn tự sự.

   2. Kỹ năng: 

        Rèn luyện kĩ năng làm bài văn tự sự: Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý, diễn đạt thành bài văn tự sự hoàn chỉnh bằng chính lời văn của mình.

  3. Thái độ: 

         Giáo dục Hs tinh thần độc lập, sáng tạo khi làm bài.

            B. Chuẩn bị:
GV: Ra đề, đáp án chấm.

HS: Chuẩn bị vở, học bài.
C. Tiến trình dạy - học:
I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                    6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
 Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Giấy kiểm tra, bút thước.       
          III.Bài mới.
	GV chép đề lên bảng.
Nêu yêu cầu chung của đề
	I.§Òbµi:
Kể lại truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh  bằng lời văn của em.
II. Đáp án - Biểu điểm 
1.Yêu cầu chung:

     - Về nội dung : Nhớ các chi tiết , sự việc.

                         Kể đúng trình tự, 
                         Không chép lại truyện

    - Về hình thức:

Kể bằng lời văn của mình.

Trình bày sạch sẽ, cẩn thận. Có đủ 3 phần.

Không sai  về lỗi chính tả, diễn đạt.

2.Yêu cầu cụ thể 
- Thể loại: Kể chuyện 
- ND: Truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh
- Phạm vi: Bằng lời văn của mình

*) Dàn ý.

A.Më bµi(1,5đ):

- Giới thiệu nhân vật: Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

- Sự việc: Kén rể
B.Th©n bµi(7đ):
Trình bày diễn biến sự việc

- ST,TT đến cầu hôn

- Vua Hùng thách cưới

- Sơn Tinh đến trước lấy Mị Nương

- Thuỷ Tinh đến sau không lấy được Mị Nương-> đem quân đánh Sơn Tinh.

- Hai bên giao chiến->TT thua
C.Kết bài(1,5đ): Kết cục sự việc

- TT oán nặng thù sâu-> Hàng năm dâng nước đánh ST nhưng năm nào cũng thua

- Hiện tượng lũ lụt hàng năm ở Đồng bằng sông Hồng vào T7, T8

III.Đáp án , Thang điểm:
A.MỞ bài: 1.5 điểm

- Đủ các yêu cầu trên

- Trình bày sạch sẽ, không sai về lỗi diễn đạt, viết câu, chính tả.

B.Thân bài: 7điểm

- Đủ các sự việc

- Trình bày sạch sẽ, không sai về lỗi diễn đạt, viết câu, chính tả.

C.Kết bài: 1.5 điểm

- Đủ các yêu cầu trên

- Trình bày sạch sẽ, không sai về lỗi diễn đạt, viết câu, chính tả.

*Lưu ý: Trừ điểm về diễn đạt và chính tả.




IV/ Củng cố
Thu bài
Nhận xét giờ

V/HDVN: 
Ôn tập lại cách làm bài văn tự sự.
Chuẩn bị bài: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
**************************************************
Tiết 19 : Từ nhiều nghĩa
và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
   Ngày soạn:12/9/2013
Ngày giảng:21/9/2013
A. Mục tiêu bài  học:

       1/ Kiến thức.
    - Hiểu thế nào từ nhiều nghĩa.

     - Nhận biết nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.

    - Từ nhiều nghĩa .

    - Hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

  2/ Kĩ năng.
   - Nhận diện được từ nhiều nghĩa.

    - Biết đặt câu có từ được dùng với nghĩa gốc, từ được dùng với nghĩa chuyển.

  3/ Thái độ .
   Giáo dục ý thức biết sử dụng từ nhiều nghĩa trong hoạt động giao tiếp.
B. Chuẩn bị:

           - GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                       6A4:    

II. Kiểm tra bài cũ:         
HS1: Nghĩa của từ là gì? Có mấy cách giải nghĩa từ? 

HS2: Giải nghĩa từ: Trung niên, trung bình

III.Bài mới
 Giới thiệu bài:Khi mới x.hiện thường từ chỉ được dùng với 1 nghĩa nhất định. Xã hội phát triển ,nhận thức của con người p.triển và nảy  sinh nhiều k.niệm mới. Do vậy mà có h.tượng một từ  nay mang  thêm nghĩa mới, một từ có nhiều nghĩa.Vậy thế nào là từ nhiều nghĩa và h.tượng chuyển nghĩa của từ? 
	Ngữ liệu:

1/ NL1: Đọc bài thơ “Những cái chân”

?Từ “chân” trong bài thơ nghĩa có giống nhau không? Hãy giải nghĩa?

+Chân 1: BP dưới cùng của cơ thể người hay đồ vật dùng để đi, đứng: Chân người, chân bò

+Chân2: BP dưới cùng của 1 số đồ vật có tdụng đỡ cho các bphận khác: Chân bàn, chân kiềng

+Chân 3: BP dưới cùng của 1 số đồ vật tiếp giáp và bám chặt vào nền: Chân núi, chân răng

?Nghĩa chung của các từ “mắt” trong các VD trên?

?Cách giải nghĩa từ “Chân” ở VD trên dựa vào đâu? (Kniệm) – Từ VD trên ta rút ra KL gì? VD?

?Hãy tìm những VD từ chỉ có 1 nghĩa? Bút, bàn là, rau cải, rau muống.
Từ có nhiều nghĩa là nhờ có kq của hiện tượng chuyển nghĩa

Chuyển nghĩa là gì?

?Nhìn vào ngữ liệu hãy tìm ra mqh giữa các nghĩa của từ Chân?

- Ba từ chân cùng chung nét nghĩa là bp dưới cùng (Nghĩa chung đó là nghĩa thông thường nhất xuất hiện từ đầu làm cơ sở hình thành nghĩa khác)

?Thế nào là nghĩa gốc, nghĩa chuyển?

?Tìm VD rồi xđ nghĩa gốc, nghĩa chuyển?

- Em bé reo lên: Kêu lên tỏ sự vui mừng, phấn khởi

- Cây dừa reo trước gió: Lá dừa trước đó chạm vào nhau xào xạc phát ra âm thanh liên tục đều đều nghe vui tai
- Cho HS xem ngữ liệu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

 -  Từ “đen” và ”sáng” trong câu trên được hiểu theo mấy nghĩa?

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

+ Đen: Màu đen (Cái xấu).

+ Sáng: Chỉ cường độ ánh sáng (Cái tốt).

?Từ VD trên em thấy trong 1 câu từ thường được dùng với mấy nghĩa?

?Từ chân trong bài thơ Những cái chân hiểu theo nghĩa nào? (Nghĩa chuyển – nhưng hiểu theo nghĩa gốc nên có sự liên tưởng thú vị: “Cái kiềng có 3 chân nhưng chẳng bao giờ đi

Cái võng không có chân “đi khắp nước”

b, NL2:

- Răng lợi: Phần thịt bao xung quanh chân răng

- Hám lợi: Lợi ích con người thu được nhiều hơn những gì phải bỏ ra

?Có tìm được cơ sở nghĩa chung nào trong VD trên (từ Lợi) không? (Không tìm được)


	I/Bài học
1/ Từ nhiều nghĩa

VD: Mắt:

1, Cquan để nhìn của ng hay vật: Mắt cô ấy rất đen.
2, Bộ phận giống hình con mắt ở 1 số quả: mắt dứa, mắt na.(Quả na đã bắt đầu mở mắt.)
3, Chỗ lồi lõm giống hình con mắt mang chồi ở cây:mắt sắn, mắt khoai.
(Gốc bàng có những mắt to hơn cái gáo dừa)
4, Lỗ hở đều đặn ở các đồ đan: Mắt võng,mắt lưới, mắt sàng.

Nghĩa chung: BP của cơ thể (quả, cây chỗ lồi lõm hình tròn hoặc hình thoi)
* Từ nhiều nghĩa:  Từ có thể có 1 nghĩa hay nhiều nghĩa

2/ Hiện tượng chuyển nghĩa của từ:

*Chuyển nghĩa: Là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ tạo ra những từ nhiều nghĩa (VD từ chân trong bài thơ có 3 nghĩa
Nghĩa chung(gọi là nghĩa gốc hay nghĩa chính): Nơi tiếp xúc với đất

Nghĩa khác: Dùng đỡ Bàn;Com pa quay-> nghĩa chuyển)
*Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất hiện từ đầu làm cơ sở hình thành các nghĩa khác

*Nghĩa chuyển: Là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc

3/ Thông thường trong câu từ chỉ có 1 nghĩa nhất định:

Trong 1 số trường hợp từ có thể được thể hiểu theo cả nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển

Chú ý: Phân biệt Từ nhiều nghĩa – Từ đồng âm

- Từ nhiều nghĩa: Hiện tượng chuyển nghĩa có thể tìm ra 1 cơ sở ngữ nghĩa chung (từ ngữ gốc)

- Từ đồng âm: Giống nhau về mặt âm – nghĩa không có mqh nào (không tìm được cơ sở chung)

*Ghi nhớ: SGK (56)



	Tìm từ chỉ bộ phận cơ thể người, chỉ ra hiện tượng chuyển nghĩa?

Kể ra trường hợp c.nghĩa bộ phận cây cối dùng chỉ người

Tìm VD minh họa? 
T/g nêu mấy nghĩa của từ bụng?

Giải nghĩa từ bụng trong các trường hợp sau?
	II. Luyện tập: 

Bài 1(56):

Tai: tai ấm, tai chén.
Đầu: Đầu làng, đàu dây,đầu nhà.
Lưỡi: Lưỡidao, lưỡi kéo,lưỡi liềm.

2. Bài tập 2(56):

Lá: (Bộ phận của cây-> Bộ phận của ng):Lá phổi, lá gan.
Quả: Tim, thận

3. Bài tập 3(57):

a. Chỉ s.vật chuyển thành chỉ h.động:
Cái cuốc-> cuốc đất.Cái bừa -> bừa ruộng
b. Chỉ h.động chuyển thành chỉ đ.vị:

Đang bó lúa-> gánh 3 bó lúa
Cuộn bức tranh-> 3 cuộn tranh

Đang nắm cơm-> 3 nắm cơm.
4. Bài tập 4 (57):

a, Tác giả nêu 2 nghĩa của từ bụng:
- Bp cơ thể người hoặc ĐV chứa dạ dày

- ý nghĩa sâu kín không bộc lộ ra

- Thiếu 1 nghĩa: Phần phình to ở giữa của 1 số s/vật: bụng chân

b, ấm bụng: Nghĩa 1 (bp cơ thể)

Tốt bụng: Nghĩa 2 (btượng ý nghĩa sâu kín)

Bụng chân: Nghĩa 3 (phần phình to)




IV- Củng cố:
-
 - Từ có mấy nghĩa ? cho ví dụ .

- Thế nào là nghĩa gốc ?

- Thế nào là nghĩa chuyển ? 

- Nghĩa chuyển hình thành từ đâu ?

V- Hướng dẫn về nhà :

- Nắm được k.thức về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

- Đặt câu về chú đề “học tập” có sử dụng từ nhiều nghĩa .  

- Học bài + BT5 SBTNV (trang 23)

- Đọc: Chữa lỗi dùng từ

            *********************************************
Tiết 20 : Lời văn - Đoạn văn tự sự
Ngày soạn.: 13/9/2013
Ngày giảng : 24/9/2013
A. Mục tiêu bài học:

    1/ Kiến thức:
- Hiểu thế nào là lời văn,đoạn văn trong văn bản tự sự.

- Lời văn tự sự :dng để kể người và kể việc .

- Đoạn văn tự sự:gồm một số câu,được xác định giữa hai dấu chấm xuống dịng.

   2/ Kĩ năng:
- Bước đầu biết cách dùng lời văn,triển khai ý ,vận dụng vo đọc-hiểu văn bản tự sự.

- Biết viết đoạn văn,bài văn tự sự.

3/Thái độ:

         Học sinh có ý thức sử dụng lời văn ,đoạn văn để đọc –hiểu văn bản và tạo lập văn bản
B. Chuẩn bị:
                         
            - GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án
- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                    6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:         
HS1: Cách làm bài văn tự sự?

HS2: Dàn bài bài văn tự sự gồm mấy phần? Là những phần nào?

     III. Bài mới  :      
Tiếp theo các bài giới thiệu về chuỗi sự việc, về sự việc và nhân vật, chủ đề và dàn bài, bài này lưu ý chúng ta về hành văn: lời văn, đoạn văn, đặc biệt là lời giới thiệu và lời kể sự việc. Trong bài có chọn những đoạn văn tiêu biểu để chúng ta quan sát được trật tự và liên kết bên trong đoạn văn.

	 Ngữ liệu:

a, NL1,2: Đọc đoạn văn 1,2 SGK-58

?Đoạn văn trích trong VB nào? Giới thiệu ai? Gthiệu ntn? (§1)

?Em có nhận xét gì về cách gthiệu đó? (Từ ngữ được sử dụng?)

?§2: giới thiệu về ai? Giới thiệu ntn ?
?Cách sử dụng từ ngữ có gì chú ý?

?Tìm những đoạn văn giới thiệu nhân vật trong đó có sử dụng từ là, có: - Sự tích trầu cau: Có 2 anh em, Thánh Gióng: có 2 vợ chồng

Vậy khi viết lời văn g.thiệu n.vật cần viết ntn?

b, NL3: Đoạn văn SGK/59

?Đoạn văn kể gì? (kể việc)

?Tìm từ ngữ chỉ hành động, việc làm của nhân vật TT?

?Các hành động đó kể theo thứ tự nào?( - Kể theo thứ tự trước sau.  Hoạt động trước là nguyên nhân dẫn đến hoạt động sau; hoạt động sau là kết quả của hoạt động trước)
?Hành động của TT đem đến Kquả gì?

?Lời kể của lời văn gây ấn tượng gì cho người đọc?

?Nhận xét về lời văn kể việc? Kể việc Thánh Gióng đánh giặc
c, NL3: Đọc 3 đoạn văn, mỗi đoạn diễn đạt ý chính nào? Nằm ở câu nào? T.sao gọi đó là câu chủ đề?
?Ngoài các câu chủ đề ở mỗi đoạn người kể đã dẫn dắt từng bước bằng cách kể các ý phụ ntn? chỉ ra các ý phụ và mqh với ý chính?

?Các câu đó có nhiệm vụ gì trong việc thể hiện ý chính?

 N.xét về đoạn văn trong bài văn tự sự?

HS đọc SGK Tr59
	I. Bài học

1, Lời văn giới thiệu nhân vật (kể người)

VB¶n: STTT

§1: Gồm 2 câu g.thiệu 2 ý không thiếu không thừa.. Câu1 (2ý)giới thiệu vua Hùng, Mị Nương(Giới thiệu tên, họ, quan hệ (cha, con).C2 (2ý) Giới thiệu t.cảm, nguyện vọng của Vua cha.
-> Hàm ý: Đề cao, kđịnh: Mị Nương đẹp, vua cha yêu thương hết mực .

Nguyện vọng: Kén chồng xứng đáng
§2: - Giới thiệu: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, có xuất xứ, lai lịch (Tản Viên, biển), tài năng (ngang nhau)

->Dùng từ : là,có

-> Cụm từ “Người ta gọi chàng” – xđ ngôi kể 3.
*- Lời văn giới thiệu nhân vật :Văn tự sự khi kể người thì có thể giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật
- Thường dùng từ: Là, có và những ngôi kể khác nhau

2, Lời văn kể sự việc (kể việc)

- Từ ngữ: đến sau, nổi giận, đem, đuổi, cướp, rung chuyển, dâng…(Chỉ hành động, việc làm

- Thứ tự TG xảy ra, sự việc trước giải thích cho sự việc sau

Kq: Làm ngập lụt thành Phong Châu

- ấn tượng: Thấy cảnh tượng lũ lụt đang dâng cao nhấn chìm tất cả(Nỗi sợ hãi.
*Lời văn kể sự việc:  Khi kể việc thì phải kể các hành động, việc làm, kết quả và sự đổi thay do các hành động ấy đem lại.
3, Đoạn văn:

- §1: Vua Hùng kén rể (Câu 2)( Nêu ý chính của đoạn->Câu chủ đề

§2: 2 người đến cầu hôn xứng đáng làm rể (C1)(Chủ đề

§3: TT dâng nước đánh ST (C1)(Câu chủ đề

Vua muốn kén rể thì trước hết phải nói vua có con gái đẹp, sau mới có lòng yêu thương và có ý kén rể tài giỏi. 
- G.thiệu từng người, tài năng của từng người.

-> Các ý phụ làm rõ việc TT đánh ST , kể trận đánh theo thứ tự trước, sau, từ nguyên nhân đến trận đánh.
=> Các ý phụ làm nổi bật ý chính.

* Đoạn văn : Mỗi đ.văn thường có 1 ý chính, được diễn đạt bằng1 câu gọi là câu chủ đề
- Câu chủ đề có ý khái quát toàn đoạn, các câu phụ còn lại là để khai triển cho câu chủ đề và làm nổi câu chủ đề .

- Các câu khác trong đoạn văn dđ ý phụ dẫn đến ý chính, hoặc giải thích cho ý chính và làm cho ý chính nổi lên

*Ghi nhớ: SGK (59)




                                                   II. Luyện tập:

	Đọc các đoạn văn a,b,c

Đoạn văn kể điều gì?

Gạch dưới câu chủ đề?

Nhiệm vụ các câu khác?

Viết 1 đoạn văn có sử dụng từ Có, là
	1. Bài 1 (60):

a, Sọ Dừa chăn bò rất giỏi (C2) – câu chủ đề

Các câu thể hiện  qua ý phụ:

Câu 3,4: Giải thích chăn giỏi như thế nào?

- Chăn suốt ngày: sáng(tối

- Dù nắng – mưa: no căng

b, ý chính: Cô út hiền lành, thương người tử tế, 2 cô chị ác nghiệt,kiêu kì (câu 2) (câu chủ đề

- Câu 1: Vai trò giải thích, dẫn dắt vì sao phú ông cho 2 cô con gái đưa cơm

c, Tính cô và tuổi cô còn trẻ con lắm: Câu CĐề
- Câu 1: Dẫn dắt vào đề

- Câu 3,4,5: Giải thích tính trẻ con ntn?

2. Bài 2 (60):

Câu b đúng: Sự việc gì xảy ra trước nói trước, xảy ra sau nói sau

3. Bài 3 (60):HS tự làm



IV- Củng cố:

Thế nào là lời văn tự sự ?

-  Khi kể việc tự sự thì kể những gì ?

-  Thế nào là đoạn văn ? Mỗi đoạn văn tự sự thường thể hiện những gì ?

V- Hướng dẫn về nhà :

 -Về nhà đọc lại tất cả truyện dân gian (C.Rồng, C.Tiên; B.chưng, b.giầy; T.Gióng, Sự tích HG) và nhận diện từng đoạn văn trong truyện để nói lên ý chính của mỗi đoạn và phân tích tính mạch lạc các câu trong đoạn .     
   -Học bài + Làm bài tập 4 SGK

BT 6,7 (25) Sách BT NV6
Duyệt giáo án ngày 14/9/2013
PHT
Nguyễn Sỹ Quang
Tuần 6
Tiết 21 : Thạch Sanh (T1)
(Truyện cổ tích) 
Ngày soạn: 17/9/2013
Ngày giảng :24/9/2013
A. Mục tiêu bài học:
     1.Kiến thức: Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung,   của truyện “Thạch Sanh” :

+Nhóm truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ.

-Niềm tin thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà của tác giả dân gian và nghệ thuật tự sự dân gian của truyện.

     2.Kĩ năng: 

- Bước đầu biết cách đọc- hiểu VB truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại.

-Bước đầu biết trình bày những cảm nhận, suy nghĩ của mình về các nhân vât và các chi tiết đặc sắc của truyện.

-Kể lại được truyện

- Tự nhận thức giá trị của lòng nhân ái, sự công bằng trong cuộc sống.

- Suy nghĩ sáng tạo và trình bày suy nghĩ về ý nghĩa và cách ứng xử thể hiện tinh thần nhân ái sự công bằng

- Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ ý, tưởng, cảm nhận của bản thânvề ý nghĩa của các tình tiết trong tác phẩm.

3.Thái độ: Yêu hòa bình, sống có đạo đức, có niềm tin, ước mơ.

B. Chuẩn bị:
             
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án- Tranh Thạch Sanh 
 - HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

 I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:         
HS1: Kể tóm tắt truyện “Sự tích Hồ Gươm”.
HS2:  Nêu ý nghĩa của truyện? 
III. Bài mới :  
    “Thạch Sanh” là  một trong những truyện cổ tích  tiêu biểu của kho tàng truyện cổ tích  Việt Nam. Đây là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng, vạch mặt kẻ vong ân, bội nghĩa, chống xâm lược. Đồng thời, thể hiện ước mơ, niềm tin và đạo đức, công lý xã hội của nhân dân ta. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu về ý nghĩa của truyện

	Nêu yêu cầu đọc – GV đọc mẫu

?Chỉ ra những chi tiết, sự việc chính của VB? Hãy kể lại?

? Thế nào là  truyện cổ tích?

Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?

Mỗi chú thích gồm mấy phần? (2 phần là từ và ND của từ)

Có từ nào là từ mượn Hán Việt?
VB chia làm mấy phần? ND từng phần?
	  I . Tiếp xúc văn bản:
1. Đọc :
- Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh

- Những thử thách Thạch Sanh trải qua

- Kết thúc: Thạch Sanh lấy công chúa, vua nhường ngôi cho Thạch Sanh

2. Tìm hiểu chú thích:

* Truyện cổ tích:

Là loại truyện d.gian kể về c.đời của một số kiểu n.vậtquen thuộc:
- N.vật bất hạnh; n.vật dũng sĩ và n.vật  có tài năng kì lạ; n.vật thông minh và n.vật ngốc nghếch; N.vật là đ.vật

Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ, niềm tin của n.dân về c.thắng cuối cùng của cái thiện đ.với cái ác, cái tốt đ.với cái xấu, sự công bằng đ.với sự bất công.

- Chú thích: 3,6,7,8,9,11,12,13

3. Bố cục: 4 đoạn

§1: Đầu(mọi phép thần thông: Sự ra đời và lớn lên của TS
§2: (làm quận công: TS giết chằn tinh

§3: (thành bọ hung: Ts giết đại bàng cứu công chúa; mẹ con Lí Thông bị trừng trị.
§4: (Còn lại: TS và hoàng tử các nước chư  hầu.


II. Phân tích văn bản:

	Kể các nhân vật trong truyện: Nhân vật nào là nhân vật chính? (Đọc §1)

?Tìm những chi tiết kể và sự ra đời bình thường của Thạch Sanh?

?Kể về sự bình thường ấy nhân dân muốn thể hiện điều gì?

? ở Thạch Sanh còn có những điều khác thường thể hiện ở chi tiết nào? 
Những chi tiết khác thường ấy có ý nghĩa gì?

Giữa cái bình thường với cái khác thường ấy còn muốn KĐ điều gì?

Lấy tên Thạch Sanh đặt tên truyện, em có nhận xét gì về nhan đề ấy?

Truyện thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích? (dũng sĩ) (Với vẻ đẹp con người Thạch Sanh, bản chất tốt bụng chắc chắn sẽ có những hành động phi thường-> đó là hành động nào?

Câu chuyện kết thúc ra sao->T2
	1. Nhân vật Thạch Sanh:

a, Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh:

*Sự bình thường:

- Là con của 1 gia đình nông dân tốt bụng

- Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi

(Cuộc đời và số phận của nhân vật gần gũi với nhân dân

*Sự khác thường:

- Thạch Sanh ra đời là do Ngọc Hoàng sai Thái Tử xuống đầu thai làm con->con trời

- Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh

- Thạch Sanh được thần dạy bảo đủ các môn võ nghệ

-> ý nghĩa: tô đậm tính chất kỳ lạ, đẹp đẽ cho nhân vật lý tưởng, làm tăng sức hấp dẫn của câu chuyện, sự khác thường ấy tắt sẽ có những hành động kỳ diệu, lớn lao

+KĐ: Người bình thường cũng có thể  có khả năng, phẩm chất kỳ lạ, khác thường

+Nhan đề: ca ngợi nhân vật Thạch Sanh là người lao động nghèo nhưng có nhiều tài năng tiêu diệt thế lực gian ác-> Cách đặt tên bằng nhân vật chính như nhiều truyện cổ tích khác: Sọ Dừa, Tấm Cám

(Học sinh có thể kể tên 1 số truyện cổ tích có nhan đề là tên nhân vật chính)


IV. Củng cố .
- Đọc -  kể diễn cảm

- Em có nhận xét gì về lời văn giới thiệu nhân vật Thạch Sanh?

V HDVN.

- Học bài

- Tập kể theo trình tự sự việc bằng lời văn của mình

          - Soạn tiếp tiết 2. - Những thử thách mà TS phải trải qua.
                                      - Nhân vật Lý Thông.
**************************************************
Tiết 22 :
Thạch Sanh  (T2)
(Truyện cổ tích) 
Ngày soạn : 18/9/2013
Ngày giảng : 26/ 9/2013
A. Mục tiêu bài học:

 Tiếp tục cho H/s tìm hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung,   của truyện “Thạch Sanh” :

+Nhóm truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ.

-Niềm tin thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà của tác giả dân gian và nghệ thuật tự sự dân gian của truyện.
-Kể lại được truyện
B. Chuẩn bị:
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy- học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                  6A4:       

II. Kiểm tra bài cũ:         
HS1: Nêu những đặc điểm của truyện cổ tích. So sánh với truyện truyền thuyết?

 HS 2: Kể truyện Thạch Sanh

III. Bài mới
 Giới thiệu bài: ở bài trước (T1) chúng ta đã thấy được vẻ đẹp của con người Thạch Sanh. Với vẻ đẹp ấy, bản chất ấy chắc chắn chàng sẽ có những hành động phi thường. Đó là những hành động nào? Câu chuyện kết thúc ra sao? Tiết học này sẽ giúp chúng ta có được câu trả lời ấy

	Đọc đoạn 2

Trước khi kết hôn với công chúa Thạch Sanh phải trải qua những thử thách nào? Kể những thử thách đó?

Sau khi kết duyên với công chúa chàng còn vượt qua thử thách nào?

Em có nhận xét gì về những khó khăn thử thách mà nhân vật trải qua?

Qua những lần thử thách giúp em hiểu gì về phẩm chất của nhân vật Thạch Sanh?

Phẩm chất của Thạch Sanh tiêu biểu cho ai?

Ngoài Thạch Sanh ta còn chú ý đến nhân vật nào? Nhân vật ấy được giới thiệu qua những chi tiết?

Em có nhân xét gì về giọng văn khi XD nhân vật này?

Cách XD nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông có gì đặc biệt? XD nhân vật Lý Thông nhằm mục đích gì?

Thạch Sanh

 Lý Thông

Hiền lành, thật thà
Độc ác, xáo trá

Dũng cảm

Hèn nhát

- Giàu tình nghĩa
- Bất hạnh, bất nghĩa

Sống hạnh phúc      (Cái thiện)
Bị trừng trị

(Cái ác)

Trong truyện có những chi tiết nào kỳ diệu? (Tiếng đàn âm nhạc thần kì là chi tiết phổ biến trong truyện cổ tích dân gian.)
Tiếng đàn có ý nghĩa như thế nào?
Tiếng đàn ấy thể hiện ước mơ gì của nhân dân? (Ước mơ công lí XH, lý tưởng nhân đạo)

Em đã đọc những câu chuyện nào miêu tả những âm thanh kỳ diệu như vậy?

Niêu cơm thần kỳ được m.tả ntn?

Chi tiết đó có ý nghĩa gì?

+ Em có nhận xét gì về kết thúc truyện ? 

· HS : Kết thúc truyện có hậu

GV khái quát chung: Em có nhận xét gì về kết cục của nhân vật Thạch Sanh? 

· Kết cục ấy thể hiện ước mơ gì của nhân dân ta?
+  Qua đó phản ánh ước mơ gì của người lao động ? 

- HS :Người tốt được đền đáp
*Gv treo tranh
- Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người.

- Thể hiện ước mơ ,niềm tin của n.dân về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của n.dân ta. 

Nêu những nét nổi bật về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
HS đọc ghi nhớ SGK- Tr67
	I. Tiếp xúc văn bản.
II. Phân tích văn bản: ( Tiếp )
b, Những thử thách Thạch Sanh phải trải qua:

- Thử thách:

+Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu để thế mạng

+Thạch Sanh đánh nhau với Chằn tinh

+Xuống hang diệt đại bàng cứu công chúa, bị Lý Thông lấp cửa hang

+Hồn đại bàng và chằn tinh báo thù, ăn trộm vàng vu cho Thạch Sanh-> bị hạ ngục

+Các hoàng tử 18 nước chư hầu bị công chúa từ hôn hợp binh đánh lại

- Nhận xét:

+Khó khăn, trắc trở tăng dần, thử thách sau bao giờ cũng khó khăn hơn thử thách trước

-> Qua những thử thách Thạch Sanh thể hiện rõ bản chất của con người: Thật thà, chất phác

Dũng cảm, tài năng có sức chiến đấu phi thường lập nhiều chiến công lớn

Có lòng nhân đạo, khoan dung, yêu hoà bình (tha tội cho mẹ con Lý Thông, tha và thết đãi quân 18 nước chư hầu)

Trung thực, không tham lam (không nhận vàng bạc của vua Thuỷ Tề, xin cây đàn)

-> Là những phẩm chất tiêu biểu của nhân dân ta, cũng vì đó mà truyện cổ Thạch Sanh được nhân dân ta rất yêu thích .

2. Nhân vật Lý Thông:

- Dối trá, lừa đảo

- Hèn nhát (Lấp cửa hang)

- Cướp công diệt chằn tinh, mưu sát hại Thạch Sanh

-> Giọng văn sắc lạnh-> lên án tội ác thâm độc của nhân vật này

Thạch Sanh (chính diện) >< Lý Thông (phản diện) Đối lập nhau về hành động, tính cách (Thật thà >< xảo trá, vị tha >< ích kỷ, tội ác).
TS là đại diện cho cái thiện; Lí Thông đại diện cho cái ác.

3. Những chi tiết thần kỳ:
a, Tiếng đàn Thạch Sanh:

- Giúp Thạch Sanh giải oan, giải thoát:

Sau khi bị Lí thông lừa gạt, cướp công ,TS bị bắt giam vào ngục tối. Nhờ có tiếng đàn thần của TS mà giúp công chúa khỏi câm, nhận ra người cứu mình và đã giải thoát cho TS. Lý Thông bị vạch mặt.
- Làm 18 nước chư hầu lui binh

=> Là tiếng đàn của công lý, đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân, là vũ khí đặc biệt cảm hoá kẻ thù

(Tiếng sáo Sọ Dừa, tiếng hát Trương Chi)

(Tiếng đàn phân trần lẽ phải trái ở đời, lên án chiến tranh xâm lược, là tiếng nói chính nghĩa, tiếng gọi yêu thương khiến địch mất hết ý chí)

b,Niêu cơm Thạch Sanh:

- Ăn hết lại đầy: khả năng phi thường, cứ ăn hết lại đầy , làm cho quân 18 nc chư hầu lúc đầu coi thường, chế giễu nhưng sau đó phải ngạc nhiên, khâm phục.
-> Là vật ban phát thức ăn vô tận, nó tượng trưng tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hoà bình. Nó thể hiện ước mơ, mùa màng tươi tốt lương thực dư thừa đủ cho hàng vạn người ăn không hết

4. Kết thúc:

- Thạch Sanh kết hôn cùng công chúa

- Mẹ con Lý Thông được tha chết nhưng bị lưỡi gươm công lý của nhân dân trừng trị ->  biến thành bọ hung suốt đời sống dơ bẩn

-> Ước mơ công lý: lẽ công bằng những người hiền lành hưởng hạnh phúc, kẻ gian ác bị trừng trị

5. ý nghĩa của truyện: Truyện  thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về sự chiến thắng  của những con người chính nghĩa, lương thiện,
III.Tổng kết 
1.Nghệ thuật:
Sắp xếp các tình tiết tự nhiên , khéo léo: công chúa lâm nạn gặp Thạch Sanh trong hang sâu, công chúa bị câm khi nghe tiếng dàn của TS bỗng nhiên khỏi bệnh và giải oan cho chàng ròi nên vợ nên chồng.

-Sử dụng những chi tiết thần kì :

+ Tiếng đàn tuyệt diệu tượng trưng cho tình yêu, công lí , nhân đạo, hòa bình , khẳng định tài năng , tâm hồn, tình cảm của chàng dũng sĩ có tâm hồn nghệ sĩ.

+ Niêu cơm thần tượng trưng cho tình thương , lòng nhân ái, ước vọng đoàn kết, tư tưởng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.

-Kết thúc có hậu : thể hiện ước mơ, niềm tin vào đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình theo quan niệm của nhân dân.

2.Néi dung:
Truyện kể về người dũng sĩ , thể hiện ước mơ khát vọng của n.dân.
* Ghi nhớ: SGK - 67


*Luyện tập:

	Chọn chi tiết vẽ tranh (HD học sinh về nhà vẽ)
	1. Bài tập 1 (67):
Chọn các chi tiết: Cây đàn thần, Thạch Sanh diệt chằn tinh, Thạch Sanh diệt đại bàng cứu công chúa

2. Bài tập 2 (67):
Kể diễn cảm truyệnThạch Sanh


IV.Củng cố:

- Khắc sâu kiến thức cơ bản
- Em hãy kể diễn cảm truyện “Thạch Sanh”

V.Hướng dẫn về nhà :

- Đọc kĩ truyện, nhớ các chiến công của TS ; kể lại chiến công theo đúng thứ tự.

- Tập trình bày những cảm nhạn, suy nghĩ về  các chiến công của TS.
- Học bài, 
- Chuẩn bị bài “Chữa lỗi dùng từ ” 
- Soạn Em bé thông minh

**********************************************
Tiết 23 :
Chữa lỗi dùng từ.
Ngày soạn : 19/9/2013
Ngày giảng: 28/9/2013
A. Mục tiêu bài học:

     1.Kiến thức: 
- Nhận ra được các lỗi  do lặp từ và lẫn lộn giữa các từ gần âm.                           
- Biết cách chữa các lỗi do lặp từ và lẫn lộn những từ gần âm.

     2.Kĩ năng: 

- Bước đầu có kĩ năng phát hiện lỗi, phân tích ng.nhân mắc lỗi dùng từ.

- Dùng từ chính xác khi nói , viết.

    3.Thái độ: 
 - Có ý thức tránh mắc lỗi khi dùng từ .
 - Thấy được sự phong phú của tiếng Việt

B. Chuẩn bị:
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy- học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:             6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:         
HS1: Từ nhiều nghĩa là gì? Làm bài tập 1?

HS2: Có những nghĩa nào trong từ nhiều nghĩa? Làm bài tập 3?

III. Bài mới: 
   Khi viết bài có rất nhiều trường hợp chúng ta dùng từ sai mà không hiểu nguyên nhân. Trong bài học này sẽ  giúp chúng ta biết được vì sao dùng từ sai và cách sửa như thế nào?
	a, Từ sai, câu sai:

NL a, b: SGK/68

- Gạch dưới những từ g.nhau trong VDa, b?

Cách lặp ở 2 VD a & b có gì khác nhau?

VD b: lặp -> Thừa: Lủng củng, thể hiện vốn từ nghèo không cung cấp ND mới mà nhắc lại ND cũ 1 cách máy móc, dập khuôn .
?Sửa như thế nào?

Vậy lặp từ là lỗi ntn?

Khi nói, viết cần chú ý điều gì?
b, Lẫn lộn giữa các từ gần âm:

Ngữ liệu 2/SGK – 68

a . Ngày mai chúng em sẽ đi thăm quan viện bảo tàng

b. Ông hoạ sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc

Chỉ ra những từ dùng sai? (gạch chân) Nliệu a thay bằng từ nào? (tham quan)
Em g.thích từ tham quan? 
Nliệu b thay bằng từ nào?(Mấp máy)

Em g.thích từ  nhấp nháy , mấp máy?

?Nguyên nhân nào dẫn đến việc dùng sai?

Cách sửa: HS tự sửa

Lẫn lộn  các từ gần âm là lỗi ntn? Khi nói khi viết cần chú ý điều gì?
	I. Sửa những lỗi thường mắc
1. Sửa lỗi lặp từ:
VD a: Tre - lặp 7 lần

Giữ - 4 lần, anh hùng: 2 lần

-> Tre lặp lại nhằm mục đích nhấn mạnh tạo nhịp điệu hài hoà như 1 bài thơ chovăn xuôi
VD b: Truyện dân gian: 2 lần

=> Bỏ ngữ Truyện dân gian
Đảo Truyện em thích đọc thành Em thích đọc truyện
Cách 1: Em rất thích đọc truyện DG vì truyện DG có nhiều chi tiết tưởng tượng, kỳ ảo

Cách 2: Truyện DG có nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo mà em rất thích đọc

* Lặp từ :

Là lỗi từ trùng lặp gây cảm giác nặng nề , nhàm chán không cung cấp  nội dung  mới mà nhắc lại nội dung cũ máy móc, rập khuôn, không có t.dụng trong diễn đạt.
*Cách sửa: Em bỏ những từ lặp thừa

-> Khi nói,viết dùng từ chính xác.

2. Lẫn lộn giữa các từ gần âm:
Trong T.Việt  không có từ thăm quan
tham quan: Xem tận mắt , mở rộng hiểu biết, học tập k,nghiệm.

Nghĩa của từ nhấp nháy: 1,Mở ra, nhắm lại liên tiếp ;2, ánh sáng khi loé lên, khi tắt liên tiếp
Nghĩa của từ mấp máy: Cử động khẽ và  liên tiếp.
->N.nh©n:
 - Không hiểu đúng nghĩa của từ

 - Lẫn lộn với các từ gần âm

*Lẫn lộn giữa các từ gần âm:
Có sự lẫn lộn âm. Các từ đó đọc lên thoáng nghe tưởng giống nhau, nhưng thực tế nghĩa khác xa nhau.
Muốn tránh mắc lỗi dùng sai âm của từ phải hiểu đúng nghĩa của từ. 
*Chú ý:
- Khi sử dụng từ nếu không nhằm mục đích nhấn mạnh hoặc lặp đẻ tạo liên kết thì không dùng từ lặp

- Khi dùng từ chú ý nhớ chính xác hình thức ngữ âm tránh lẫn lộn với các từ gần âm


II. Luyện tập

	Lược bỏ các từ ngữ trùng lặp

a, bạn, ai cũng, lấy làm, rất

b, Câu chuyện ấy = chuyện ấy

Những nhân vật ấy = họ

c, Lớn lên (nghĩa trùng với trưởng thành)

Thay từ dùng sai bằng các từ khác

Nguyên nhân sai: do không nhớ kỹ âm thanh (hình thức) của từ
	1. Bài 1 (68):

a, Bạn Lan là 1 lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều yêu quý

b, Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp

c, Qtrình vượt núi cao  cũng là qtrình con người trưởng thành

2. Bài 2 (69):

a, Linh động(Sinh động

b, Bàng quang (chứa nước tiểu)

Bàng quan: đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi là không qhệ đến mình

c, Thủ tục (những việc làm phải theo quy định)

Hủ tục: Phong tục đã lỗi thời


IV: Củng cố 

Khắc sâu ND bài

Những nguyên nhân sai về lỗi lặp

V. Hướng dẫn về nhà :

Học bài

          Hoàn thành các bài tập
*********************************************
Tiết 24 :
 Trả bài tập làm văn số 1 
Ngày soạn. 20/9/2013
Ngày giảng :30/9/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Qua  bài kiểm tra giúp học sinh nhận thấy những ưu khuyết điểm trong nhận thức về văn kể chuyện

- Phát triển  tư duy tưởng tượng cho học sinh, đánh giá kết quả  học tập

- Biết sửa lỗi

B. Chuẩn bị:

- GV: Bài chấm - Giáo án

- HS: Ôn kỹ lý thuyết văn tự sự

C. Tiến trình dạy - học:

C. Tiến trình  dạy- học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                      6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:         
HS1: Thế nào là văn tự sự? Dàn ý?

III.Bài mới : 
	Xác định yêu cầu của đề?

Lập dàn ý?

Phần MB nêu lên những ý gì?

TB kể những sự việc gì?

ND phần KB?

GV nhận xét một số  ưu điểm và nhược điểm của học sinh 
GV đưa ra các lỗi tiêu biểu để học sinh chữa => GV giải đáp thắc mắc 
HS chữa lỗi vào bài kiểm tra 
	 I.Đề bài :
 Hãy kể lại câu chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh bằng lời văn của em?

II. Tìm hiểu đề:

- Thể loại: kể chuyện
- Nội dung: Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh

- Phạm vi: bằng lời văn của mình

*). Dàn ý:

1. Mở bài:
- Giới thiệu được nhân vật: Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

- Sự việc: kén rể

2. Thân bài: Trình bày diễn biến sự việc, đảm bảo các sự việc sau:

- Vua Hùng kén rể

- ST,TT đến cầu hôn

- Vua Hùng thách cưới

- ST đến trước lấy được Mị Nương

- TT đến sau không lấy được đem quân đánh ST

- Hai bên giao chiến ( TT thua

3. Kết bài: Kết cục sự việc

- TT oán nặng thù sâu, hàng năm đánh ST nhưng năm nào cũng thua

- Hiện tượng lũ lụt ở sông Hồng T7, T8 hàng năm

III. Nhận xét chung :

1. 1.Ưu điểm: 
2. -Đa số các em nắm được y/c của đề bài biết kể chuyện bằng lới văn của mình
· -1 số bài kể có sáng tạo,bố cục 3 phần rõ ràng .

· Chữ viết sạch sẽ : Hoàng Anh, Linh, Ngọc.
          2. Nhược điểm:
- 1Số em sao chép gần như y nguyên  văn bản trong SGK      : Tuấn, Duyên, Điệp, Khang …
- Mét số bài viết quá sơ sài ,thiếu ý chính, chữ viết               cÈu thả, sai lỗi chính tả 
- Có bài viết chi tiếttrong truyện chưa chính xác: Khánh

 - - Trình bày cẩu thả không kẻ lời phê :   
 -  còn ghi mở bài ,thân bài ,kết bài : §Þnh, 
IV.Chữa  lçi 
1.  Lỗi chÝnh tả : Xơn tinh ->  Sơn Tinh

                           Lước râng -> Nước dâng
                             Tràng  trai -> Chàng  
                              Quần quận-> cuồn cuộn

2-Lỗi dùng từ, đặt câu. 
       - Vua Hùng có một đứa con gái… 
        - Trong kho bảo tảng truyện Việt Nam em thích nhất là truyện sơn tinh ,thủy tinh => Trong kho tàng văn học dân gian VN .............
 3. Lỗi diễn đạt:
  - Trong kho tàng có rất nhiều truyện hay nhưng có lẽ rằng ....
V. Trả bài :
- Đọc mẫu một số đoạn hay của học sinh khá 
- Đọc đoạn văn hs yếu 

- Thống kê điểm :

+ Điểm 10 : không                 + Điểm 5:

+ Điểm 9:                               + Điểm 4:

+ Điểm 8 :                              + Điểm 3:

+ Điểm 7:                               + Điểm 2:

+ Điểm 6 :                              + Điểm 1:


IV: Củng cố : 
 GV củng cố lại néi dung bài học rút ra các tồn tại cơ bản của các em 
V: Hướng dẫn về nhà :  
Ôn kiểu bài tự sự
Soạn: Em bé thông minh

Duyệt giáo án ngày 21/9/2013
Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Sỹ Quang
Tuần 7
Tiết 25 :
Em bé thông minh  (T1)
 (Truyện cổ tích) 
Ngày soạn: 24/9/2013
Ngày giảng :01/10/2013
A. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:
 -  Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện cổ tích Em bé thông minh.

-  Đặc điểm của truyện cổ tích qua nhân vật, sự kiện, cốt truyện ở tác phẩm Em bé thông minh.

 - Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẩu chuyện về những thử thách mà nhân vật đã vượt qua trong truyện cổ tích sinh hoạt.

 - Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc trong một truyện cổ tích và khát vọng về sự công bằng của nhân dân lao động.

2. Kĩ năng :

  - Bước đầu biết cách đọc- hiểu văn bản truyện CT theo đ.trưng thể loại.

  - Trình bày suy nghĩ, tình cảm về một nhân vật thông minh.

  - Kể lại một câu chuyện cổ tích.

  - Tự nhận thức giá trị của lòng nhân ái, sự công bằng trong cuộc sống.

  - Suy nghĩ sáng tạo và trình bày suy nghĩ về ý nghĩa và cách ứng xử thể hiện tinh thần nhân ái sự công bằng

  - Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ ý, tưởng, cảm nhận của bản thân về ý nghĩa của các tình tiết trong tác phẩm.

3. Thái độ:
  -  Yêu các em nhỏ, sống có đạo đức, có niềm tin, ước mơ.
- Học sinh hiểu được ND, ý nghĩa truyện Em bé thông minh và đặc điểm tiêu biểu của nhân vật thông minh trong truyện

- Kể được truyện

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                         6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:  

     HS1: -  Nêu ý nghĩa truyện Thạch Sanh?
     HS2: -Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?

III. Bài mới :
    Nhân vật thông minh cũng là kiểu nhận vật rất phổ biến trong truyện cổ tích . “ Em bé thông minh”   là một truyện gồm nhiều mẩu chuyện. Nhân vật chính trải qua một chuỗi thử thách từ đó bộc lộ sự thông minh tài trí hơn người. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về điều đó . 

	Đọc: to, rõ ràng

Kể cần phải đảm bảo những chi tiết, sự việc chính nào?

Đọc chú thích

Những chú thích nào là từ Hán Việt? Được giải thích như thế nào?

Truyện chia làm mấy đoạn? ND từng đoạn?
 Bố cục.

   + Mở truyện: Vua sai quan đi kiếm người hiền tài giúp nước.

   + Thân Truyện : 

    - Em bé giải câu đố của viên quan.

    - Em bé giải câu đố của vua lần 1 và lần 2

    - Em bé giải câu đố của sứ giả nước ngoài.

   + Kết Truyện : Em bé trở thành trạng nguyên.


	I. Tiếp xúc văn bản:
1. Đọc và kể

- Vua sai tìm người tài giỏi, nhờ câu hỏi oái oăm và câu đáp thông minh-> phát hiện nhân tài.
- Vua tạo ra t/huống oái oăm thử tài em bé.
- Em bé mang trí thông minh của mình thắng mưu sâu của kẻ thù, giữ nguyên bờ cõi đất nước.
- Em bé được phong trạng nguyên trở thành vị cố vấn trẻ tuổi giúp vua trong việc triều đình.
2. Tìm hiểu chú thích:

1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 15

3. Bố cục: 4 đoạn

+§1: Từ đầu-> “về tâu vua”: Em bé trả lời câu đố của quan.
+§2: Tiếp-> “ăn mừng với nhau rồi”: Em bé trả lời câu đố của vua lần 1.

+§3: Tiếp-> “ban thưởng rất hậu”: Em bé trả lời câu đố củavua lần 2.

+§4: Còn lại: Em bé trả lời câu đố sứ thần.


II. Phân tích VB:
	Em có n.xét gì về cách mở đầu của truyện? Có giống với truyện Thạch Sanh, Sọ Dừa không?

Viên quan đi tìm người tài bằng cách nào?

T.dụng của cách viết mở đầu?

Em  bé được thử thách qua mấy lần? Câu đố mỗi lần ntn?

Em n.xét mức độ , nội dung của các câu đố?

Để làm nổi rõ tài trí của em bé t.giả so sánh tài trí của em với ai?


	*Phần mở đầu truyện.

- Không giới thiệu n.vật mà nêu t.huống truyện, đây là 1 trong 2 cách mở bài của văn tự sự.

- Viên quan đi dò la tìm người tài bằng cách ra những câu đố oái oăm.( Dùng câu đố để thử tài n.vật là chi tiết phổ biến trong truyện cổ d.gian và truyện cổ tích nói riêng. )

->T.dông: 
     + Câu đố để thử thách qua đó n.vật bộc lộ tài năng, p.chất, câu đố đóng vai trò q.trọng trong việc thử thách tài  năng.

     + Tạo tình huống cho câu chuyện p.triển, gây hứng thú hồi hộp cho người nghe.

1.  Em bé và những lần  thách đố :

a. Câu đố thử tài nhân vật:
- Lần 1: Trâu cày 1 ngày được mấy đường

- Lần 2: Ba trâu đực đẻ 9 con 1 năm nộp vua

- Lần 3: Con chim sẻ làm 3 mâm cỗ thức ăn

- Lần 4: Xâu sợi chỉ mảnh qua 1 con ốc vặn rất dài

-> Câu đố sau khó hơn câu trước, người ra câu đố là quan- vua- sứ thần nước ngoài. Nội dung câu đố : oái oăm, khó giải(Câu đố làm tất cả vò đầu suy nghĩ, trừ cậu bé đùa nghịch ở sau nhà.)
Lần 1 so sánh cậu bé với cha.

Lần 2 so sánh cậu bé với dân làng

Lần 3 so sánh cậu bé với vua

Lần 4 so sánh cậu bé với vua, quan đại thần, các ông trạng và các nhà thông thái.




IV.Củng cố:
Khắc sâu ND bài

          Nhận xét về những câu đố dùng trong truyện?

     V. Hướng dẫn về nhà :

          Học bài
          Soạn tiếp t2: Cách giải đố của em bé

                               ý nghĩa của câu chuyện.
**********************************************
Tiết 26 : 

Em bé thông minh  (T2)
 (Truyện cổ tích) 
Ngày soạn: 25/9/2013
Ngày giảng :01/10/2013
  A. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:
 -  Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện cổ tích Em bé thông minh.

-  Đặc điểm của truyện cổ tích qua nhân vật, sự kiện, cốt truyện ở tác phẩm Em bé thông minh.

 - Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẩu chuyện về những thử thách mà nhân vật đã vượt qua trong truyện cổ tích sinh hoạt.

 - Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc trong một truyện cổ tích và khát vọng về sự công bằng của nhân dân lao động.

2. Kĩ năng :

  - Bước đầu biết cách đọc- hiểu vb truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại.

  - Trình bày suy nghĩ, tình cảm về một nhân vật thông minh.

  - Kể lại một câu chuyện cổ tích.

  - Tự nhận thức giá trị của lòng nhân ái, sự công bằng trong cuộc sống.

  - Suy nghĩ sáng tạo và trình bày suy nghĩ về ý nghĩa và cách ứng xử thể hiện tinh thần nhân ái sự công bằng

  - Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ ý, tưởng, cảm nhận của bản thân về ý nghĩa của các tình tiết trong tác phẩm.

3. Thái độ:
  -  Yêu các em nhỏ, sống có đạo đức, có niềm tin, ước mơ.
  - Học sinh hiểu được ND, ý nghĩa truyện Em bé thông minh và đặc điểm tiêu biểu của nhân vật thông minh trong truyện

  - Kể được truyện

B. Chuẩn bị:


- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                            6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:  

     HS1: -  Tóm tắt truyện Em bé thông minh.
     HS2: -  Em bé trong truyện thuộc kiểu nhân vật nào?

III. Bài mới :
	Viên cận thần đã ra câu đố như thế nào? Em có nhận xét gì về câu đố ấy? (Con trâu có thể đi nhanh chậm, đường cày có thể dài ngắn-> không tính được bao nhiêu, ước lượng còn khó)

Em bé đã trả lời như thế nào? Có đi thẳng vào câu đố không? Kết quả ấy khẳng định em bé là người như thế nào?
Đọc đoạn 2 cho biết lần thử thách này diễn ra giữa em bé với ai? Vua ra câu đố như thế nào?

So với câu đố của viên quan câu đố này khó hơn không? Vì sao?
Em bé đã giải quyết và trả lời câu đố này như thế nào?

Em có nhận xét gì về tình tiết này?
Những lời lẽ của em bé khi trả lời vua?

Em học tập những gì qua cách nói của em bé? (Nói dõng dạc, đĩnh đạc, dđ lưu loát dùng lý lẽ sắc sảo làm sáng tỏ ý mình)

Mục đích của việc ra câu đố lần 3 của Vua là gì? Vua thử tài em bé bằng cách nào? Em bé giải đố?

Lời giải đố hay và thú vị ở chỗ nào?

Câu đố lần 4 là gì?

Trước câu đố ấy, vua, các quan đại thần tỏ thái độ gì?

Cách giải đố của em bé?

Lời giải đố ấy có gì đặc biệt? Qua những lần thách đố em có nhận xét gì về các câu đố cũng như cách giải đố của em bé?

(Cách ra câu đố và giải đố có tính chất hài hước-> bật tiếng cười vui vẻ nhưng đầy ý nghĩa)

Qua việc s.tác truyện n.dân ta muốn đề cao điều gì?
	II. Phân tích văn bản:
b.  Cách giải đố của em bé.

Lần 1: Viên quan - Em bé .

- Câu đố: “Trâu của lão 1 ngày cày mấy đường” -> Câu hỏi khó, bất ngờ, đột ngột, giống như 1 bài toán khó không đủ điều kiện để đi đến đáp số

- Trả lời: “Ngựa ông đi 1 ngày được mấy bước”-> Tương ứng với 1 câu đố, đố lại viên quan.
- Kq: +Viên quan tìm ra nhân tài cho đ.nc.
=> Em bé là người thông minh, bản lĩnh nhanh nhạy, cứng cỏi không hề sợ trước quyền lực và người lớn

Lần 2: Vua - em bé

- Câu đố: 3 con trâu đực, 3 thúng gạo nếp, đẻ 9 con hẹn 1 năm sau nộp

- Yêu cầu của vua -> ra lệnh (lệnh vua không ai dám trái lời)

-> Như 1 bài toán khó, vô lý tới mức phi lý (Không làm thì cả làng bị trị tội)
- Giải quyết: Làm thịt trâu, đồ xôi ăn mừng -> chịu trách nhiệm 1 cách dũng cảm tự tin

- Trả lời: +Vờ khóc lóc đòi cha đẻ em bé

+Giống đực làm sao đẻ được-> tươi tỉnh

-> Em bé cố tình ngây ngô buộc vua phải giải thích. Câu giải thích ấy là cái cớ để em bé hỏi lại và để vua tự nói ra sự vô lí trong câu đố của chính vua.
- Lời lẽ: đĩnh đạc, lễ phép, đúng mực, lý lẽ sắc sảo, câu trả lời thông minh làm cho người ra câu đố tự thấy cái vô lý, phi lý của điều họ nói.

-> Kết quả: Vua chịu em bé thông minh.

 Lần 3: Vua - em bé.

+KĐ: em bé có thực sự thông minh.

+Câu đố: 1 con chim sắp 3 mâm cỗ.

+Giải đố: Đố lại bằng cách: 1 chiếc kim rèn thành dao xẻ thịt chim.

+Câu trả lời: Bằng 1 câu hỏi thách thức nhà vua ( Hình thức gậy ông đập lưng ông)
(Kq: Vua ban thưởng rất hậu

Lần 4: Nước láng giềng - em bé

- Câu đố: Xuyên chỉ mảnh qua 1 vỏ ốc vặn rất dài 
Tính chất: việc quốc gia, liên quan đến vận mệnh danh dự dân tộc.

- Các quan: Lắc đầu, bó tay

- Giải đố: Vừa chơi vừa hát bài đồng dao

- Kq: Con kiến xâu được sợi chỉ qua đường ruột ốc trước sự thán phục của mọi người 
-> Bảo toàn thể diện nhà vua, cứu nguy cho dân tộc.

*) Nhận xét:

+Câu đố: Tính chất oái oăm ngày 1 tăng, lần sau khó hơn lần trước

+Cách giải đố: - Dùng kinh nghiệm của đời sống, không dựa vào sách vở

- Lời giải rõ ràng như 1 trò chơi, vừa bất ngờ giản dị, vô cùng lý thú

- Chứng tỏ trí tuệ thông minh hơn người

=> Em bé thông minh (nhan đề truyện) tiêu biểu cho trí khôn được đúc kết từ đời sống và luôn vận dụng vào thực tế.

2 . ý nghĩa của truyện

- Truyện đề cao trí khôn dân gian , kinh nghiệm đời sống dân gian 

 - Tạo ra tiếng cười 
(Em bé nông thôn nhờ thông minh mà đc phong trạng nguyên, đc vua xây dinh thự.-> đề cao sự thông minh mưu trí.Em bé là tiêu biểu ch trí khôn và sự th.minh được đúc kết từ đ.sống và luôn được v.dụng trong thực tế.
- ý nghĩa hài hước mua vui:

 Câu đố của vua quan, sứ thần và những lời giải đố tạo ra t.huống bất ngờ , thú vị. Lời thách đố và lời giải đố đem lại tiếng cười vui vẻ. Mọi ng đều thua tài em bé-> tạo hứng thú cho người đọc người nghe)


	Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện?
HS đọc ghi nhớ 

                      SGK - Tr74
	III: Tổng kết.
1. Nghệ thuật:
-  Truyện cổ tích về nhận vật thông minh - kiểu nhân vật phổ biến trong văn học dân gian và thế giới
- Cách kể tự nhiên háp dẫn gây hứng thú cho người đọc người nghe.
2. Nội dung: 
- Đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian
- Tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hàng ngày

          3. Ghi nhớ: 
                                  SGK – 74


IV. Củng cố 

Đọc diễn cảm

Kể chuyện

Em có nhận xét gì về lời giới thiệu nhân vật?

V.  Hướng dẫn về nhà:

- Học bài 
- Kể lại bốn thử thách mà em bé đã vượt qua.

- Liên hệ với một vài câu chuyện về các nhân vật thông minh.( câu chuyện về Trạng Quỳnh , Trạng Hiền , Lương Thế  Vinh )
*********************************************
TiÕt 27 :
Chữa lỗi dùng từ (Tiếp)
Ngày soạn:26/9/2013
Ngày giảng: 3/10/2013
A. Mục tiêu bài học:

 1 Kiến thức :

      - Nhận biết lỗi do dùng từ không đúng nghĩa 

- Lỗi do dùng từ không đúng nghĩa 

-Cách chữa lỗi do dùng từ không đúng nghĩa 

2. Kỹ năng :

   - Nhận biết từ dùng không đúng nghĩa 

Dùng từ chính xác , tránh lỗi về nghĩa của từ  
3. Thái độ 

- Có ý thức tránh mắc lỗi khi dùng - Giúp học sinh nhận ra những lỗi thông thường về nghĩa của từ

- Có ý thức dùng từ đúng nghĩa

B. Chuẩn bị:

 GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án.

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                           6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:  

HS1: Có những lỗi lặp từ như thế nào thường gặp? Bài tập 1
HS2:  Bài tập 2

III. Bài mới :                                                         
	a. Từ sai, câu sai:
*NL1: SGK – 75

Gạch chân những từ dùng sai

- Mặc dù còn 1 số yếu điểm nhưng so với năm học cũ, lớp 6D đã có tiến bộ

- Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng

- Nhà thơ NĐC đã được tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân

Chỉ ra nghĩa các từ đó để thấy nguyên nhân sai?

Thay các từ đó bằng các từ nào? Giải nghĩa? Nguyên nhân của việc dùng từ sai ở các VD trên?

Theo em nguyên nhân nào làm bạn mắc lỗi trong những câu trên?

	I. Bài học:Dùng từ không đúng nghĩa:
*) Từ dùng sai:

- Yếu điểm: Điểm quan trọng

- Đề bạt: Cấp có thẩm quyền cử một người nào đó giữ chức vụ cao hơn

- Chứng thực: Xác nhận là đúng sự thực

*) Sửa lại cho đúng.
a- Nhược điểm: Điểm yếu kém, điểm yếu.
b- Bầu: Tập thể đơn vị chọn người giao chức vụ bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm hoặc biểu quyết.
c- Chứng kiến: Tận mắt nhìn thấy 1 sự việc nào đó đang xảy ra
*) Nguyên nhân: Dùng từ không đúng nghĩa

*Chú ý chữa lỗi dtừ không đúng nghĩa:

- Hiểu đúng nghĩa của từ mới dùng

- Muốn hiểu nghĩa-giải nghĩa theo  cách đã học (bằng khái niệm, tra từ điển)

- Ngoài ra có thể đọc sách báo, hỏi người khác...


II. Luyện tập

	- Xán lạn: Rực rỡ

- Bôn ba: Đi đây đi đó, chịu nhiều gian khổ, lo liệu công việc

- Thuỷ mạc: Lối vẽ chỉ dùng mực Tàu

- Tuỳ tiện: Tiện đâu làm đó không có nguyên tắc
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống?

Khinh bạc: Coi chẳng ra gì 1 cách phũ phàng

Khẩn thiết: Cần thiết và cấp bách

Bâng khuâng: Có cảm xúc luyến tiếc nhớ thương xen lẫn nhau (trạng thái tình cảm)

Chữa lỗi dtừ trong các câu?

Ctả nghe đọc - viết S - X

Xuất sắc, xuất khẩu, sắp xếp, xúc xắc, năng suất, xuất xứ
	1. Bài 1: (75)

   Dùng sai                         Dùng đúng
      Bảng                                 Bản

  Sáng lạng                           Xán lạn

   Buôn ba                              Bôn ba

  Thuỷ mặc                          Thuỷ mạc

    Tự tiện                              Tuỳ tiện

2. Bài 2: (76)

a, Khinh khỉnh: Tỏ ra kiêu ngạo, lạnh nhạt không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình

b, Khẩn trương: Cần được tiến hành, giải quyết gấp và tích cực không thì chậm trễ

c, Băn khoăn: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ, lo liệu

3. Bài 3: (76)

a, Có 2 cách thay:  Đá - Đấm

                            Tống - Tung

b, Thay: Thực thà = Thành khẩn

               Bao biện = Nguỵ biện

c, Thay: Tinh tuý = Tinh hoa

4. Bài 4: (76)

a, Phân biệt phụ âm Ch - Tr 

Ch: Chao chát    Tr: Tru tréo

b, Phân biệt dấu    ?   ~

Chỉn chu   ,   Chồng chéo  ,    Rễ tre

Trắc trở , Trào dâng, Truyện chưởng

Triệu chứng   ,  Trang trải  , Chèo bẻo


IV: Củng cố:
- Khái quát bài

- Các lỗi thường gặp

V.H­íng dÉn về nhà 

- Học bài – Hoàn thành bài tập
- Lập bảng phân biệt các từ dùng sai ,dùng đúng 
- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết Văn

***********************************************
Tiết 28 :
Kiểm tra văn 1 tiết
Ngày soạn.: 27/9/2013
Ngày giảng.5/10/2013
A. Mục tiêu bài học:
  1. Kiến thức 
-  Làm được một bài kiểm tra hoàn chỉnh.

   -  Nắm được kiến thức về truyền thuyết và truyện cổ tích.
-  Kiểm tra kiến thức của học sinh về truyền thuyết và cổ tích . 

 2. Kĩ năng :
  - Làm đề trắc nghiệm , tổng hợp kiến thức
 3. Thái độ:
-  Rèn luyện học sinh tính độc lập, suy nghĩ và sáng tạo . 
- Học sinh nắm được những kiến thức về truyện truyền thuyết và cổ tích

- Vận dụng vào viết bài hoàn chỉnh.

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án- Đề phô tô 
- HS: Đọc sách – Ôn tập

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                     6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:    Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Giấy bút vá đồ dùng học tập.       
III. Bài mới.

I. Ma trận

	           Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1. 

Truyện truyền thuyết 

(Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh)

	- Nhận biết được thời kì lịch sử.

- Biết được chi tiết kì ảo, hoang đường.
	Nhớ được tên các văn bản
	
	Hiểu ý nghĩa truyện
	
	
	
	 
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	2
1
10
	1
    1

    10
	
	1
2
20
	
	
	
	 
	3
4
50 % 

	   Chủ đề 2

Truyện cổ tích (Thạch Sanh, Em bé thông minh)

	- Nhận biết khái niệm 


	
	Hiểu ND&NT của truyện

Hiểu ý nghĩa của vb


	
	
	Phân tích được ý nghĩa của các chi tiết trong truyện
	
	 
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	1

0.5
5
	
	3

1,5
15
	
	
	1

4

40
	
	
	5 
6 
50 % 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4
2.5

15%
	4

3.5

45%
	1

4

40%
	8

10

100%


II, Đề bài

Phần A. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. (2đ) Khoanh tròn đáp án đúng vào chữ cái đầu dòng.

1/ Thánh Gióng  là truyền thuyết ở đời Hùng Vương thứ mấy?

A. Thứ 5
B. Thứ 6

C. Thứ 10

D. Thứ 18

2/ Trong truyền thuyết  Thánh Gióng có bao nhiêu chi tiết kì ảo, hoang đường?

A. Hai

B. Bốn


C. Sáu

D. Tám.

3/Cách kén rể của vua Hùng trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh và  Thạch Sanh có gì giống nhau?

A. Vua cha quyết định

B. Công chúa quyết định

C. Mở hội để các chàng trai cầu hôn thi tài.

D. Dâng lễ vật sớm.

4/ Tác dụng đầu tiên tiếng đàn của Thạch Sanh là gì?

A. Bày tỏ tình yêu.

B. Giải oan

C. Làm nhụt chí của quân tướng 18 nước chư hầu

D. Ngợi ca tình hòa bình, hữu nghị.

Câu 2. (0.5đ) Chọn phương án đúng- sai bằng cách đánh dấu x vào ô trống.


ý nghĩa của truyện Em bé thông minh là đề cao trí thông minh của em bé - cũng là đề cao trí khôn dân gian


Đúng
           Sai.


Câu 3 (0.5đ). Điền tiếp nội dung còn thiêú vào chỗ trống.


Truyền cổ tích là truyện dân gian thường có yếu tố ............., thể hiện...............,.............của nhân dân về chiến thắng cái thiện với cái ác, công bằng xã hội ; kể về cuộc đời của các nhân vật ............, hoặc............,dũng sĩ tài năng kì lạ hay ngốc nghếch, có khi lại là động vật.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 4. (3đ) 
a. Kể tên các truyền thuyết về thời đại Hùng Vương và các truyền thuyết sau thời đại Hùng Vương mà em đã học?
b.Trình bày ý nghĩa truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh?

Câu 5 (4đ).  Em hãy chỉ rõ những chi tiết thần kì trong truyện Thạch Sanh?
  Phân tích ý nghĩa của những chi tiết ấy?

  III Đáp án -Biểu điểm

        A. Trắc nghiệm :( 3 điểm )
Câu 1(2) Mỗi ý đúng 0.5 ®   1-b

2-d

3-c

4-b

Câu 2. (0.5)  đúng

Câu 3. (0.5) điền đúng mỗi từ được 0.1đ  hoang đường, mơ ước, niềm tin, bất hạnh, thông minh

        B. Tự luận ( 7 điểm )

Câu 4. (3đ) a. Kể đúng tên các truyền thuyết: 1đ.

- Truyền thuyết thời các vua Hùng: Bánh chưng bánh giày, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thuỷ Tinh.

- Truyền thuyết sau thời vua Hùng: Sự tích hồ Gươm.

b. ý nghĩa truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh: 2 điểm.
  Giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Câu 5. (4 ®)

Học sinh chỉ ra được 2 chi tiết thần kì và giải thích được những ý nghĩa của cho tiết đó .Mỗi chi tiết được 2 điểm.
+ Chi tiết tiếng đàn Thạch Sanh

+ Chi tiết niêu cơm thần

   a, Tiếng đàn Thạch Sanh
+Tiếng đàn giúp TS giải oan, giải thoát. Khi bị Lí Thông lừa cướp công ,TS bị bắt giam vào ngục tối. Nhờ có tiếng đàn thần của TS mà giúp công chúa khỏi câm, nhận ra người cứu mình và đã giải thoát cho TS. Lý Thông bị vạch mặt.

+ Làm 18 nước chư hầu lui binh(Là tiếng đàn của công lý, đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân, là vũ khí đặc biệt cảm hoá kẻ thù(Tiếng đàn phân trần lẽ phải trái ở đời, lên án chiến tranh xâm  lược, là tiếng nói chính nghĩa, tiếng gọi yêu thương khiến địch mất hết ý chí.)

b, Niêu cơm Thạch Sanh:

     - Ăn hết lại đầy: khả năng phi thường, cứ ăn hết lại đầy , làm cho quân 18 nc chư hầu lúc đầu coi thường, chế giễu nhưng sau đó phải ngạc nhiên, khâm phục(Là vật ban phát thức ăn vô tận, nó tượng trưng tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hoà bình. Nó thể hiện ước mơ, mùa màng tươi tốt lương thực dư thừa đủ cho hàng vạn người ăn không hết.

* Yêu cầu: - Bài đúng , Sạch sẽ , khoa học.
          - Không sai chính tả, dùng từ , đặt câu chính xác, diễn đạt lưu loát
IV.  Củng cố : Thu bài . GV nhận xét tiết kiểm tra . 
V . Hướng dẫn về nhà 

    - Ôn lại những kiến thức đã học.

    - Về nhà học bài xem lại các kiến thức đã học.
    - Chuẩn bị tiết sau luyện nói kể truyện

    - Chuẩn bị bài : Luyện nói kể chuyện

Duyệt giáo án ngày 28/9/2013
Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Sỹ Quang
Tuần 8
                                Tiết 29 : Luyện nói kể chuyện
Ngày soạn : 2/10/2013
Ngày giảng:8 /10/2013
A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: 

- Lập dàn bài tập nói dưới hình thức đơn giản, ngắn gọn. 

- Biết kể miệng trước lớp một câu chuyện

- Cách trình bày miệng một bài kể chuyện dựa theo dàn bài đã chuÈn bị.

       2. Kĩ năng: 

- Lập dàn bài kể chuyện

- Lựa chọn , trình bày miệng những việc có thể kể chuyện theo một thứ tự hợp lý , lời kể rõ ràng , mạch lạc , bước đầu biết thể hiện cảm xúc.

- Phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật nói trực tiếp.

       3. Thái độ: 
     - Nghiên túc trong khi kể, có tinh thần học hỏi các bạn . 

     - Tạo những cơ hội cho học sinh luyện nói làm quen phát biểu miệng

     - Biết làm dàn bài kể chuyện và kể miệng 1 cách chân thật

B. Chuẩn bị:
     -  GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

     -  HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:         
Kết hợp trong giờ


III.Bài mới : 
        Nói là hình thức giao tiếp tự nhiên của con người , bất cứ ai cũng thực hiện trong  đời sống. Nhưng nói theo những chủ đề, vấn đề không quen thuộc trong đời sống đòi hỏi phải mạch lạc, liên kết, không được tùy tiện, vì thế cần phải nói nhiều trong g.tiếp môi trường xã hội. Ngôn ngữ nói chuẩn xác, linh hoạt làm cho con người có thêm công cụ sắc bén trong đ.sống ngoài n.ngữ viết.
	GV cho học sinh ôn tập lại những kiến thức cơ bản về văn tự sự 
· Khái niệm 
· Sự việc ,nhân vật trong văn tự sự 

· Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 

· Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 
Yêu cầu học sinh chuẩn bị ở nhà: phân tích đề, lập dàn ý, tập kể miệng.

Phân công: tổ 1, 2: chuản bị đề 1; tổ 3, 4 chuẩn bị đề 2.

Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

Gọi học sinh: phân tích đề, lập dàn ý 

Giáo viên gợi ý, bổ sung cho hoàn chỉnh.
Hãy lập dàn ý các đề bài

(Học sinh  lập dàn ý)
Dựa vào dàn bài (1) yêu cầu viết lời giới thiệu bản thân?

(Học sinh tự viết(trình bày trước lớp)

GV nêu y.cÇu 

HS trình bày.

GV,HS nhận xét.

Em rút ra bài học gì khi kể miệng bài văn tự sự? Về nội dung, về sắp xếp ý, lời kể, cách nói..
	I Ôn tập lý thuyết 

1. Khái niệm 

Tự sự: kể chuyện: là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa.
2. Sự việc trong văn tự sự:
a. Sự việc phải được sắp xếp theo một trật tự có ý nghĩa (khởi đầu, phát triển, cao trào, kết thúc); mối quan hệ nhân – quả.

b. Sự việc cụ thể:

- Do ai làm, xảy ra vào lúc nào? ở đâu? nguyên nhân? diễn biến? Kết quả?.

C. Sự việc phải phù hợp với chủ đề, tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt
. Nhân vật: vừa là kẻ thực hiện các sự việc, vừa là kẻ được nói tới trong văn bản?

Có 2 loại nhân vật: chính; phụ

b. nhân vật được kể:

- Có tên gọi hoặc được đặt tên.

- Nguồn gốc, lai lịch.

- Hình dạng, tính nết, tài năng.

- Lời nói, việc làm...
3.a. Tìm hiểu đề: Là tìm hiểu kỹ lời văn của đề, nắm vững nội dung, yêu cầu của đề.
b. Lập ý: là xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả, ý nghĩa (chủ đề) của câu chuyện.

c. Viết bài
d. Đọc và sửa chữa 

II. Luyện tập:
*) Đề bài
1. Tự giới thiệu về bản thân

2. Giới thiệu về người bạn mà em quý mến

3. Kể về gia đình mình

4. Kể về 1 ngày hoạt động của mình

5. Kể về lớp mình

*)  Phân tích đề- Dàn bài  
Đề1. Tự giới thiệu bản thân:

A, Mở bài: Lời chào và lý do tự giới thiệu

B, Thân bài: - Tên tuổi

- Gia đình (Gồm những ai)

- Công việc hàng ngày

- Sở thích và nguyện vọng

C, Kết luận: Cảm ơn mọi người chú ý lắng nghe

Đề 2. Giới thiệu về người bạn mà em quý mến

A, Mở bài: Lời chào và lý do kể

                  Giới thiệu chung về người bạn mà mình quý

mến

B,Thân bài:

 - G.thiệu về tên tuổi, g.đình bạn.

- Ngoại hình của bạn 

- Tính nết, sở thích, ước mơ.
- Việc làm tốt của bạn

- Kỉ niệm của mình với bạn.
=> Cần kể nhằm làm rõ vì sao em quý mến bạn: Lối ứng xử, cách học và k.quả học tập, hoàn cảnh và tinh thần vượt khó hay sự giúp đỡ chân thành của bạn đ.với em, đ.với các bạn trong lớp? 

C, Kết bài: Tình cảm của mình với bạn. Lời chào.
( ** Lưu ý: Yêu cầu đối với bài văn nói.

· Nội dung kể phải đầy đủ(ng nghe mới hiểu đc)

· Các ý phải đc sắp xếp hợp lí.(  Mới làm nổi bnật chủ đề)

· Lời kể rõ ràng trong sáng.( Tạo sự hấp dẫn với ng nghe)

Cách trình bày trôi chảy, tự nhiên, biểu cảm( Có sức truyền cảm tới ng nghe)
*) Yêu cầu bài nói:

-  Nội dung: Nói theo đúng dàn ý đã chuẩn bị sẵn.

- Phong cách: Bình tĩnh, tự tin; nói rõ ràng, rành mạch; kết hợp biểu lộ qua nét mặt, cử chỉ
+ y.cầu nói to, rõ ràng  mọi người đêud nghe thấy. 

+ Tác phong tự tin, nhìn vào các bạn.

+ Trước khi trình bày có lời chào, giới thiệu

+ Trình bày xong có lời cảm ơn.
*)  Trình bày trước nhóm- lớp:

1. Học sinh tự phát  biểu trong tổ:

- Lần lượt từng học sinh tập nói ở tổ.

- Các bạn khác: nghe, nhận xét.

2. Trình bày trước lớp:

- Mỗi tổ cử một bạn lên trình bày theo nội dung đã chuẩn bị.

- Cả lớp nghe, nhận xét.

*). Nhận xét đánh giá:

Giáo viên theo dõi, nhận xét, uốn nắn, sửa chữa giúp học sinh nói tốt.

GV nhận xét về nội dung, phong cách nói của học sinh.

- Cho điểm với bài nói tốt.


IV. Củng cố: - Giáo viên khái quát yêu cầu cách nói lời giới thiệu.

         - Nhận xét ưu điểm, tồn tại giờ luyện nói, động viên học sinh tích cực luyện nói.

V. HDVN: 

- GV khắc sâu kiến thức về văn  tự sự, dàn bài văn tự sự 

- Lập dàn bài tập nói một câu chuyện kể.

- Tập nói một mình theo dàn bài đ· lập.

- Bài tập ở nhà, viết dàn tập nói cho đề còn lại 
*****************************************************
                                Tiết 30 : Luyện nói kể chuyện 

                                    ( Tiếp theo)
Ngày soạn :3/10/2013
Ngày giảng:8/10/2013
A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: 

- Lập dàn bài tập nói dưới hình thức đơn giản, ngắn gọn. 

- Biết kể miệng trước lớp một câu chuyện

- Cách trình bày miệng một bài kể chuyện dựa theo dàn bài đã chuÈn bị.

       2. Kĩ năng: 

- Lập dàn bài kể chuyện

- Lựa chọn , trình bày miệng những việc có thể kể chuyện theo một thứ tự hợp lý , lời kể rõ ràng , mạch lạc , bước đầu biết thể hiện cảm xúc.

- Phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật nói trực tiếp.

       3. Thái độ: 
     - Nghiên túc trong khi kể, có tinh thần học hỏi các bạn . 

     -  Tạo những cơ hội cho học sinh luyện nói làm quen phát biểu miệng

     -  Biết làm dàn bài kể chuyện và kể miệng 1 cách chân thật

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:

II. Kiểm tra bài cũ:         
 Kết hợp trong giờ


III.Bài mới :
   Nói là hình thức giao tiếp tự nhiên của con người , bất cứ ai cũng thực hiện trong  đời sống. Nhưng nói theo những chủ đề, vấn đề không quen thuộc trong đời sống đòi hỏi phải mạch lạc, liên kết, không được tùy tiện, vì thế cần      phải nói nhiều trong g.tiếp môi trường xã hội. Ngôn ngữ nói chuẩn xác, linh hoạt làm cho con người có thênm công cụ sắc bén trong đ.sống ngoài n.ngữ viết.
	Yêu cầu học sinh chuẩn bị ở nhà: phân tích đề, lập dàn ý, tập kể miệng.

Phân công: tổ 1, 2: chuản bị đề 3; tổ 3, 4 chuẩn bị đề 4.

Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

Gọi học sinh: phân tích đề, lập dàn ý 

Giáo viên gợi ý, bổ sung cho hoàn chỉnh.
*GV gợi ý: Có thể kể về 1 ngày hoạt động nào đó có ý nghĩa đ.với em.

-Vệ sinh dọn dẹp nhà giúp bố mẹ.

- Vệ sinh đường phố, khu dân cư.

Đại diện trình bày trước lớp – Nhận xét cho điểm


	I. Đề bài:

3. Kể về gia đình mình

4. Kể về 1 ngày hoạt động của mình

5. Kể về lớp mình

II. Phân tích đề- Dàn bài  
2. Đề 3: Tìm hiểu đề:

- Yêu cầu: viết lời văn giới thiệu.

- Nội dung: về gia đình mình.

* Lập dàn ý:

a. Mở bài: lời chào.

b. Thân bài:

+ Giới thiệu lai lịch, tên, gọi của mình.

+ Giới thiệu chung về gia đình.

+ Kể về bố (tên gọi, nghề nghiệp, tính tình…)

+ Kể về mẹ.

+ Kể về anh, chị, em.

C. kết bài: 

- Tình cảm của mình với gia đình.

- Lời cảm ơn.

Đề 4. Kể về 1 ngày hoạt động của mình. 

A, MB: Lời  chào, g.thiệu chung về 1 ngày h.động của mình.

B, TB: Kể trình tự các hoạt động theo t.gian.

Buổi sáng: ngủ dậy, tập thể dục, v.sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, ăn sáng ,đến trường.

Buổi trưa: Đi học về, giúp mẹ nấu ăn, nghỉ ngơi

Buổi chiều: làm bài tập, chơi thể thao, giúp mẹ nấu cơm chiều.

Buổi tối: Học bài,  chuẩn bị bài hôm sau.

Nhận xét chung: Công việc diễn ra hàng ngày liên tục nhưng vui vẻ và bổ ích.

C, Kết bài: Nhận xét về công việc và c.sống của bản thân.

** Lưu ý: Yêu cầu đối với bài văn nói.

· Nội dung kể phải đầy đủ(ng nghe mới hiểu đc)

· Các ý phải đc sắp xếp hợp lí.(  Mới làm nổi bnật chủ đề)

· Lời kể rõ ràng trong sáng.( Tạo sự hấp dẫn với ng nghe)

Cách trình bày trôi chảy, tự nhiên, biểu cảm( Có sức truyền cảm tới ng nghe
III. Yêu cầu bài nói:

-  Nội dung: Nói theo đúng dàn ý đã chuẩn bị sẵn.

- Phong cách: Bình tĩnh, tự tin; nói rõ ràng, rành mạch; kết hợp biểu lộ qua nét mặt, cử chỉ.

+ y.cầu nói to, rõ ràng  mọi người đêud nghe thấy. 

+ Tác phong tự tin, nhìn vào các bạn.

+ Trước khi trình bày có lời chào, giới thiệu

+ Trình bày xong có lời cảm ơn.
IV. Trình bày trước nhóm- lớp:

1. Học sinh tự phát  biểu trong tổ:

- Lần lượt từng học sinh tập nói ở tổ.

- Các bạn khác: nghe, nhận xét.

2. Trình bày trước lớp:

- Mỗi tổ cử một bạn lên trình bày theo nội dung đã chuẩn bị.

- Cả lớp nghe, nhận xét.

V. Nhận xét đánh giá:

Giáo viên theo dõi, nhận xét, uốn nắn, sửa chữa giúp học sinh nói tốt.

GV nhận xét về nội dung, phong cách nói của học sinh.

- Cho điểm với bài nói tốt.


IV. Củng cố: 
          - Giáo viên khái quát yêu cầu cách nói lời giới thiệu.

         - Nhận xét ưu điểm, tồn tại giờ luyện nói, động viên học sinh tích cực luyện nói.

V. HDVN: 

- GV khắc sâu kiến thức về văn  tự sự, dàn bài văn tự sự 

 - Lập dàn bài tập nói một câu chuyện kể.

 - Tập nói một mình theo dàn bài đẫ lập.

 - Bài tập ở nhà, viết dàn tập nói cho đề 5 
*Xem 1 số đề văn, ôn tập chuẩn bị bài viết số 2
TiÕt 31 : ÔN TẬP TỪ VỰNG
Ngày soạn :4/10/2013
Ngày giảng:10/10/2013
A. Mục tiêu bài học:

-Học sinh ôn tập kiến thức từ vựng đã được học từ đầu năm:Từ mượn,Nghĩa của từ,Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ,Chữa lỗi dùng từ.

- Rèn kĩ năng tổng hợp, so sánh.

- Giáo dục ý thức tự học.
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                         6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:Kết hợp trong giờ

III.Bài mới :  

	GV cho học sinh hệ thống lại vốn kiến thức đã học về từ vựng từ đầu năm học  
? Trong TV , đơn vị nào không  phải là đơn vị dùng để đặt câu ?

? Đơn vị nào dùng để tạo câu lớn hơn từ ?

GV ®​­a VD : 

Năm học này, tôi đã trở thành cậu học sinh lớp Sáu.

? Xác định các tiếng và các từ  có mặt trong đoạn trích trên ?

?Tại sao các tiếng và các từ lại khg bằng nhau trong  vd trên ?

? Vậy đơn vị c.tạo của từ là gì ?

? Từ do 1 tiếng tạo thành ®​ưîc gọi là gì ?

? Từ do 2 hoặc nhiều tiếng tạo thành gọi là gì ?

* GV gợi mở:

  Xét về nguồn gốc, tiếng Việt có 2 lớp từ: từ thuần Việt và từ  mượn.

* GV hỏi:

- Thế nào là từ thuần Việt?

- Thế nào là từ mượn?

- Lấy ví dụ về từ mượn?

- Tiếng Việt chủ yếu mượn của ngôn ngữ nào? Vì sao?

- Có mấy cách mượn? Kể tên?

? Thế nào là nghĩa của từ

? Có những cách giải thích nghĩa của từ nào?

? Thế nào là từ nhiều nghĩa ? Cho ví dụ về từ nhiều nghĩa ?
? Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa của từ?

Cho đoạn văn: “ Ta vốn nòi Rồng…..đừng quên lời hẹn”
( Con Rồng cháu Tiên)

Tìm các từ phức? Các từ ghép?

 Chúng được ghép theo cách  nào?

Giải thích nghĩa các từ:?

Giải thích các từ ngọt trong các câu sau, từ nào là nghĩa chính từ nào là nghĩa chuyển?

Viết đọan văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong cổ tích, trong đó có dùng ít nhất 1 từ láy,1 từ ghép.
	I.Ôn tập lý thuyết 

1Từ và cấu tạo từ tiếng Việt 
- Từ là gì ?

- Tiếng, chỉ là đơn vị dùng để cấu tạo nên từ.

- Đó là những cụm từ ( kết hợp từ ), làm thành phần câu 

- Gồm 12 tiếng 

           9 từ.

- Có các từ gồm 1 tiếng, có các từ gồm 2 tiếng trở lên.

- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.
- Từ đơn là từ do 1 tiếng tạo thành.

- Từ phức là từ do 2 hoặc nhiều tiếng tạo thành.

- Từ đơn : bố,là, sáng ,nay, lúc, đến, thăm, khi, nói, với, mẹ, tôi, có, nhỡ, thốt, ra,một , lời ,
thiếu ,đã, để, viết , th​ư, này, đọc​.

- Từ phức : để ý, cô giáo, lễ độ, cảnh cáo, xúc động, vô cùng.

- Từ ghép, từ láy.

- Từ ghép là từ do 2 hay nhiều tiếng tạo thành.

- Các tiếng trong từ ghép th​ường có nghĩa và 
có quan hệ với nhau về nghĩa.

- Các loại từ ghép :

- 2 loại : Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập .
2. Từ mượn 

* HS trả lời:

_ Từ thuần Việt là từ do cha ông ta sáng tạo ra.

_ Từ mượn là từ của ngôn ngữ khác nhập vào nước ta.

Ví dụ:

 độc lập, tự do, hạnh phúc  (Hán)

  ti vi, ra- đi- ô                     (Anh)

  ghi đông, pê- đan              (Pháp)

- Trong ngôn ngữ Việt do hoàn cảnh lịch sử nên từ Hán Việt chiếm tỉ lệ khá lớn trong hệ thống từ mượn .

- Có 2 cách thức vay mượn:

+ Mượn hoàn toàn: Là mượn cả ý nghĩa lẫn dạng âm thanh của từ nước ngoài (có thể thay đổi âm thanh chút ít cho phù hợp với âm thanh của tiếng Việt).

Ví dụ:

   xà phòng, mít tinh, bôn- sê- vích,

+ Dịch ý: Là dùng các hình vị thuần Việt hay Hán Việt để dịch nghĩa cho các hình vị trong các từ ấn Âu.

Ví dụ:

  star (tiếng Anh) dịch ý thành “ngôi sao” (chỉ người đẹp, diễn viên xuất sắc, cầu thủ xuất sắc).

  “chắn bùn” được dịch ý từ garde- boue trong tiếng Pháp.

- Cách viết từ mượn:

+ Từ mượn được Việt hoá cao: Viết như từ thuần Việt.

Ví dụ:

     mít tinh, xô viết,

+ Từ mượn chưa được Việt hoá hoàn toàn: Khi viết dùng gạch ngang để nối các tiếng với nhau.

Ví dụ:

     ra- đi- ô, in- tơ- nét,

- Không nên lạm dụng từ mượn.

3/ Nghĩa của từ: Là nội dung mà từ biểu thị. 

- Có 2 cách giải nghĩa từ:

   +/ Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

   +/ Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích

 -VD:Lẫm liệt : Hùng dũng,oai nghiêm.

(giải nghĩa theo cách đưa ra từ trái nghĩa với nó)

4. Từ nhiều nghĩa

- Một từ có nhiều nghĩa khác nhau thì được coi là từ nhiều nghĩa 

*. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ
- Là sự thay đổi nghĩa của từ ( Từ một nghĩa gốc tạo thêm nghĩa mới cho từ để chỉ các sự vật hiện tượng khác) tạo ra từ nhiều nghĩa.

- Dựa trên sự tương đồng giữa các sự vật hiện tượng . . . mà từ biểu thị.

II. Luyện tập
Bài 1: 

a. Các từ phức trong đoạn văn là:
  tính tình, tập quán, ăn ở, lâu dài, cai quản, giúp đỡ,

b. Các từ đó đều là từ ghép

c. Phân loại: 

- Ghép tổng hợp: ăn ở, lâu dài,cai quản, giúp đỡ, 
- Ghép phân loại: Các từ còn lại
Bài 2:  Nghĩa các từ:

- Hèn nhát: hèn hạ và nhút nhát, ngược lại  với dũng cảm.

- Giếng: Nơi đào sâu xuống lòng đất, thường hình tròn, để lấy nước uống.

- Tủ: Đồ dùng bằng gỗ hoặc sắt,có nhiều ngăn, dùng đựng đồ.

- Thung lũng: dải đất hẹp và kéo dài giữa 2 sườn núi.

Bài 3: 

· Ngọt:  một trong ngũ vị( nghĩa đen).

VD: Tuổi thơ ai chẳng lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ.

- Nói ngọt, đôi mắt sắc ngọt, cơn mưa ngọt,giọng hò dịu ngọt: nghĩa chuyển.

Bài 4:
 HS viết bài,trình bày bài viết ,HS khác nhận xét.


IV. Củng cố :
GV khắc sâu kiến thức cho học sinh 
V.  HDVN : 
 Hoàn chỉnh bài tập 4,  Ôn tập. 
Đọc trước bài Danh từ.
***************************************************
                        Tiết 32 : Danh từ
Ngày soạn : 5/10/2013.

Ngày giảng: 12/10/2013.
A. Mục tiêu bài học:

       1. Kiến thức: 

       - Nắm được các đặc điểm của danh từ 

       -Nắm được các tiểu loại của danh từ :danh từ chỉ đơn vị và chỉ sự vật

       - Khái niệm danh từ

       - Nghĩa khái quát của danh từ. 

       - Đặc điểm  ngữ pháp của danh từ ( khả năng kết hợp kết hợp , chức vụ ngữ pháp 
        - Các loại danh từ

       2. Kĩ năng: 

        - Nhận biết  danh từ trong văn bản.

        - Phân biệt danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật 

        - Sử dụng  danh từ để đặt câu.

      3.Thái độ: Giáo dục HS ý thức dùng chính xác danh từ, tình cảm yêu quý Tiếng Viêt
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy -  học:
I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                           6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:

 - Dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học  em hãy cho   biết thế nào là danh từ? cho ví dụ ?

III. Bài mới: 

  Danh từ là một  trong những từ loại đóng vai trò quan trọng trong câu. Vậy danh từ là gì? Gồm mấy loại lớn? Chức năng của nó trong câu như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học

	1. ở tiểu học, các em đã được học về danh từ, theo em, những từ như thế nào được gọi là danh từ? Cho ví dụ?

- Bông hoa, mưa.

Đọc câu văn ngữ liệu: câu văn nằm trong văn bản nào? kể về sự việc gì?

Xác định danh từ trong cụm từ: ba con trâu ấy.

Tìm trong câu còn có danh từ nào?

- Vua, làng, thúng, gạo nếp, con trâu.

-> Danh từ rất cần thiết để tạo lậpvăn bản tự sự.

Qua tìm hiểu: em hiểu thế nào là danh từ? Biểu thị những gì?
2. Quan sát cụm danh từ: ba con trâu ấy: xung quanh danh từ còn có những từ nào?

Ba: từ chỉ số lượng: đứng trước danh từ

ấy: chỉ từ                 đứng sau danh từ

=> Cụm danh từ.

Vậy danh từ có khả năng kết hợp với những từ như thế nào về phía trước và sau nó? 

3. Hãy tìm thêm một số danh từ và đặt câu với các danh từ đó?

Phân tích chủ ngữ, vị ngữ trong câu mà em vừa đặt?

- Học sinh làm bài vào phiếu bài tập.

- xác định xem danh từ giữ chức vụ gì trong câu?

VD1:Lan// học rất giỏi.

         CN       VN

VD: Chúng em// là học sinh lớp 6A.

                CN             VN

Vậy Danh từ thường giữ chức vụ gì trong câu?
4. ba con trâu                ba thúng gạo

    Một viên quan           sáu tạ thóc

Nghĩa các từ: con, viên, thúng, tạ có gì khác các danh từ đứng sau?

- Các từ đó: chỉ đơn vị, tên đơn vị dùng để đo, đong, đếm…

- Từ đứng sau: gọi tên người, sự vật.

Qua đó, danh từ có thể chia thành mấy loại? là loại nào?

Thử thay thế các danh từ chỉ đơn vị bằng các danh từ chỉ đơn vị khác thích hợp? (học sinh trao đổi, thay thế)

Nhận xét: trường hợp nào, đơn vị tính đếm, đo lường thay đổi? Trường hợp nào không thay đổi? Vì sao?

Thay: Ba thúng gạo ( Ba: tạ, cân, yến, rá- gạo)-> Thay đổi            Ba con trâu-> Ba chú trâu: Không thay đổi.

Vì: thúng là đơn vị để tính đếm-> Thay: tạ, cân, yến  sẽ thay đổi số lượng, khối lượng.

        chú,con là danh từ chỉ người, vật-> là đơn vị tự nhiên-> không thay đổi.

-> Đơn vị tính đếm đo lường sự vật không thay đổi: danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (loại từ)

-> Đơn vị tính đếm, đo lường thay đổi: Danh từ chỉ đơn vị 

Vậy: danh từ chỉ đơn vị chia thành mấy nhóm?

Vì sao có thể nói: “nhà có ba thúng gạo đầy” mà không thể nói: “nhà có sáu tạ gạo rất nặng”.

- Thúng: đơn vị ước chừng (to, nhỏ, đầy, vơi..)

- Tạ: đơn vị chính xác.quy ước.
	1. Đặc điểm của danh từ:

a. Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm.
 b. Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó (chỉ từ) ở phía sau để lập thành cụm danh từ. 

c. Chức vụ điển hình của danh từ trong câu là chủ ngữ.

- Khi làm vị ngữ có từ là đứng trước.
2. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật.

a. Danh từ tiếng Việt được chia thành 2 loại lớn.

- Danh từ chỉ đơn vị: nêu tên đơn vị dùng để tính, đếm, đo lường sự vật.

- Danh từ chỉ sự vật: nêu tên người, vật, hiện tượng, khái niệm

b. Danh từ chỉ đơn vị gồm 2 nhóm:

- Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên.

- Danh từ chỉ đơn vị quy ước: danh từ chỉ đơn vị chính xác, đơn vị ước chừng.



	Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật?

Đặt câu với một trong các danh từ đó?

Liệt kê các loại từ?

Học sinh làm bài nhóm.

Đọc yêu cầu bài tập.

Gọi hs lên bảng chữa.

Giáo viên đọc, học sinh viết bài.

Viết đúng các chữ: s, d

Các vần: uông, ương.

Giáo viên chấm một số bài, nhận xét.
	II. Luyện tập:
Bài 1: 

- Học sinh trao đổi, làm vào vở.

Danh từ chỉ sự vật: bàn, ghế, nhà, cửa, lợn, gà,...

Bài 2: 

Chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ngài, viên, vị, ông, bà..

Chuyên đứng trước danh từ chỉ vật: quyển, quả, tờ, chiếc, tấm, mảnh.

-> Các danh từ đơn vị.

Bài 3:

- Các danh từ chỉ đơn vị qui ước chính xác: mét, lít, tạ, tấn.

- Các danh từ chỉ đơn vị ước chừng: nắm, rổ, mớ.

Bài 4: chính tả: cây bút thần

“người ta.... dày đặc các hình vẽ”


 IV.  Củng cố: - Nhắc lại ghi nhớ . SGK  

         GV hướng dẫn  Vẽ sơ đồ nội dung bài học?    
                                              DT chỉ ĐV tự nhiên (Loại từ)

                     DT chỉ ĐV                                            DT chỉ ĐV c.x¸c
  Danh từ                               DT chỉ ĐV qui ước
                                                                                   DT chỉ ĐV ước chừng         
                     DTchØ SVËt                                                
V. HDVN: - Học – ghi nhớ – hoàn thành bài tập                                                                          

- Đặt câu và xác định chức năng ngữ pháp của danh từ trong câu.

- Luyện viết chính tả một truyện đã học.

- Thống kê các DT chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong bài chính tả.

- Học bài SGK. Làm BT 4 + 5. Chuẩn bị bài ‘’ Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự’’  
Duyệt giáo án ngày 5/10/2013
Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Sỹ Quang.
Tuần 9
Tiết 33 : Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.
Ngày soạn  : 9/10/2013
Ngày giảng :14/10/2013.
A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:
               - Hiểu được đặc điểm ,ý nghĩa  và tác dụng của ngôi kể trong văn tự sự (Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba). 

               - Biết lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn tự sự. 

               - Khái niệm ngôi kể trong văn bản tự sự. 

               - Sự khác nhau của ngôi kể thứ 3 và ngôi kể thứ nhất.

               - Đặc điểm riêng của mỗi ngôi kể

2. Kĩ năng: 

               - Lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn bản tự sự.

               -Vận dụng ngôi kể vào đọc -hiểu văn bản tự sự.

3. Thái độ:
           - Giáo dục HS ý thức sử dụng ngôi kể đúng mục đích.
- Học sinh nắm được đặc điểm và ý nghĩa của ngôi kể trong văn TS
- Biết lựa chọn ngôi kể thích hợp trong văn tự sự

- Thấy sự khác nhau của ngôi kể thứ 3 và ngôi kể thứ nhất

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách - Tư liệu - Giáo án

- HS: Đọc SGK - Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình bài dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:

II. Kiểm tra bài cũ:Trình bày miệng đề bài: kể về lớp mình
III. Bài mới: 
    Khi kể chuyện, người kể đứng ở những ngôi nào? Vì sao? Có khi người kể xưng “tôi”, có khi không? Khi xưng “Tôi” tác giả và người kể có phải là một không? Khi kể chuyện, tác giả nên chọn ngôi kể như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

	 Trong quá trình giao tiếp, ta thấy có 3 đối tượng tham gia vào quá trình đó ở 3 vị trí khác nhau: người nói, người nghe, người được nói tới (còn gọi là 3 ngôi).

- Kể chuyện cũng là một quá trình gián tiếp, khi kể người kể thường lựa chọn cho mình một vị trí để kể: gọi là ngôi kể.

Vậy ngôi kể là gì? Có những ngôi kể nào?

2. Đọc đoạn văn 1: Đoạn văn nằm trong văn bản nào? kể về ai? Kể về sự việc gì?

Người kể gọi tên các nhân vật là gì? Gạch dưới tên gọi ấy?

Khi ấy tác giả ở đâu?

Các sự việc trong đoạn văn được kể ở những địa điểm nào?

Người kể có mặt ở khắp nơi, kể được tất cả các sự việc có liên quan tới nhân vật, kể như người ta kể. (cung vua -> công quán -> cung vua) =>  kể theo ngôi thứ 3.
	I. Bài học:

 1. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự.

a. Ngôi kể: 
Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện.

- Khi người kể xưng “Tôi”
-> ngôi kể thứ nhất.

- Khi người kể giấu mình đi, gọi sự vật bằng tên gọi của chúng
-> ngôi kể thứ ba. 

b.Kể theo ngôi thứ 3:

-Vua, thằng bé, hai cha con, sứ giả, chim sẻ, họ, em bé, cha, mình. 
- Tác giả giấu mình đi, coi như mình không có mặt trong truyện và đứng ở ngoài quan sát và kể lại nhưng thực ra có ở bên trong từ đầu đến cuối.

- Cung vua, công quán.



	Vậy kể theo ngôi thứ 3 là kể như thế nào? Kể ở ngôi này có tác dụng gì?
	=> Kể theo ngôi thứ 3: gọi tên các nhân vật bằng tên gọi của chúng, người kể giấu mình đi, kể linh hoạt những gì diễn ra với nhân vật.

	3. Đọc đoạn văn 2:

Nhân vật trong đoạn văn là ai? (tôi).

Ai là người kể? (tôi)

Tôi tự kể những gì về mình?

Vậy truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

Kể theo ngôi thứ nhất là kể như thế nào?
	c. Kể theo ngôi thứ 1: 

- Việc làm, những điều mình nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy.

=>Người kể xưng tôi tự kể ra những gì mình biết, mình nghe, nhìn thấy, trải qua; có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng suy nghĩ của mình.

	?  Theo em, người xưng tôi trong đoạn văn 2 là nhân vật (Dế MÌn) hay tác giả (Tô Hoài)?

Giáo viên: người xưng tôi có thể là chính tác giả tự kể về mình, cũng có thể do tác giả tự hoá thân (đóng vai) vào một nhân vật trong truyện để kể.
	-> Người kể xưng tôi trong tác phẩm không nhất thiết là chính tác giả.

	?  Trong 2 ngôi kể trên: ngôi kể nào có thể kể tự do? Không bị hạn chế? Ngôi kể nào chỉ được kể những điều mình biết, trải qua?

- Học sinh trao đổi:

+ Thử đổi ngôi kể trong đoạn 2 thành ngôi kể thứ 3 (thay tôi bằng Dế MÌn) ->nhận xét.

+ Có thể đổi ngôi kể thứ 3 trong đoạn 1 thành ngôi kể thứ nhất xưng tôi được không? Vì sao?

Vậy chọn kể theo ngôi thứ 3 trong truyện em bé thông minh có phù hợp không? Vì sao?

Vậy khi khi kể chuyện chúng ta cần chú ý điều gì?
	-  Để kể chuyện được linh hoạt thú vị, người kể có thể lựa chọn ngôi kể thích hợp.

-> Đoạn văn không thay đổi nhiều, người kể đã giấu mình đi, mọi sự cảm nhận tương tự như chính Dế MÌn.

-> Khó đổi được vì khó tìm một người có thể có mặt ở mọi nơi như vậy.

- Phù hợp, vì mọi tình huống thử thách em bé phải trải qua đều rất bất ngờ, các nhân vật trong truyện đều không thể biết được -> Nổi bật sự thông minh, nhanh trí của em bé.

=> Để kể chuyện được linh hoạt thú vị, người kể có thể lựa chọn ngôi kể thích hợp.



	
	II. Luyện tập:

	Chia nhóm cho học sinh làm bài.

Nhóm 1: bài tập 1.

Nhóm 2: bài tập 2.
	Bài 1: thay “tôi” thành Dế MÌn.

- Đoạn văn được kể khách quan hơn, từ bên ngoài nhìn vào để kể.

- Những suy nghĩ của Dế MÌn: mang tính phỏng đoán, không chắc chắn.

-> Có thể thay đổi lời kể cho phù hợp: Đào hang song.. có lẽ là chú lo xa.. phòng khi.. thoát.

- Nếu để ở ngôi 1: những việc làm, suy nghĩ thật hơn.

Bài 2: Thay “tôi”vào các từ Thanh, chàng.

- Sắc thái tình cảm của đoạn văn thay đổi, hành động, cái nhìn của con mèo, suy nghĩ của Thanh đều xuất phát từ cái nhìn chủ quan của Thanh.

	Truyện Cây bút thần kể theo ngôi nào? vì sao như vậy?
	Bài 3: Kể theo ngôi thứ 3 -> Kể tự do, thoải mái, không hạn định thời gian, địa điểm, kể được các quan hệ giữa Mã Lương với các sự kiện.


        IV. Củng cố -
- Các ngôi kể thường gặp? Đọc đoạn văn của Phạm Hổ?

     V. Hướng dẫn về nhà :
   - Học bài + Hoàn thành bài tập 
   - Tập kể chuyện bằng ngôi thứ nhất.
Kể Thạch Sanh bằng ngôi 1 (Thạch Sanh tự kể)

Tiết 34 :Thứ tự kể trong văn tự sự
Ngày soạn :10/10/2013
Ngày giảng: 15/10/2013
A. Mục tiêu bài học:
   1. Kiến thức - Thế nào là thứ tự kể trong văn tự sự

       - Kể "xuôi " , kể "ngược" theo nhu cầu thể hiện
        - Hai cách kể - hai thứ tự kể : Kể "xuôi " , kể "ngược" 
       - Điều kiện cần có khi kể ngược 

   2. Kĩ năng: 


     - Chọn thứ tự kể phù hợp với đặc điểm thể loại và nhu cầu biểu hiện nội dung.

                 - Vận dụng hai cách kể vào bài viết của mình.

   3.Thái độ:
-  Ý thức tập luyện các kể chuyện và tình cảm yêu quý môn học TLV
- Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách - Tư liệu - Giáo án

- HS: Đọc SGK - Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:
I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6C:
II. Kiểm tra bài cũ:         
 Ngôi kể là gì? Vai trò của ngôi kể? Có mấy ngôi kể? Nêu rõ?

III. Bài mới :
 Khi kể chuyện, ngoài việc chọn ngôi kể ta còn phải chú ý sắp xếp các sự việc  trong đoạn văn tự sự. Đó là thứ tự kể trong văn tự sự. Thứ tự được sắp xếp như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 
	1. Hãy kể tóm tắt các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng?

Truyện kể theo ngôi kể nào?

Trong các sự việc: đâu là sự việc khởi đầu? Cao trào? phát triển? Kết thúc?

Nhận xét cách kể các sự việc trong truyện?

2.Đọc bài văn(SGK97) 

Nội dung của bài văn là gì?

Học sinh thảo luận: thứ tự thực tế các sự việc trong bài văn diễn ra như thế nào?Truyện kể theo ngôi nào các sự việc có mối quan hệ với nhau như thế nào? (quan hệ nhân quả)

?Bài văn kể theo thứ tự nào?

(Kể hiện tại: Bị chó cắn, kể nguyên nhân: Kể về KQ)

Em có n.xét gì về thứ tự kể của bài văn? Bắt đầu từ hậu quả xấu rồi  ngược lên kể nguyên nhân

Cách kể này có tác dụng gì?

Khi nào người ta thường dùng cách kể ngược?

Trong bài văn: kể các sự việc như thế nào?

Kể như vậy có tác dụng gì?

Người kể bắt đầu kể khi sự việc nào diễn ra? 

(sự việc 4).

Làm thế nào để người kể có thể kể ngược lại các sự việc xảy ra trước đó? (hồi tưởng, nhớ lại).
- Kể theo thứ tự thời gian:  Việc xảy ra trước kể trước, việc xảy ra sau kể sau.->Thích hợp với truyện cổ, cốt truyện mạch lạc, sáng tỏ, dễ hiểu

Khi kể chuyện thường theo thứ tự nào? Kể theo thứ tự đó tạo nên hiệu quả n.thuật gì?

Thứ tự kể có ý nghĩa tố cáo và phê phán 
Giáo viên: nếu truyện kể theo ngôi thứ 1 thì nhân vật nhớ lại và kể tiếp các sự việc.

Vậy ngoài cách kể theo thứ tự tự nhiên các sự việc, và có cách kể theo thứ tự như thế nào? có tác dụng gì? so sánh 2 cách kể em có nhận xét gì?

Kể theo thứ tự ngược: gây bất ngờ, ý nghĩa truyện sâu sắc.

Kể theo thứ tự tự nhiện: có tầm quan trọng. Xây dựng tình huống phát triển, tăng cường kịch tính trong truyện.
	I. Bài học:
Thứ tự kể trong văn Tự sự.

1.a. Có 2 vợ chồng ông lão đánh cá nghèo.

b. Một lần, ông lão bắt được con cá vàng, cá xin ông tha và hứa trả ơn.

c. Mụ vợ biết, bắt ông lão đòi cá vàng đền ơn: lần 1 đòi một cái máng, lần 2 đòi một ngôi nhà mới, lần 3 đòi làm nhất phẩm phu nhân, lần 4 đòi làm Nữ hoàng, lần 5 đòi làm Long vương.

d. Mụ vợ trở về với thân phận cũ.

-> Kể lần lượt: sự việc xảy ra trước kể trước, sự việc xảy ra sau kể sau=> Kể theo thứ tự tự nhiên (kể xuôi)

- Đó là thứ tự gia tăng của lòng tham ngày càng táo tợn của mụ vợ ông lão, và cuối cùng bị trả giá.

-> Thứ tự tự nhiên: có ý nghĩa tố cáo và phê phán.

Nếu không tuân theo thứ tự ấy thì có thể làm cho ý nghĩa của truyện nổi bật được không? (kể đảo lộn) => Kể theo thứ tự tự nhiên: kể các sự việc liên tiếp nhau việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau cho đến hết.

2.Kể lại chuyện thằng Ngố làm mất lòng tin ở mọi người nên khi bị chó cắn mà không ai cứu được nó. 

+ Ngố mồ côi cha mẹ, không có người rèn cặp nên lêu lổng hư hỏng, bị mọi người xa lánh.

+ Ngô tìm cách trêu chọc, đánh lừa mọi người -> mất lòng tin.

+ Ngố bị cho dại cắn thật, kêu cứu thì không ai đến cứu.

+ Phải băng bó, tiêm thuốc.

- Bắt đầu từ sự việc hậu quả (hiện tại)-> kể nguyên nhân  (quá khứ) -> kể hiện tại. -> kể ngược.

->Gây bất ngờ, làm nổi bật ý nghĩa của một bài học mà Ngố phải rút ra, được thể hiện rõ ở hậu quả những việc làm của Ngố.

- Thứ tự thực tế: 

+ Ngỗ mồ côi cha mẹ, không có ng rèn cặp trở nên lêu lổng, hư hỏng bị mọi ng xa lánh.

+ Ngỗ tìm cách trêu chọc, đánh lừa mọi ng làm họ mất lòng tin

+ Khi Ngỗ bị chó dại cắn thật, kêu cứu thì không ai đến cứu

+ Ngỗ phải băng bó, tiêm thuốc trừ bệnh dại

=> Kể ngược: kể kết quả hoặc sự việc hiện tại trước, sau đó dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại mà kể tiếp các sự việc xảy ra trước đó.

Gây bất ngờ, chú ý, thể hiện tình cảm nhân vật

*Ghi nhớ: SGK – 98

	Học sinh đọc truyện, thảo luận câu hỏi.

Câu truyện kể theo thứ tự nào? theo ngôi nào? yếu tố hồi tưởng đóng vai trò như thế nào?
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1 (98):

Kể truyện theo ngôi kể thứ nhất, người kể xưng tôi 

Thứ tự kể: 

   - Tôi và Liên là bạn thân (Hiện tại ) 

   - Trước đó tôi rất ghét Liên (Quá khứ) 

   - Liên biết, Liên khg nói gì còn giúp tôi 

->Tôi và Liên là đôi bạn thân 

· Kể ngược theo hồi tưởng 

-> Hồi tưởng đóng vai trò quan trọng, là cơ sở của kể ngược

	- MB: C1: Thứ tự kể: Trình tự TG

-TB: 

-Trường hợp được đi chơi? Đi cùng ai?

- Nơi xa: Quê, Thành phố, tham quan..

- Trông thấy những gì trong chuyến đi ấy

-Điều làm em thích thú?

- KB:  Suy nghĩ mong ước về chuyến đi
	(Gắn liền với hồi tưởng thường dùng kể những kỷ niệm khó quên tạo cảm giác chân thành và giàu sức truyền cảm
2. Bài tập 2 (98):




IV: Củng cố:Thế nào là thứ tự kể trong văn tự sự?
V.Hướng dẫn về nhà :

- Học bài - Làm bài tập

- Nhắc lại thứ tự kể trong văn tự sự . Học bài, làm Bài tập 2       
   - Tập kể xuôi, kể ngược một truyện dân gian.

   - Chuẩn bị cho bài viết số 2 bằng cách lập hai dàn ý một đề văn theo hai ngôi kể.

   - Học ghi nhớ.  Chuẩn bị : Xem lại lý thuyết đã học về văn tự sự 

   - Ôn tập văn tự sự –> giờ sau viết Bài viết số 2
*******************************************************
Tiết 35,36 :Viết bài tập làm văn  Số 2
Ngày soạn : 11/10/2013 .

Ngày giảng :  /10/2013.
A. Mục tiêu bài học:

- Học sinh biết kể 1 câu chuyện có ý nghĩa

- Biết viết bài có bố cục chặt chẽ, lời văn hợp lý.
- Có ý thức làm bài độc lập, tự giác.
B. Chuẩn bị:

- GV: Đề bài, đáp án , thang điểm
- HS: Giấy bút, dụng cụ học tập
C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:     6A3:                                    6A4:
II. Kiểm tra:   Sự chuẩn bị của học sinh: Giấy bút và dụng cụ học tập.       
III.Bài mới :
	
	I Đề bài  
Kể về một việc tốt mà em đã làm (Yêu cầu lập dàn ý trước khi viết bài)
II. Đáp án – Biểu điểm :

 1.Yêu cầu chung:

* Nội dung: 

- Biết lựa chọn một câu chuyện có ý nghĩa với bản thân đảm bảo nội dung, cốt truyện, các sự việc và nhân vật. 

- Biết lựa chọn ngôi kể và thứ tự kể hợp lí.

* Hình thức:

- Bài viết đảm bảo bố cục 3 phần.

- Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, không viết sai lỗi chính tả.
- Kiểu bài: Kể chuyện

- ND: 1 việc tốt ( Giúp bạn học tập, đưa cụ già qua đường, c.sóc cha mẹ bị       ốm)

- Phạm vi: 1 việc
       2. Yêu cầu cụ thể:

 *) Dàn ý 
A:  Mở bài (1,5đ)
 - Giới thiệu việc tốt em làm ở đâu, dịp nào (1đ)

- Nêu tên việc làm (0,5 ®)

B :  Thân bài (7 ®) 

 - Trình bày theo thứ tự thích hợp toàn bộ diễn biến sự việc từ lúc bắt đầu đến khi k.thúc. (5 ®)

+ Bắt đầu  ntn?

+ Việc tốt diễn ra ra sao?(Giúp bạn học tập, đưa cụ già qua đường, giúp đỡ cha mẹ)

+ Kết quả việclàm ( Bạn học tiến bộ, đưa được cụ già qua đường, cha mẹ vui

-  ý nghĩa của việc làm tốt ( Thể hiện qua suy nghĩ của em hoặc lời nhận xét của người em giúp đỡ.) (2đ)

C :Kết bài: (1.5  ®) 
- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình về việc làm đó.

* Biểu điểm:

- Điểm 9-10: Truyện kể phải có cốt truyện, có sự việc, có diễn biến các sự việc. Trình bày hợp lí. Bài viết kể việc song phải có cảm xúc, lời văn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với nội dung. Chữ viết sạch đẹp.

- Điểm 7-8: Bố cục đủ, rõ ràng; đảm bảo cốt truyện. Diễn đạt tương đối trôi chảy, chữ viết rõ ràng, mắc không quá 4 lỗi chính tả.

- Điểm 5-6:  Kể được truyện tuy chưa được hay nhưng đảm bảo trình tự hợp lí. Bố cục đủ, diễn đạt đôi khi còn lủng củng; mắc khg quá 6 lỗi c.tả.

- Điểm 3-4: Bố cục không đủ hoặc không rõ ràng. Bài viết sơ sài không đảm bảo cốt truyện; diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi.

- Điểm 0-1-2: Bài viết yếu, sai thể loại, không kể được gì, trình bày, chữ viết cẩu thả. (tùy mức độ mắc lỗi để cho 0,1,2).

* HS nghiêm túc là bài. GV quan sát nhắc nhở.


IV. Củng cố: Thu bài- GV nhận xét giờ viết bài.

V. HDVN: 

- Ôn tập phương pháp làm bài văn tự sự.

- Bài tập: Kể lại một việc làm tốt mà em đã làm hoặc chứng kiến.

Duyệt giáo án ngày 14/10/2013
Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Sỹ Quang.
Tuần 10
Tiết 37 : ếch ngồi đáy giếng, 
              Thầy bói xem voi 

(Truyện ngụ ngôn)
Ngày soạn : 16/10/2013
Ngày giảng : 22/10/2013
A. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức : Giúp học sinh có hiểu biết bước đầu về truyện ngụ ngôn 
-Hiểu và cảm nhận được nội dung , ý nghĩa của truyện Ếch ngồi đáy giêng

- Nắm được những nét nghệ thuật của truyện 

- Đặc điểm của nhân vật , sự kiện , cốt truyện trong một tác phẩm ngụ ngôn 

- Ý  nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn .

- Nghệ thuật đặc sắc của truyện: mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người , ẩn bài học triết lý ; tình huống bất ngờ , hài hước độc đáo .

2. Kỹ năng : 

- Đọc – hiểu văn bản truyện ngụ ngôn .

Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống , hoàn cảnh thực tế  

- Kể lại được truyện .
 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học .
B. Chuẩn bị:
Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

Học sinh: Đọc văn bản, trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                      6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS1 - Kể diễn cảm một đoạn truyện Em bé thông minh.

III. Bài mới:

 Cùng với truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn cũng là một thể loại truyện dân gian được mọi người ưa thích bởi nội dung, ý nghĩa của nó rất sâu sắc mà độc đáo.

	
	A.ếch ngồi đáy giếng

	Quan sát truyện em có nhận xét gì về câu chuyện này so với các truyện đã học?

- Truyện ngắn gọn, cốt truyện rõ ràng.

Nhận xét nhân vật trong truyện? Biện pháp kể truyện.

-> Đọc to, rõ ràng, mạch lạc các sự việc.

- Gọi học sinh đọc truyện: giáo viên nhận xét uốn nắn.

Hãy kể diễn biến các sự việc trong truyện?

Truyện có mấy sự việc chính? Mỗi sự việc có một câu văn trọng tâm nòng cốt đó là những câu nào?

ở tiểu học em đã được nghe, kể chuyện ngụ ngôn nào?

em hiểu thế nào là truyện ngụ ngôn? có đặc điểm gì?

Giáo viên giải thích: Ngụ ngôn: lời nói có ngụ ý; nghĩa đen: nghĩa bề ngoài, cụ thể của câu chuyện, dễ nhận ra; nghĩa bóng: nghĩa sâu kín, được suy ra từ nghĩa đen, thường là những bài học cho con người trong cuộc sống.

(Giáo viên giới thiệu về truyện ngụ ngôn thế giới và Việt Nam)

Vì sao người viết truyện ngụ ngôn không chỉ rõ bài học mà đề người đọc tự suy ra từ câu chuyện?

- Bài học kín đáo, sâu sắc, tăng sức thuyết phục.

- Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu từ khó bằng câu hỏi. 
	I. Tiếp xúc văn bản:

1. Đọc và kể:

- Nhân vật là loài vật.

- Kể chuyện bằng biện pháp nhân hoá.

2. Chú thích:

+ Truyện ngụ ngôn:

- Là truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

- Mượn chuyện loài vật, đồ vật, con người: ngụ ý kín đáo chuyện con người, khuyên nhủ, răn dạy.

-> Truyện ngụ ngôn có nghĩa đen, nghĩa bang -> Nghĩa bóng là quan trọng, là mục đích của truyện.

* Từ khó:

	Truyện có thể chi mấy phần? Nội dung của từng phần?
	3. Bố cục: 2 phần:

- P1: kể chuyện ếch khi còn ở trong giếng.

- P2: kể chuyện ếch khi ra khỏi giếng.

	
	II. Phân tích văn bản.

	Khi ở trong giếng, cuộc sống của ếch diễn ra như thế nào? (xung quanh là những con vật nhỏ bé về kích cỡ, ít ỏi về số lượng)

Vì sao tiếng kêu của ếch ở trong giếng lại vang động như vậy?

Theo em, giếng là một không gian như thế nào?

Em nhận xét gì về hoàn cảnh, môi trường sống của ếch?

Môi trường sống đó có ảnh hưởng gì tới tầm nhìn và sự hiểu biết của ếch không?
	1. Cuộc sống của ếch khi ở trong giếng:

- xung quanh chỉ có vài con nhái, cua, ốc, bé nhỏ.

- Hàng ngày, ếch cất tiếng kêu ồm ép… vang động làm các con vật rất hoảng sợ.

(Không gian chật hẹp, không thay đổi).

->Môi trường sống: nhỏ bé, chật hẹp, lại kéo dài trong nhiều ngày.

-> Tầm nhìn thế giới và sự vật xung quanh nó rất hạn hẹp, nhỏ bét, ít hiểu biết, kéo dài.

	Trong môi trường sống ấy, ếch ta tự thấy mình như thế nào?

Nó nhận thức về thế giới xung quanh ra sao?

Điều đó cho ta thấy được gì trong tính cách của ếch?
	-Bầu trời thì chỉ bé bằng cái vung, nó thì oai như một vị chúa tể.

-> Hiểu biết nông cạn song lại quá chủ quan, kiêu ngạo, huênh hoang.

=> Sự chủ quan, kiêu ngạo đã thành thói quen, thành bệnh của nó.

	Qua câu chuyện của con ếch, muốn ám chỉ điều gì về chuyện con người?


	- Môi trường sống hạn hẹp dễ khiến người ta kiêu ngạo, không biết thực chất về mình.

	Giáo viên: Cuộc sống của con ếch trong truyện có phải cứ ở mãi trong giếng như vậy không?

ếch ra khỏi giếng bằng cách nào?

Cái cách ra ngoài ấy thuộc về khách quan hay ý muốn chủ quan của ếch?

Lúc này, hoàn cảnh sống của ếch thay đổi như thế nào? Nhưng ếch ta có nhận ra sự thay đổi đó? (không hề)   Những việc làm nào của ếch chứng tỏ điều đó? Thái độ? 

Vì sao ếch lại có thái độ như vậy?
	2. Cuộc sống của ếch khi ra khỏi giếng:

- Mưa to, nước tràn giếng, đưa ếch ra ngoài.-> Do khách quan đem lại.

- Không gian mở rộng, môi trường sống rộng lớn hơn.

- Đi lại nghênh ngang, cất tiếng kêu.. nhâng nháo nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến ai -> chủ quan, kiêu ngạo.

- Vì nó vẫn tưởng cuộc sống như trong đáy giếng và nó thì vẫn là chúa tể (Nó đã sống quá lâu ngày trong giếng).

	Kết cục chuyện gì đã xảy ra với nó? Theo em, vì sao ếch bị giẵm bẹp? Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết bi thảm của nó
	-> Bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

- Nguyên nhân: Vì nó chủ quan, coi thường mọi thứ xung quanh, không có kiến thức về thế giới rộng lớn mà vẫn tưởng mình đang sống trong giếng.

	Mượn sự việc này, dân gian muốn nói với con người điều gì?
	-> Không nhận thức rõ giới hạn, khả năng, vị trí của mình sẽ bị thất bại thảm hại.

	Học sinh thảo luận:

+ Bài học rút ra từ truyện là gì? qua truyện người xưa muốn phê phán thói xấu gì? khuyên nhủ chúng ta điều gì?

+ Tìm những câu thành ngữ có nội dung gần với nội dung truyện.

- ếch ngồi đáy giếng.

- Coi trời bằng vung.
	3. ý nghĩa truyện.

- Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huªnh hoang, đồng thời khuyên nhủ chúng ta phải mở rộng tầm hiểu biết , không chủ quan ,kiêu ngạo 
(- Khuyên con người phải mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan kiêu ngạo, phải biết nhìn xa trông rộng. -> Dễ bị trả giá đắt, thậm chí cả tính mạng.)

	
	III. Tổng kết:

	Nhận xét chung về cách kể chuyện, biện pháp nghệ thuật của truyện? Truyện nêu lên bài học gì?
	1. Nghệ thuật: kể chuyện ngắn gọn, biện pháp nhân hoá, ẩn dụ.

2. Nội dung: Nêu ra bài học về nhận thức của con người.


IV Củng cố: 
                    - Thử nêu một số hiện tượng trong cuộc sống ứng với thành ngữ: ếch ngồi đáy giếng?

                    - Đọc truyện: ếch ngồi đáy giếng bằng thơ.

V. HDVN: 
- Học bài, 
- Kể lại truyện
- Tìm hiểu tiếp truyện: Thầy bói xem voi.

                                              ( Theo các câu hỏi trong SGK)

 *************************************************
Tiết 38 : ếch ngồi đáy giếng, 
              Thầy bói xem voi 

(Truyện ngụ ngôn)
Ngày soạn : 17/10/2013
Ngày giảng : 22/10/2013
A. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức : 
-Hiểu và cảm nhận được nội dung , ý nghĩa của truyện ThÇy bãi xem voi.
- Nắm được những nét nghệ thuật của truyện 

- Đặc điểm của nhân vật , sự kiện , cốt truyện trong một tác phẩm ngụ ngôn 

- Ý  nghĩa giáo huấn sâu sắc của truyện ngụ ngôn .

- Nghệ thuật đặc sắc của truyện: mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người , ẩn bài học triết lý ; tình huống bất ngờ , hài hước độc đáo .

2. Kỹ năng : 

- Đọc – hiểu văn bản truyện ngụ ngôn .

Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống , hoàn cảnh thực tế  

- Kể lại được truyện .

 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học .
B. Chuẩn bị:
Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

Học sinh: Đọc văn bản, trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
          HS1: Kể diễn cảm truyện: ếch ngồi đáy giếng?

        Bài học rút ra từ truyện là gì?

HS2: Nêu một số hiện tượng trong cuộc sống ứng với câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng’’.

III. Bài mới:

- Tìm hiểu tiếp: bài học ẩn chứa trong truyện: Thầy bói xem voi là gì?

	
	B. Thầy bói xem voi.

	Đọc to, rõ ràng, chú ý lời thoại.

Gọi học sinh đọc bài, giáo viên nhận xét, uốn nắn.

Kể diễn biến các sự việc trong chuyện?

Truyện có mấy sự việc chính? Các sự việc diễn ra theo quan hệ nào? chỉ ra mối quan hệ đó?
	I. Tiếp xúc văn bản 

1. Đọc và kể: 

+ Sự việc 1: Các thầy bói mù xem voi -> nguyên nhân.

+ Sự việc 2: các thầy bói phán về voi -> Diễn biến.

+ Sự việc 3: Hậu quả của việc xem voi và phán về voi -> Kết quả.

	Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số chú thích bằng câu hỏi.
	2. Chú thích:

	Truyện chia mấy phần? Nội dung từng phần?
	3. Bố cục: 3 phần:

- P1: giới thiệu việc các thầy bói xem voi.

- P2: Các thầy phán về voi.

- P3: Hậu quả của việc phán về voi.

	
	II. Phân tích văn bản:

	Các thầy bói xem voi ở đây đều có đặc điểm chung nào? 

các thầy nảy ra ý định xem voi trong hoàn cảnh nào?
	1. Các thầy bói xem voi:

- Các thầy đều mù, muốn biết hình thù con voi.

- ế hàng, ngồi tán gẫu, có voi đi qua

-> không có ý định nghiêm túc.

	Như vậy việc xem voi có bình thường không? 

các thầy xem voi bằng cách nào? Cách xem ấy có đặc biệt không? Nhăm mục đích gì?
	-> Việc xem voi có sẵn dấu hiệu không bình thường.

- Xem voi bằng cách sờ voi, mỗi thầy chỉ sờ một bộ phận.

-> Giễu cợt phê phán nghề bói toán.

	Sau khi xem voi bằng cách sờ voi các thầy phán về voi ra sao?


	2. Các thầy bói phán voi: 

+ Nó sun sun như con đỉa; 

Nó chần chÉn như cái đòn càn; 

Nó bè bè như cái quạt thóc; 

nó sừng sững như cái cột đình; 

nó tum tủm như cái chổi sể cùn.

	Nhận định của các thầy có hợp lí không?

Không hợp lí ở chỗ nào?

Trong khi nhận định về voi các thầy đã có thái độ gì? Thể hiện qua từ ngữ nào?

Em có nhận xét gì về những lời nói đó của các thầy?

Qua đó đã bộc lộ rõ thái độ gì?

Theo em vì đâu các thầy nhận định sai về voi và có tính khẳng định mình như thế?

Qua câu chuyện này nhân dân khuyên răn điều gì?
	( Có phần hợp lí vì các thầy đã trực tiếp tiếp xúc với voi, với một bộ phận của voi)

Mỗi thầy chỉ biết một bộ phận của con voi mà đã khẳng định mình đúng).

- Tưởng...hóa ra; không phải; đâu có; ai bảo; không đúng.

-> Các thầy đều khẳng định ý kiến của mình và phủ nhận ý kiến của người khác.

=> thái độ chủ quan, sai lầm ( Nhận thức của các thầy đã sai lại càng sai).

(Do bị mù, không trực tiếp nhìn được voi. Do cách nhận thức: chỉ biết một bộ phận đã vội vàng chủ quan khẳng định toàn bộ sự vật). 

=> Không nên chủ quan khi nhận định sự vật. Muốn nhận thức đúng phải xem xét cụ thể, toàn diện về sự vật đó.

	Kết cục câu chuyện như thế nào? em nhận xét gì về sự việc này.


	3. Kết quả:

Các thầy không ai chịu nhường ai, đánh nhau toác đầu chảy máu. Cuối cùng vẫn không biết con voi như thế nào.

-> Biện pháp phóng đại, cường điệu tô đậm cái sai lầm về lý sự và thái độ của các thầy.

	Trong truyện, cả 5 thầy đề đã được sờ voi và mỗi thầy cũng đã nói được một bộ phận của voi, nhưng không thầy nào nói đúng về con vật này. Theo em sai lầm của họ là ở chỗ nào? qua truyện, em hiểu gì về cách chọn nhân vật của truyện là các ông thầy bói mù?
	Sự sai lầm của họ là chỉ sờ một bộ phận mà đã tưởng là cả con voi. Đó là cách xem xét sự vật phiến diện.

ở đây, truyện không chỉ nói tới cái mù về thể chất mà muốn nói tới cái mù về nhận thức, về phương pháp nhận thức của các thầy.

-> ChÔ giễu nghề bói của các thầy, tiếng cười phán phán tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu cay.

	Qua truyện có những ngụ ý gì? (phê phán? khuyên nhủ?)

Tìm các câu thành ngữ gần nội dung truyện?
	4. ý nghĩa truyện:

- Truyện khuyên nhủ con người khi tìm hiểu về một sự vật , sự việc nào đó phải xem xét chúng một cách toàn diện 

 (Phê phán nghề thầy bói.

- Muốn hiểu biết đúng về sự vật phải có cách xem xét, nghiên cứu đúng về sự vật; phải xem xét một cách toàn diện.)

	
	III. Tổng kết:

	Nhận xét chung biện pháp nghệ thuật truyện?

Bài học rút ra từ truyện?
	1.Nghệ thuật: Kể chuyện ngắn gọn, biện pháp phóng đại, cường điệu.

2. Nội dung: truyện nêu ra bài học về cách nhận thức sự vật của con người.


IV. Củng cố: - Đọc lại truyện Tôi và Liên: suy nghĩ của tôi sai lầm ở chỗ nào?

+ Chưa xem xét, tìm hiểu kỹ sự việc mà đã vội kết luận về người khác một cách chủ quan, nóng vội.

                  - Giáo viên khái quát: Các bài học rút ra từ các truyện ngụ ngôn đều có ý nghĩa rộng trong cuộc sống, ở mọi lĩnh vực, công việc, nghề nghiệp. Đó là những bài học rất bổ ích, thiết thực.

V. HDVN: 
Học bài
Soạn bài: Chân, tay, tai, mắt, miệng.

******************************************************
Tiết 39 : Danh từ  (T2)
Ngày soạn : 18/10/2013
Ngày giảng : 24/10/2013
A. Mục tiêu bài học:

    1/ Kiến thức: 
       - C¸c tiểu loại danh từ chỉ sự vật: danh từ chung và danh từ riêng.

     - Quy tắc viết hoa danh từ riêng. 

   2/ Kĩ năng:

     - Biết danh từ chung và danh từ riêng.

     - Viết hoa danh từ riêng đúng quy tắc.

- Học sinh nắm được: Đặc điểm của nhóm DT chung và DT riêng

- Cách viết hoa DT riêng

  3/ Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học .
B. Chuẩn bị:


- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy - học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                         6A4:      

II. Kiểm tra bài cũ:        
 HS1: Thế nào là DT? Đặc điểm của DT? Phân loại DT?
 HS 2: Làm bài tập 1

 HS 3: Làm bài tập 2.

III. Bài mới.
Trong giờ trước các em đã được tìm hiểu một số kiến thức về danh từ đã biết: danh từ được chia 2 loại: danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ đơn vị lại có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn. Giờ hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về danh từ chỉ sự vật.

	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học: Danh từ chung và danh từ riêng.

	1.Đọc ngữ liệu SGK108. “Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội”. 

Đọc ngữ liệu và cho biết ngữ liệu trích ở văn bản nào đã học? Kể lại sự việc gì?

Hãy tìm các danh từ có trong câu? trong các danh từ đó đâu là từ đơn? từ phức? Vì sao?

Các danh từ trong câu thuộc loại danh từ nào? Em có nhận xét gì cách viết các danh từ trong câu?

· Có danh từ viết hoa, có danh từ không viết hoa. 

Học sinh làm bài nhóm vào phiếu học tập: điền các danh từ đã tìm được trong câu vào bảng phân loại cho thích hợp.

Danh từ chung

vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện..

Danh từ riêng

Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

Qua phân loại, em thấy danh từ chỉ sự vật chia thành mấy loại? là những loại nào? Thế nào là danh từ chung? Danh từ riêng?
	· Danh từ chỉ sự vật: 
Gồm danh từ chung và danh từ riêng.

- Danh từ chung: là tên gọi một sự vật.

- Danh từ riêng: là tên riêng của từng người, từng vật, địa phương….

	
	2. Cách viết danh từ riêng.

	Nhận xét cách viết danh từ riêng?

Nhắc lại qui tắc viết hoa đã học?
	*Qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam:

- Tên người viết hoa tất cả các chữ cáI đầu tiên của họ, tên đệm, tên.

- Tên địa lí VN tương tự như trên. 

	Đối với tên địa lí, tên người nước ngoài?
	* Tên người, tên địa lí nước ngoài:

- Nừu phiên âm qua Hán Việt giống tên Thuần Việt (Trung Quốc)

- Nừu phiên âm trực tiếp: chỉ viết hoa chữ cáI đầu tiên của họ tên đệm. (A- lếch-xây Mác xi mô vích Pês kốp.)

- Tên địa lí: chỉ viết hoa chữ cáI đầu tiên, giữa các tiếng cần có gạch nối (nếu nhiều tiếng).

	HS đọc Ghi nhớ SGK- Tr 109
	* Tên các cơ quan, tổ chức, giảI thưởng, danh hiệu, huân chương (thường là 1 cụm từ) viết hoa chữ cáI đầu tiên của tiếng đầu tiên.(Liên hợp quốc).

* Ghi nhớ 
                         (SGK109)

	
	II. Luyện tập:

	Tìm danh từ chung, danh từ riêng.

Các từ in đậm có phảI là danh từ riêng không? Vì Sao?
	Bài 1: 

- Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, bây giờ, nước, vị thần, nòi, rồng, con trai, tên…
- Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Bài 2: 

a. Chim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi-> là danh từ riêng.

b. út: danh từ riêng của nhân vật (mặc dù bản thân là danh từ chung).

	Viết hoa lại cho đúng?

Giáo viên đọc, học sinh viết bài.

Viết đúng các danh từ chung và DTR

Giáo viên chấm một số bài, nhận xét.
	Bài 3:

· Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, miền Trung….

Bài 4: chính tả: “ếch ngồi đáy giếng”.


IV. Củng cố: -  Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng? Cách viết hoa?

                   - Đọc bài đọc thêm SGK110.

V. HDVN: Học bài- Làm lại các bài tập.

 
- Đặt câu có sử dụng danh từ chung, danh từ riêng.

  - Luyện cách viết danh từ riêng.

  - Chuẩn bị: Xem lại các truyện truyền thuyết và truyện cổ tích đã học để sửa bài kiểm tra Văn ở tiết 28.
***************************************************

tiÕt 40: LUYỆN TẬP DANH TỪ 
Ngày soạn : 18/10/2013
Ngày dạy : 26/10/2013
A. Mục tiêu cần đạt: 

1. Kiến thức:  
Giúp học sinh củng cố kiên thức  về danh từ và các loại danh từ
2. Kĩ năng: 

- Luyện tập thực hành giải các bài tập 
3. Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
B. Chuẩn bị:
Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

Học sinh: Đọc văn bản,

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                  6A4:      

II. Kiểm tra bài cũ:        
         HS1: - Nêu khái niệm Danh từ và các loại danh từ? 
                   HS2: Vẽ sơ đồ phân loại Danh từ?                                   
III. Bài mới:
	GV cho học sinh ôn tập kiến thức lý thuyết 

? Danh từ là gì ?

? Danh từ có thể kết hợp với từ nào đằng trư​​íc và sau nó để tạo thành cụm danh từ 

? Danh từ thư​​êng giữ chức vụ ngữ pháp gì ở trong câu ?

? Dựa vào vị trí, ý nghĩa khái quát của từ, theo em danh từ ®ư​​îc phân chia thành mấy loại lớn ? Cụ thể từng loại ?

? Thay thế (con, viên, thóng, ta..) bằng một số từ khác, nhận xét trư​​êng hợp thay thế nào thì tính đếm, đo lư​​êng thay đổi, không đổi. Vì sao ?

Học sinh thảo luận nhóm , đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung, Giáo viên chốt.

Học sinh chơi trò chơi tiếp sức. Trong thời gian 2 phút, nhóm nào tìm được nhiều từ-> chiến thắng
" Cây bút  thần là truyện cổ tích về nhân vật có tài năng kỳ lạ"
Hãy liệt kê những từ loại chuyên đứng trước Dt chỉ người, đồ vật?


	I . Ôn tập lý thuyết 

* Đặc điểm của danh từ.

* Danh từ là những từ chỉ ngư​​êi, vật, hiện t​​ưîng, khái niệm...

* Khả năng kết hợp :

- Từ chỉ số l​ư​îng đứng trư​​íc.

- Các từ này, ấy, đó,... và một số từ ngữ khác đằng sau.

VD1 : Học sinh 

- Học sinh chăm học

- Em là học sinh lớp 6A.

VD2 : Thầy giáo.

- Thầy giáo đang giảng bải

- Bố em là thầy giáo.

* Chức vụ trong câu :

- Chức vụ điển hình là làm chủ ngữ.

- Khi làm vị ngữ cần có từ là đứng trư​íc.

* Danh từ ®ư​​îc chia thành 2 loại lớn đó là DT chỉ sự vật và DT chỉ đơn vị.

- Danh từ đơn vị : nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lư​​êng sự vật.

- Danh từ chỉ đơn vị gồm 2 nhóm lớn.

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (gọi là loại từ)

+ Danh từ chỉ đơn vị qui ư​​íc, gồm


- Danh từ chỉ đơn vị chính xác


- Danh từ chỉ đơn vị ư​​íc chừng.

b. Danh từ chỉ sự vật : Nêu tên từng loại, hoặc từng cá thể ngư​​êi, vật, hiện t​ư​îng, khái niệm.

II Luyện tập 

Bài 1:

Chỉ ra dt trong các câu văn sau:

ở làng tôi, rất nhiều cây xoan. Tháng hai, hoa xoan thả hương thơm ngát, rụng tím cả các phiến đá lát đường. Những hàng rào cúc tần xanh mơn mởn trong mưa bụi mùa xuân. Dây tơ hồng vàng quấn quýt đan vào nhau hứng những cánh hoa xoan li ti như vỏ trấu rơi nhẹ.

Bài 2:

 Tìm các dt chỉ đơn vị tự nhiên cho các dt: đá, thuyền, vải

VD: Hòn đá… phiến đá .....
Bài 3: Hãy tìm các dt khác nhau có thể kết hợp được với dt đơn vị tự nhiên: bức, tờ, dải

- Bức: ( tranh, thư, họa, tượng…)

- Tờ: ( giấy, báo, đơn, lịch…)

- Dải: ( lụa, yếm, áo…)

Bài 4: Tìm các dt chỉ đơn vị qui ước có thể đi kèm với các dt: nước ,sữa , dầu

- Lít, can, thùng, cốc, bát…

Bài 5

* Gạch dưới những danh từ trong câu sau?

" Cây bút thần là truyện cổ tích về nhân vật có tài năng kỳ lạ"
* Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong những danh từ ấy?

Bài tập 6:

- Nhà, cưa, bàn, ghế, chai, lọ...

- Đặt câu:  

+ Nhà cửa của anh sao bẩn thế.

+Cái bàn này có bốn chân. 

Bài tập7 :

Từ loại chuyên đứng trước DT chỉ người: anh, chị, ông, ngài...

- Từ loại chuyên đứng trước DT chỉ đồ vât: hoa, quả, tờ, chiếc...


IV. Củng cố : 
Gv cho học sinh củng cố kiến thức lý thuyết 
V. HDVN : - Làm các bài tập còn lại 


         - Chuẩn bị ôn tập Tiếng Việt 
Duyệt giáo án ngày: 19/10/2013
Phó Hiệu trưởng 
Nguyễn Sỹ Quang.
Tuần 11
Tiết 41: ÔN TẬP tiếng việt
Ngày soạn  : 23/10/2013
Ngày giảng: 29/10/2013
A. Mục tiêu cần đạt: 

1. Kiến thức:

Giúp học sinh củng cố kiên thức về tiếng Việt ;luyện làm các bài tập về chữa lỗi dùng từ 
2. Kĩ năng:

- Luyện tập thực hành giải các bài tập 
3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

B. Chuẩn bị:

Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

Học sinh: Đọc văn bản,

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                            6a4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
        Kết hợp trong giờ học 
III. Bài mới:

	 GV cho HS thảo luận trả lời các câu hỏi  đã chuẩn bị ở nhà.

Chia lớp thành   nhóm

- Nhóm 1: Từ có các cách cấu tạo ntn? Phân biệt từ và tiếng? Từ đơn và từ phức? Từ ghép và từ láy?

- Nhóm 2:Thế nào là nghĩa của từ? Cách giải nghĩa từ? Hiện tượng chuyển nghĩa là gì? thế nào là nghĩa gốc?nghĩa chuyển?

- Nhóm 3: Thế nào là từ mượn? Nguồn gốc và cách sử dụng từ mượn? Những lỗi thường mắc khi dùng từ?cách sửa?

- Nhóm 4: Danh từ là gì? nêu các đặc điểm và phân loại DT? 

GV treo bảng phụ  và yêu cầu HS nhắc lại.GV khắc sâu sự khác biệt các cách cấu tạo từ, các nghĩa của từ, các loại DT.

HS đọc và làm cá nhân.

Các từ gạch chân có cấu tạo thế nào?

HS trao đổi theo nhóm, cử đai diện lên bảng điền.

HS làm vở, giải thích cách đặt của mình?

HS tự viết bài, sâu đó trình  bày, các HS khác nhận xét
	I, Nội dung ôn tập:

1. Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt:

- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ, từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất cấu tạo câu.

-  Từ có 1 tiếng ( từ đơn), có thể do nhiều tiếng ghép lại( từ phức)

- Từ phức có nhiều cách cấu tạo:

+ Ghép các tiếng có quan hệ về âm( từ láy)

 + Ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa( từ ghép) 

2. Nghĩa của từ, hiện tượng chuyển nghĩa của từ:

- Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị.

- Cách giải  nghĩa từ: Nêu nội dung mà từ biểu thị, sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.

- Hiện tượng thay đổi nghĩa để tạo ra những nghĩa mới gọi là hiện tượng chuyển nghĩa của từ

- Nghĩa gốc: là nghĩa ban đầu, làm cơ sở hình thành nghĩa chuyển. Nghĩa chuyển: nghĩa tạo ra từ nghĩa gốc.

3. Từ mượn, chữa lỗi dùng từ: 

- Từ mượn: Từ mượn của nước khác để biểu thị những khái niệm mà Tiếng Việt chưa có.

-  Nguồn gốc chủ yếu của từ mượn là từ gốc hán.

- Sử dụng từ mượn hợp lý để giữ gìn sự trong sáng của TV

- Lỗi chủ yếu khi dùng từ là lồi lặp và lẫn các từ gần âm. Muốn sửa: Hiểu đúng nghĩa của từ, tích lũy từ để có vốn từ phong phú.

4. Danh từ: 

- Là những từ có ý nghĩa sự vật: chỉ người, chỉ vật, hiện tượng, khái niệm.

-  Đặc điểm của danh từ:DT thường làm chủ ngữ trong câu, khi làm VN trước nó phải  có từ là.

-  Phân loại danh từ: 2 loại lớn

a. Danh từ chỉ đơn vị (Dt chỉ đơn vị tự nhiên, DT chỉ đơn vị quy ước)

b. Danh từ chỉ vự vật:

II. Luyện tập:

Bài 1: Cho câu văn sau: “ Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có 2 vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức”. 

a. Chăm chỉ:  ghép các tiếng dựa trên quan hệ về  âm

b. Phúc đức: ghép các tiếng dựa trên quan hệ về nghĩa.( ý nghĩa 2 tiếng tương đương nhau)

Bài 2:  Cho các từ sau, hãy điền vào chỗ trống cho phù hợp: Nhi đồng, trẻ em, phụ huynh, cha mẹ
a. Em rất thích đọc báo nhi đồng.
b. Ngoài sân, trẻ em đang nô dùa.

c.  Là con, chúng ta phải vâng lời cha mẹ.

d. Kính gửi phụ huynh em Nguyễn Văn X.

Bài 3: Đặt câu với 3 từ sâu: Cho, biếu , tặng.

a. Em biếu bà năm quả cam.

b. Bạn em tặng em một chiếc cặp tóc rất xinh  nhân ngày sinh của em.

c. Hôm nay, mẹ cho em  tiền để mua sách.

Bài 4: Xác định nghĩa của từ đầu trong các câu sau:

a. Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông

-> Bộ phận phía trước( hoặc ngoài cùng) của đồ vật.

b. Đầu tôi to và nổi lên từng tảng rất bướng.

-> Bộ phận trên hết, chủ chốt,chứa não của người hay vật( nghĩa gốc)

c. Đầu súng trăng treo.

-> Bộ phận trên hết của khẩu súng( nghĩa chuyển)
Bài 5: Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về một nhân vật em thích trong cổ tích, truyền thuyết, trong đó có sử dụng các DT chung và DT riêng.

 Thánh Gióng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có tuổi thơ thật kỳ lạ: ba tuổi chẳng nói chẳng cười. Vậy mà khi có giặc ngoại xâm, chú bỗng cất tiếng nói đòi đánh giặc. Và kỳ lạ hơn là chú bé nhanh chóng và trở thành tráng sĩ, một mình một ngựa,xông thẳng vào nơi có giặc. Với gậy sắt, bụi tre của làng quê, Gióng đã chiến thắng thật vẻ vang. Hình ảnh Gióng thật đẹp đẽ, oai phong như sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong buổi đầu dựng nước. Chúng em thấy tự hào, khâm phục vì nhân dân ta có người anh hùng  làng Phù Đổng.


IV. Củng cố : Gv khắc sâu kiến thức cho học sinh 
V. HDVN : - Làm các bài tập còn lại 

**********************************************************
Tiết 42 : Trả bài kiểm tra văn
Ngày soạn : 24/10/2013.

Ngày giảng: 29/10/2013
A. Mục tiêu bài học:
    1/ Kiến thức: 

       Củng cố kiến thức về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa các truyện truyền thuyết, cổ tích đã học.

   2/ Kĩ năng: 

       Khắc phục những sai sót của bản thân qua bài kiểm tra văn.

- Học sinh nhận rõ ưu khuyết điểm trong bài làm của mình

- Tích hợp các VB đã học về truyền thuyết và cổ tích

- Luyện kỹ năng chữa bài viết

3. Thái độ:    -   Nghiêm túc sửa chữa các nhược điểm ,phát huy ưu điểm.
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
 Kết hợp trong giờ

III. Bài mới:
	GV hướng dẫn học sinh xây dựng đáp án.
	I. Đề bài 

II. Đáp án -Biểu điểm

    A. Trắc nghiệm :( 3 điểm )
Câu 1(2) Mỗi ý đúng 0.5 ®   1-b

2-d

3-c

4-b

Câu 2. (0.5)  đúng

Câu 3. (0.5) điền đúng mỗi từ được 0.1đ  hoang đường, mơ ước, niềm tin, bất hạnh, thông minh

        B. Tự luận ( 7 điểm )

Câu 4. (3đ) a. Kể đúng tên các truyền thuyết: 1đ.

- Truyền thuyết thời các vua Hùng: Bánh chưng bánh giày, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thuỷ Tinh.

- Truyền thuyết sau thời vua Hùng: Sự tích hồ Gươm.

b. ý nghĩa truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh: 2 điểm.

  Giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Câu 5. (4 ®)

Học sinh chỉ ra được 2 chi tiết thần kì và giải thích được những ý nghĩa của cho tiết đó .Mỗi chi tiết được 2 điểm.

+ Chi tiết tiếng đàn Thạch Sanh

+ Chi tiết niêu cơm thần


	Gv dựa vào kết quả bài làm của học sinh nhận xét ưu nhược điểm của từng bài.
	III. nhận xét chung:

1. Ưu điểm:

- Một số đã nắm được nội dung, yêu cầu của đề. 

-Nắm vững nội dung kiến thức cơ bản trong phần truyện dân gian đã học (Truyền thuyết, Cổ tích).

- HS nêu được những truyện truyền thuyết thời Vua hùng và sau thời đại Vua Hùng.
- Một số em bíêt phân tích ý nghĩa của chi tiết truyện.
- Trình bày rõ ràng, sạch.

- - Một số bài viết khá: Ngọc, Toàn, Linh, Khiêm…
2. Nhược điểm:
- Đa số chưa nắm chắc yêu cầu của đề  
- Một số em chưa biết cách làm bài, kiến thức chưa chưa chắc. 
- Trình bày câu thả, chữ quá xấu: Đức, Toàn, Tiến Đạt...

- Một số bài viết chưa tốt: H. Linh, Khanh, Thanh, Tuân, Tuấn…

	Học sinh tự chữa lỗi chính tả trong bài viết của mình.
	IV. Chữa lỗi:

· Lỗi chính tả: chuyện chuyền thuyết-> truyện truyền thuyết; 
         + Tên riêng không viết hoa: Sơn Tinh , Thuỷ Tinh , Thánh Gióng., Thạch Sanh .

         + Viết tắt: 1, 0 (ko), đc,    

	Giáo viên chép một số câu diễn đạt sai lên bảng, giúp học sinh thấy được chỗ sai, hướng dẫn cách sửa.
	- Lỗi dùng từ:

+ Nghĩa từ không chính xác: 
- Lỗi câu:.(câu thếu thành phần chủ ngữ)

* Chữa phần sai kiến thức trong bài (dựa vào phần đáp án hs tự sửa).
V. Trả bài:

- HS đọc lại bài và chữa lỗi.


IV. Củng cố:- Khắc sâu lại phương pháp làm bài.
V Hướng dẫn về nhà :

  - Về nhà đọc lại các văn bản thơ, năm vững thể loại truyền thuyết, cổ tích.
   - Soạn bài: Luyện nói kể chuyện(trang 111).

+ Lập dàn bài: Kể về một chuyến ra thành phố.

+ Đọc dàn bài tham khảo và bài mẫu trang 111,112.
+ Đọc nói trước gương theo yêu cầu tiết luyện nói như to, rõ ràng, diễn cảm.
***********************************************
Tiết 43 : Luyện nói kể chuyện
Ngày soạn : 25/10/2013
Ngày giảng:31/10/2013
            A. Mục tiêu bài học:
     1.Kiến thức:

- Nắm chắc kiến thức đã học về văn tự sự: chủ đề, dàn bài, đoạn văn, lời kể và ngôi kể trong văn tự sự.

 - Biết trình bày, diễn đạt để kể một câu chuyện của bản thân.

- Chủ đề, dàn bài, đoạn văn, lời kể và ngôi kể trong văn bản tự sự.

- Yêu cầu của việc kể một câu chuyện của bản thân.

2.Kĩ năng:

-  Lập dàn ý và trình bày rõ ràng, mạch lạc một câu chuyện của bản thân trước lớp.
  3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học .
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                           6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        Sự chuẩn bị dàn bài của học sinh

III.  Bài mới
	HS lập dàn ý – GV nhận xét hoàn chỉnh

HS chuẩn bị bài nói theo tổ, nhóm: 
- Nhóm 1: đề 1.

- Nhóm 2: Đề 2.

- Nhóm 3: đề 3.

- Nhóm 4 :đề 4.
Trình bày trước lớp. 

Dựa vào dàn ý kể tại lớp

HS trình bày trc nhóm

	I. Đề bài: Cho các đề bài sau:

1. Kể về 1 chuyến về quê

2. Kể về 1 cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

3. Kể về 1 cuộc đi thăm di tích lịch sử

4. Kể về 1 chuyến đi ra TP 

*) Lập dàn ý 

Đề 1:

A, Mở bài:- Lý do về thăm quê. Về quê với ai

B, Thân bài:

- Lòng xôn xao khi được về quê

- Quang cảnh chung quanh của quê hương

- Gặp họ hàng ruột thịt

- Thăm phần mộ tổ tiên 

- Gặp bạn bè cùng lứa 

- Cảm xúc dưới mái nhà người thân

C, Kết bài: - Chia tay.  Cảm xúc về quê hương 

Đề 2: Thể loại : Tự sự.

- Nội dung: về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ, thương binh neo đơn.

* Lập dàn ý:

a. Mở bài: G/thiệu hoàn cảnh cuộc thăm hỏi.

- Nhân dịp nào đi thăm(27/7 hay ngày tết).

- Ai tổ chức, đoàn gồm những ai?

- Dự định đi thăm gia đình nào? ở đâu? lí do?

b. Thân bài:

- Chuẩn bị cho cuộc đi thăm.

- Tâm trạng của em và các bạn: trên đường đi, lúc đến nhà…
- Cuộc gặp gỡ, thăm viếng diễn ra như thế nào? Lời nói, việc làm, quà tặng của đoàn.

- Thái độ, lời nói, của g.đình được đến thăm.

c. Kết bài: Ra về, ấn tượng cuộc đến thăm. Từ đó có phương hướng, việc làm của em sắp tới.

* ) Có thể chọn ngôi kể thứ nhất hoặc thứ ba.
Đề 3

A, Mở bài: G/ thiệu chung: Lí do, đi cùng ai,do ai tổ chức.
B, Thân bài: 

+ Tâm trạng em trước cuộc đi

Trên đường đi.

+ Quang cảnh kkhu di tích

+ Được hướng dẫn viên hoặc người quản lí di tích g.thiệu ntn?

+ Thái độ của mọi ng và bản thân

C, Kết bài: Ra về, ấn tượng cuộc đi thăm

Đề 4: 

A, Mở bài: Lí do ra t.phố, đi với ai

B, Thân bài:

- Tâm trạng háo hức ntn?

- Những điều tai nghe mắt thấy ở t.phố
+ Quang cảnh chung(xe cộ , nhà cửa, người…
+ Quang cảnh 1 khu phố cụ thể em đã qua
+ Cảnh 1 công viên đẹp, trẻ em chơi đùa..
+ Cảnh 1 siêu thị sang trọng..

+ Cảnh Hồ Gươm thơ mộng, cổ kính, cảnh lăng Bác trang nghiêm

+ Chụp ảnh kỉ niệm, mua quà lưu niệm, mua sách vở đồ  dùng học tập.
C,Kết bài: T/ cảm lưu luyến, mong ước gặp lại.
II. Yêu cầu bài nói:

-  Nội dung: Lập dàn ý, dựa vào dàn ý trình bày miệng.

- Phong cách: Bình tĩnh, tự tin; nói rõ ràng, rành mạch; kết hợp biểu lộ qua nét mặt, cử chỉ.
- Hình thức: Hoạt động nhóm, cử đại diện lên trình bày.

III. Trình bày trước nhóm- lớp:

1. Học sinh tự phát  biểu trong tổ:

- Lần lượt từng học sinh tập nói ở tổ.

- Các bạn khác: nghe, nhận xét.

2. Trình bày trước lớp:

- Mỗi tổ cử một bạn lên trình bày theo nội dung đã chuẩn bị.

- Cả lớp nghe, nhận xét.

IV. Nhận xét đánh giá:

Giáo viên theo dõi, nhận xét, uốn nắn, sửa chữa giúp học sinh nói tốt.GV nhận xét về nội dung, phong cách nói của học sinh.

- Cho điểm với bài nói tốt.


 IV. Củng cố:- Giáo viên khái quát yêu cầu giờ luyện nói.
- Nhận xét ưu điểm, tồn tại giờ luyện nói, động viên HS tích cực luyện nói.
V. HDVN: 
- Tập kể lại truyện. Lập dàn ý các đề còn lại.Chuẩn bị bài Cụm Danh từ
Tiết 44 : Cụm danh từ
Ngày soạn: 25/10/2013
Ngày giảng: 2/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

1/ Kiến thức: 

     - Nghĩa của cụm danh từ.

    - Chức năng ngữ pháp của cụm danh từ.

    - Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ.

    - Ý nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong cụm danh từ.

   2/ Kĩ năng: 

     Đặt câu có sử dụng cụm danh từ.
3/ Thái độ :- Giáo dục HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học .
B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                         6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:   - DT chỉ sự vật có mấy loại? Nói rõ từng loại?

III. Bài mới :Khi danh từ đứng trong câu để đảm nhận một vai trò nào đó thì trước hoặc sau nó còn có thêm một số từ ngữ phụ. Những từ ngữ đó cùng với danh từ lập thành một cụm từ. Đó là cụm danh từ. Vậy cụm danh từ là gì? Có đặc điểm và cấu tạo như thế nào? Các em sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay.
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học

	1.Đọc ngữ liệu SGK116. (Bảng phụ)Đọc ngữ liệu và cho biết ngữ liệu trích ở văn bản nào đã học? Kể lại sự việc gì?

Các từ ngữ được in đậm trong câu bổ sung ý nghĩa cho nhưng từ nào?

Các từ được bổ sung nghĩa thuộc từ loại nào?

GV:những từ, cụm từ đứng trước và sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó là những từ ngữ phụ thuộc được gọi là phụ ngữ.Các tổ hợp từ nói trên được gọi là cụm danh từ. Vậy cụm danh từ là gì? 
	1. Cụm danh từ là gì? 

- Từ “xưa” bổ sung ý nghĩa cho từ “ngày”; các từ: “hai”, “ông lão”, “đánh cá” bổ sung nghĩa cho từ “vợ chồng”;

“một”, ‘nát”, “trên”, “bờ biển” bổ sung nghĩa cho từ “túp lều”.

-> Là các danh từ.
* Cụm danh từ là loại tổ hợp 

từ do danh từ với một số từ ngữ 

phụ thuộc nó tạo thành.

	So sánh các cách nói sau đây?

- túp lều/ một túp lều.

- một túp lều/ một túp lều nát.

- một túp lều nát/ một túp lều nát trên bờ biển.

Em có nhận xét gì về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ?
Chúng ta có một danh từ “học sinh”. Em hãy phát triển danh từ đó thành CDT?

	· Nghĩa của CDT cụ thể, đầy đủ hơn nghĩa của một danh từ. (Số lượng phụ ngữ càng tăng, càng phức tạp thì nghĩa của CDT càng đầy đủ).
*CDT chức năng NP trong câu như một DT: làm CN, làm phụngữ , khi nó làm VN thì trước nó có từ “là”

(VD: Bạn Mai là một học sinh 

giỏi nhất lớp ta.)



	- Tất cả học sinh lớp ta.

- Tất cả học sinh lớp ta đều chăm học.

Cụm danh từ “Tất cả học sinh lớp ta” giữ chức vụ gì trong câu? (chủ ngữ).
VậyCDTthường giữ ch.vụ gì trong câu?
	

	Ngữ liệu SGK117 

Tìm các cụm danh từ trong câu?
	2. Cấu tạo của cụm danh từ:

* Mô hình tổng quát của CDT

	- Các cụm danh từ: làng ấy; ba thúng gạo nếp; ba con trâu đực;ba con trâu ấy; chín con; năm sau; cả làng.
Hãy tìm các danh từ chính? (làng, thúng gạo, con trâu, con, năm, làng).
Liệt kê các từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau danh từ? Phụ ngữ đứng trước và sau có mấy loại?
-Đứng trước danh từ:
+cả:số lượng tổng thể- ước phỏng.                              
+ba, chín:số lượng cụ thể chính xác.
· Đứng sau:         
 +nếp, đực, sau:chỉ đặc điểm, tính chất.

  +ấy: từ để chỉ.

Hãy điền các cụm danh từ vào bảng:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

Làng

ấy

Ba

thóng

gạo

nếp

Ba

con

trâu

đực

Ba

con

trâu

ấy

chín

con

năm

Sau

cả

làng

Nhận xét gì về cấu tạo của cụm danh từ?(gồm những phần nào?)

Xác dịnh mô hình tổng quát của CDT
Nhận xét vai trò của các thành phần trong cụm danh từ?
	Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t 2

t 1

T1

T2

s1

S2

Tất cả

những

Em

học sinh

ấy

* Trong cụm danh từ:

- Các phụ ngữ ở phần trước bổ 

sung cho danh từ các ý nghĩa về 

số và lượng.

- Các phụ ngữ phần sau nêu lên 

đặc điểm của sự vật mà danh từ 

biểu thị hoặc xác định vị trí của 

sự vật ấy trong không gian, thời 

gian.

 *Ghi nhớ 
                 (SGK117-118).

	
	II. Luyện tập:

	Tìm cụm danh từ trong câu?


	Bài 1: Các cụm danh từ trong câu:
a. Một người chồng thật xứng đáng

b. Một lưỡi búa của cha để lại.

c. Một con yêu tinh ở trên  núi có nhiều phép lạ.

	điền các phụ ngữ vào chỗ trống


	Bài 3:

- Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước.

- Thận không ngờ…vừa rồi lại chui vào lưới mình.

- Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.


IV. Củng cố: 
 - Thế nào là cụm danh từ?
    Cấu tạo của cụm danh từ?

V. HDVN: 
- Học bài
- Làm lại các bài tập.

- ôn tập các nội dung đã học phần tiếng việt giờ sau kiểm tra TV 1 tiết.

- Soạn bài: Chân, tay, tai, mắt , miệng.

Duyệt giáo án ngày 26/10/2013
Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Sỹ Quang.
**********************************************************
Tuần 12
Tiết 45 :  Hướng dẫn đọc thêm:
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 
(Truyện ngụ ngôn)
Ngày soạn: 30/10/2013
Ngày giảng: 5/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

  1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung, ý nghĩa Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

- Hiểu một số nét chính về nghệ thuật của truyện.

-  Đặc điểm thể loại của truyện ngụ ngôn trong văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

 -  Nét đặc sắc của truyện : cách kể ý vị với ngụ ý sâu sắc khi đúc kết bài học về sự đoàn kết.

 2. Kĩ năng :

  -  Đọc  - hiểu truyện ngụ ngôn theo đặc trưng thể loại

  - Phân tích, hiểu ngụ ý truyện ngụ ngôn.

  - Kể lại được truyện.

- Tự nhận thức giá trị của của tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết tương thân tương ái trong cuộc sống.

- Ứng xử có trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái 

- Giao tiếp : Phản hồi, lắng nghe, tích cực Trình bàỳ suy nghĩ, ý tưởng, cảm nhận của bản thân về bài học trong truyện .

3. Thái độ:
 -  Nghiêm túc trong giờ học.

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                       6A4:       

II. Kiểm tra bài cũ:        Kể lại truyện “Thầy bói xem voi” và nêu ý nghĩa của câu chuyện?
III. Bài mới:
          Giới thiệu bµi:Chóng ta luôn sống giữa tập thể, giữa mọi ng. Nếu c.ta tách mình ra khỏi tập thể ấy thì điều gì sẽ xảy ra?   Chân, tay, tai, mắt, miệng là những bộ phận của cơ thể con người. Mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ riêng nhưng lại chung mục đích đảm bảo sự sống  cho cơ thể. Dân gian đã dựa vào đó để xây dựng một truyện ngụ ngôn. Vậy ý nghĩa của truyện là gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ . 

	Cần đọc văn bản với giọng đọc như thế nào?

- Gọi 2 học sinh đọc truyện, giáo viên uốn nắn.

Hãy kể tóm tắt các sự việc trong truyện?

Truyện kể theo ngôi thứ mấy? Thứ tự nào?
Truyện có những nhân vật nào? Vì sao lại gọi đó là các nhân vật:


	I. Hướng dẫn tiếp xúc văn bản.
1. Hướng dẫn đọc và kể:
- Giọng đọc thay đổi với từng nhân vật và từng đoạn cho phù hợp.

- Nhân vật là những bộ phận trên cơ thể người đã được nhân hoá (tên gọi, xưng hô, nói năng, đặc điểm giới tính, công việc, lứa tuổi…).

	Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số chú thích bằng câu hỏi:
	2. Hướng dẫn tìm hiểu chú thích:

	Truyện có thể chia thành mấy phần?

Nội dung từng phần?
	3. Hướng dẫn tìm bố cục: 2 Phần

- P1: Từ đầu đến "kéo nhau về”: nguyên nhân và tình huống truyện.

- P2: Hành động và kết quả.

	Chia lớp thành 2 nhóm thảo luận 2 câu hỏi.
	II. Hướng dẫn tìm hiểu văn bản :

	* Nhóm 1: 

Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng? Họ so bì như vậy có đúng không? Vì sao? 
* Nhóm 2:

Khi không làm việc thì bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay phải chịu hậu quả như thế nào? Vì sao họ lại như vậy? Từ đó em nhận xét gì mối quan hệ giữa các nhân vật?


	1. Nguyên nhân và tình huống truyện:

- Họ so bì vì: Cho rằng lão Miệng chỉ ăn không ngồi rồi, sung sướng, trong khi cả bọn phải làm lông vất vả, mệt nhọc quanh năm..

- Họ chỉ nhìn bề ngoài công việc của từng bộ phận mà chưa nhìn thấy mối quan hệ gắn bó bên trong giữa các bộ phận trong cơ thể: Nhờ Miệng ăn mà toàn bộ cơ thể được nuôi dưỡng khoẻ mạnh.

2. Hành động và kết quả:

* Hậu quả: cả bọn thấy mệt mỏi rã rời.

- Cô Mắt: lúc nào cũng lờ đờ, hai mi nặng trĩu, buồn ngủ mà không được.

- Cậu Chân, cậu Tay: không muốn cất mình chạy nhảy, vui đùa.

- Bác Tai: lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong.

- Lão Miệng: nhợt nhạt cả 2 môi, hai hàm khô như rang.

-> Đó là biểu hiện của các bộ phận trên cơ thể khi bị đói, không được nuôi dưỡng khoẻ mạnh, không có năng lượng để hoạt động.

-> Các nhân vật – các bộ phận: có mối quan hệ gắn bó, không thể tách rời: Mỗi bộ phận có 1 chức năng riêng để duy trì sự sống của cơ thể. Một bộ phận không hoạt động -> ảnh hưởng các bộ phận khác.

	Cả lớp thảo luận câu hỏi 3: (câu 2-SGK) 
Từ câu chuyện giữa các nhân vật trong truyện giúp em hiểu ra ý nghĩa của văn bản? Truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy chúng ta điều gì?


	3. ý nghĩa văn bản :
-Truyện nêu lên bài về vai trò của mỗi thành viên trong cộng đồng . Vì vậy , mỗi thành viên không thể sống đơn độc , tách biệt mà cần đoàn kết , nương tựa ,gắn bó vào nhau để cùng tồn tại và phát triển 
-> Bài học: 

- Phải biết sống đoàn kết, tượng trợ lẫn nhau, tôn trọng công sức của nhau.

- Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người.

	
	III. Hướng dẫn tổng kết:

	Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện? Truyện phản ánh nội dung gì?

- Học sinh đọc ghi nhớ
	1. Nghệ thuật: Cách xây dựng nhân vật đặc sắc, phép nhân hoá.

2. Nội dung: Qua truyện giữa các bộ phận trên cơ thể người khuyên nhủ bài học với con người.


IV. Củng cố: 
- Truyện ngụ ngôn có những đặc điểm gì? Lấy dẫn chứng từ các truyện đã học chứng minh cho các đặc điểm?

 - GV: Nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện ngụ ngôn: Kể chuyện bằng biện pháp nhân hoá, cường điệu, phóng đại, cốt truyện ngắn gọn. Bài học: thấm thía sâu sắc.

V. HDVN: 
Ôn tập các truyện ngụ ngôn đã học. 
Soạn: Treo biển – Lợn cưới áo mới.
Chuẩn bị giờ sau Kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt
********************************************************
Tiết 46 : Kiểm tra Tiếng Việt
Ngày soạn: 31/10/2013
Ngày giảng:05/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

   1. Kiến thức:

- Kiểm tra được những kiến thức về Tiếng việt đã học ở học kì một

  2. Kỹ năng:

    - Có kĩ năng nhận biết về Từ, Từ láy, Danh từ, Cụm danh từ, ....

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào bài làm cụ thể.

- Kĩ năng thực hành.

  3. Thái độ:  Nghiêm túc khi làm bài
  B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án- Biên soạn đề bài.
- HS: Ôn tập, chuẩn bị giấy kiểm tra.
C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                          6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Giấy kiểm tra và các dụng ht.       

III. Bài mới
I.Ma trận
	Nội dung kiến thức
	                                  Các cấp độ tư duy 
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng mức độ thấp
	Vận dụng  mức độ Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	Từ và cấu tạo từ tiếng Việt
	Đơn vị cấu tạo nên từ tiếng Việt

	
	
	
	
	Viết đoạn văn có từ ghép, từ láy
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	1

0,5

5
	
	
	
	
	1

3,5

35
	2
4
40

	Nghĩa của từ


	chỉ ra ®­îc cách hiểu đầy đủ nhất nghĩa của từ
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	1

0,5

5
	
	
	
	
	
	1

0,5

5

	Từ nhiều nghĩa


	
	
	Hiểu được cách sử dụng từ đúng nghĩa trong văn cảnh
	
	
	
	1

0,5

5

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	
	
	1

0,5

5
	
	
	
	1

0,5

5

	Lỗi dùng từ

	
	
	Hiểu và xác định đựơc lỗi dùng từ
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	
	
	1

0,5

5
	
	
	
	1

0,5

5

	Danh từ 


	Nắm được khái niệm về Danh Từ
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	1

0,5

5
	
	
	
	
	
	1

0,5

5

	Cụm Danh từ


	Cấu tạo đầy đủ  Cụm Danh từ

	
	
	Gạch chân cụm danh từ trong câu

 
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	1

0,5

5
	
	
	1
1,5
15
	
	
	2
2
20

	Sửa lỗi chính tả 

	
	
	
	
	Sửa lỗi chính tả theo n.tắc viết hoa các danh từ riêng  
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %
	
	
	
	
	1
2

20
	
	1
2

20

	TS câu:
TS điểm:

Tỷ lệ %
	4 
2
30
	3 
2,5
25
	2
5,5
55
	9

10

100


  II. Đề bài 
Phần A:Trắc nghiệm : 3 điểm (mỗi ý đúng được 0,5 đ) 

                                   Chän  vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.            

Câu 1. Đơn vị cấu tạo nên từ tiếng Việt là gì ?

a. Tiếng 


b. Từ 



c. Ngữ 


          d. Câu

Câu 2. Em hãy chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất nghĩa của từ: 

a. Nghĩa của từ là sự vật mà từ biểu thị   
b. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị

c. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

d. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

Câu 3. Từ “chân” (trong “chân đồi”) được dùng với nghĩa nào ?
a. Nghĩa gốc 


b. Nghĩa chuyển

Câu 4. Trong câu sau: “ Bài toán này hắc búa thật” mắc lỗi nào?
a. Lỗi lặp từ.           
b. Lỗi lẫn lộn các từ gần âm
 
c. Lỗi dùng từ không dúng nghĩa
 
Câu 5. Danh từ là?

     a. Từ chỉ người                 b. Từ chỉ vật     

     c. Từ chỉ người, vật          d. Từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm...                      

Câu 6. Cụm Danh từ có cấu tạo đầy đủ gồm có mấy phần ?
      a. Một phần            b. Hai phần              c. Ba phần          d. Bốn phần

Phần B:Tự luận  ( 7điểm)

Câu 7: ( 1,5đ )  : Gạch chân cụm danh từ trong câu văn sau 
          ...'' vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực.."
Câu 8:(2đ): Sửa lỗi chính tả theo nguyên tắc viết hoa các danh từ riêng trong đoạn thơ dưới đây

"...Đây hồ gươm, hồng hà ,hồ tây

         Đây lắng hồn núi sông ngàn năm

                                         Đây thăng long, đây ....mến yêu.."
Câu 9:(3,5): Viết 1 đoạn văn ngắn (khoảng 3 đến 5 câu) có sử dụng ít nhất 1 từ ghép và 1 từ láy. (Gạch chân dưới các từ đó).
III. Đáp án:
I. Phần trắc nghiệm(3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	b
	c
	b
	b
	d
	c


II. Phần tự luận (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

 
	làng ấy

ba thúng gạo nếp

ba con trâu đực.."

 
	1,5đ

	Câu 2  
	  Đây Hồ Gươm, Hồng Hà ,Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm

    Đây Thăng Long, đây ....mến yêu.."


	2đ 

	Câu 3

3,5đ 
	- Viết đoạn văn đủ số câu, đảm bảo hình thức.
- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi về câu, về cách dùng từ.

- Có sử dụng ít nhất 1 từ láy, 1 từ ghép.
	0,5đ
1đ

2đ




IV. Củng cố:
 - Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra
V. HDVN:  
- Đọc trước bài: số từ và lượng từ.
- Lập dàn ý cho bài viết tập làm văn  số 2. 
  Chuẩn bị giờ sau trả bài Viết số 2
*************************************************
Tiết 47 : Trả bài tập làm văn số 2
Ngày soạn : 01/11/2013
                                Ngày giảng:07/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh đánh giá bài tập làm văn của mình theo yêu cầu đã nêu trong SGK

- Tự sửa lỗi trong bài làm văn và rút kinh nghiệm khi làm bài.

B. Chuẩn bị:

- GV: Bài chấm – Giáo án

- HS: Ôn kỹ lý thuyết văn kể chuyện

C. Tiến trình  dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                            6A4:       

II. Kiểm tra bài cũ:        

Dàn bài yêu cầu học sinh làm ở nhà
III. Bài mới:

	Đọc lại đề

Học sinh phân tích đề

Nêu dàn ý của đề bài?

Theo em mở bài cần trình bày những ý nào?

Phần thân bài em cần trình bày như thế nào?

Kết bài viết ra sao?

GV nhận xét ưu khuyết điểm chung.

Câu sau sai chỗ nào, sửa lại ra sao?

Bạn dùng từ sai ở chỗ nào, hãy sửa lại cho đúng.

Sửa lại các từ sau cho đúng chính tả.
	  I. Đềbài : Kể về 1 việc tốt mà em đã làm.

  II.Tìm hiểu đề,lập dàn ý

       Thể loại : Tự sự

        Nội dung: Việc tốt

        Phạm vi: Của em

  A, MB (1,5đ) - Giới thiệu việc tốt em làm ở đâu, dịp nào (1đ)

        - Nêu tên việc làm (0,5 ®)

 B, TB (7 ®) - Trình bày theo thứ tự thích hợp toàn bộ diễn biến sự việc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc(5đ)

+ Bắt đầu  ntn?

+ Việc tốt diễn ra ra sao?(Giúp bạn học tập, đưa cụ già qua đường, giúp đỡ cha mẹ…)

+ Kết quả việc làm ( Bạn học tiến bộ, đưa được cụ già qua đường, cha mẹ vui…

+ Kết quả việc làm ( Bạn học tiến bộ, đưa được cụ già qua đường, cha mẹ vui…)

-  ý nghĩa của việc làm tốt ( Thể hiện qua suy nghĩ của em hoặc lời nhận xét của người em giúp đỡ….) (2đ)

 C, KB: (1.5  ®) - Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình về việc làm đó.

III. Nhận xét:
a. Ưu điểm:

- Đa số hiểu đề, xác định được yêu cầu bài viết, sử dụng ngôi kể, thứ tự kể thích hợp

-Trong bài viết kể đựơc  việc tốt đã làm (Bố cục rõ ràng, một số bài viết mạch lạc, có tình tíêt hấp dẫn.

( Khiêm,  Ngọc         )
- Một số bài trình bày sạch đẹp .
b. Nhược điểm:
-Một số hiểu chưa rõ đề, kể việc làm của người  khác.

-Nội dung sơ sài, liệt kê sự việc, chưa chú ý đến sự mạch lạc, tính thống nhất về chủ đề.( Trí, V Hoàng, Khang, Duyên...)

-Diễn đạt lủng củng ( Thanh, Thắm, Tuấn, Linh..)

-Dùng từ sai( Khang, T. Đạt)

-Sai lỗi chính tả và lỗi d.đạt.(Trang, Duyên, Thanh)

- Bài quá yếu: T Đạt.

IV. Chữa lỗi :
a. Lỗi diễn đạt:
Câu sai: Về nhà bạn không học bài, không làm bài tập cô giáo cho về nhà, không thuộc bài

Nguyên nhân: Diễn đạt lủng củng, lặp từ, không rõ nghĩa.

Cách sửa: Bỏ  bớt từ bị lặp, diễn đat lại=> Về nhà bạn không học bài, không làm bài tập, nên bạn không hiểu và khó thuộc bài cũ.

b. Lỗi dùng từ:
Từ dùng sai: Khuôn mặt hình trái xoan.

 Cách sửa: Bỏ từ hình 

c.Lỗi chính tả:

Sum suê-> Xum xuê; không quyên-> không quên

Giậy học-> dạy học;  Cám ơn-> cảm ơn.
chêu chọc->trêu chọc; câu truyện->câu chuyện; 

mưa rầm rã-> mưa tầm tã 

- Danh từ riêng không viết hoa.
V. Trả bài:

- Giải đáp thắc mắc

-  Đọc bài văn hay


IV. Củng cố:
                    Đọc bài viết tốt
5/HDVN:
                   ôn tập 
                   Chuẩn bị bài luyện tập: Kể chuyện đời thường
                          Theo các câu hỏi gợi ý trong SGK  
***********************************************

Tiết 48 : Luyện tập xây dựng bài tự sự 
              Kể chuyện đời thường
Ngày soạn: 01/11/2013
Ngày giảng: 9/11/2013
                A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:
- Hiểu được yêu cầu của bài văn tự sự kể chuyện đời thường : nhân vật và sự việc được kể trong kể chuyện đời thường ; chủ đề, dàn bài , ngôi kể ,lời kể trong kể chuyện đời thường.

- Nhận diện dược đề văn kể chuyện đời thường 

- Biết tìm ý, lập dàn ý cho đề văn kể chuyện đời thường.
-  Nhân vật và sự việc được kể trong truyện đời thường
 -  Chủ đề ,dàn bài, ngôi kể, lời kể trong truyện đời thường
 2. Kĩ năng :

- Làm bài văn kể chuyện đời thường

3. Thái độ:
 -  Nghiêm túc trong giờ học.

                 B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:
I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                       6A4:    

II. Kiểm tra bài cũ:     Cách làm bài văn tự sự?   

III.Bài mới :
Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh chúng ta. Ghi lại hoặc kể lại những câu chuyện đó: gọi là kể chuyện đời thường, người thật, việc thật. Vậy: kể một câu chuyện đời thường khác việc kể một câu chuyện có sẵn như thế nào?
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học

	1. Cho HS đọc các đề bài văn tự sự trong SGK.
Kể người ( Đề 3,4,6,7)

 Kể việc( Các đề còn lại)
Các đề bài yêu cầu kể các chuyện diễn ra trong phạm vi nào?

- Diễn ra trong phạm vi cuộc sống hàng ngày.

Các truyện đó kể về những ai? Những gì?

- Kể về bản thân mình, những người thân xung quanh, kể về quê hương mình.
	1. Chuyện đời thường.

- Là những chuyện xảy ra trong phạm vi cuộc sống hàng ngày, kể về những người xung quanh hoặc chính bản thân mình.

	2. Đây là những đề bài kể chuyện đời thường, người thật việc thật.

Vậy: Đề văn kể chuyện đời thường gồm mấy phần? (xảy ra trong phạm vi nào? kể về ai?).

Mỗi nhóm tự tìm thêm 1-2 đề bài tương tự.
(N.vật và sự việc thật không bịa đặt, …Tuy nhiên không phải bê nguyên xi ngoài đời vào truyện kể, có thể tưởng tượng hư cấu có mức độ để truyện hấp dẫn, không làm mất đi chất liệu và diện mạo đời thg,biến nó thành truyện li kì)
	Đề văn kể chuyện đời thường:

- Phạm vi: Những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

- Yêu cầu: Kể về những người xung quanh hoặc chính bản thân mình.

	Tìm hiểu quá trình thực hiện một đề tự sự:

Đề bài: Kể chuyện về ông (bà) của em.

a. Gọi học sinh đọc phần tìm hiểu đề. Phần này xác định những nội dung gì?

+ Yêu cầu: Kể chuyện đời thường, người thật việc thật.

+ Nội dung: Kể sự việc thể hiện tính tình, phẩm chất, thể hiện tình cảm của mình.

GV: Như vậy: Bài làm phải khắc hoạ được một nhân vật cụ thể.

- Kể chuyện đời thường, người thật việc thật: là nói tới chất liệu làm văn (được lấy từ trong cuộc sống đời thường). Khi kể vẫn có thể được hư cấu, kể chọn lọc, không nên viết tên thực, địa chỉ thực, chỉ nên kể phiếm chỉ hoặc dùng tên giả.

Kể chuyện đời thường khác với kể lại một câu chuyện có sẵn ở chỗ nào?

Lấy chất liệu từ cuộc sống thực hàng ngày, tự xây dựng nhân vật…

Vậy tìm hiểu đề là xác định những nội dung gì?
	2. Cách làm bài văn tự sự - đời thường.

a. Tìm hiểu đề.

- Xác định yêu cầu, nội dung đề bài.



	b. Học sinh đọc phần: Phương hướng làm bài.

Phần này, người kể định kể những gì về ông của mình.

- Giới thiệu chung.

-Kể 1 số việc làm, tính nết, tình cảm….của ông.

Không phải kể hết những điều quan sát, nghe thấy mà phải lựa chọn sự việc để thể hiện một chủ đề nào đó (yêu hoa, thương cháu..)

=> Giống các bài tự sự đã học.
	b. Xác định phương hướng làm bài (lập ý).

- Kể như thế nào? Kể những gì về nhân vật?

- Kể làm nội bật chủ đề gì?

	C. Gọi HS đọc phần dàn ý (quan sát bảng phụ).

Phần mở bài kể những gì?

Phần thân bài có mấy ý lớn? Kể về ông như vậy đã đủ chưa? Em có đề xuất gì khác?

Kể về người thân mà kể về những ý thích của người đó thì có thích hợp không? vì sao?

- Giúp phân biệt người đó với người khác, ý thích của mỗi người là khác nhau.

Phần kết bài kể như thế nào?

Vậy: Dàn ý của bài văn kể chuyện đời thường gồm có mấy phần? Nội dung từng phần kể ntn?
	c. Lập dàn ý:

- Mở bài: giới thiệu chung.

- Thân bài: Kể những việc làm, ý thích… của nhân vật để làm nổi bật một chủ đề.

- Kết bài: Cảm nghĩ đối với nhân vật, việc làm của nhân vật.

	d. Học sinh đọc bài tham khảo.

Bài làm đã nêu được chi tiết gì đáng chú ý về người ông?

- Yêu hoa, yêu thương con cháu.

Những chi tiết có vẽ ra được một người già có tính khí riêng? Vì sao em nhận ra là người già? 

Như vậy: khi kể về một nhân vật cần chú ý đạt được những gì?

Cách mở bài đã giới thiệu về người ông như thế nào? (khái quát).

Cách kết bài có hợp lý không?

Nhận xét lời văn trong bài? Thể hiện tình cảm với ông như thế nào?

- Yêu quý ông.

Vậy: Bài làm có sát đề không? Thể hiện được chủ đề không?

Các bước làm bài văn kể chuyện đời thường?
	d. Viết thành bài văn:

- Kể đặc điểm nhân vật phù hợp với lứa tuổi, có tính khí, ý thích việc làm đáng nhớ.

- Lời văn kể phải tự nhiên, thể hiện được tình cảm của người viết với nhân vật.
* Ghi nhí(SGK)

	
	II. Luyện tập:

	Đề 5: Kể về những đổi mới ở quê em?

1.Tìm hiểu đề, tìm ý: 

       - Thể loại: Kể chuyện

         - ND: Những biến đổi mới ở quê em

  2. Lập dàn ý:

A, MB: Ai đi xa lâu có dịp trở về hẳn phải ngỡ ngàng vì những đổi mới ở các làng… quê nội (ngoại) em

B, TB: - Trước đây: +Làng quê nghèo

                                +Buồn

       - Giờ đây: 

+Đổi mới toàn diện

+Những con đường, những ngôi nhà mới

+Trường học, trạm xá, UB xã (phường), câu lạc bộ, sân bóng

+Điện đài, xe máy, vi tính

+Nề nếp làm ăn sinh hoạt

C. Kết bài:

- Những suy nghĩ về quê hương

- Làng quê trong tương lai

Học sinh làm bài theo nhóm

GV thu bài, nhận xét.
	Đề 6: Hãy lập dàn ý cho đề bài: “Kể về một người bạn mới quen của em”?

1. Mở bài: Giới thiệu chung về người bạn.

2. Thân bài: Kể hoàn cảnh gia đình, tính tình, sở thích.. => Đó là người bạn hiền lành, tốt bụng.

3. Kết bài: Tình cảm của em với bạn.
Đề 7: Kể về thầy (cô) giáo em, người quan tâm động viên em học tập

A. MB: Giới thiệu ...
B. TB:

- Kể về sự quan tâm động viên em học tập (Mới vào học: chữ viết xấu, mắc khuyết điểm lần em ốm)

- Giảng bài: quan tâm, uốn nắn học sinh

- Tình cảm của em về thầy (cô) giáo: Trân trọng cảm mến, biết ơn

C. KB: Suy nghĩ của em về thầy (cô) giáo

3.Viết bài: 3 phần.


IV. Củng cố: 
- Các bước làm bài văn kể chuyện đời thường.

V. HDVN:     
Viết thành bài văn hoàn chỉnh.

                      Chuẩn bị: giờ sau viết bài tập làm văn số 3.
Duyệt giáo án ngày 2/11/2013
Phó Hiệu trưởng:
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Tiết 49+50 : Viết bài tập làm văn số 3
Ngày soạn: 6/11/2013
Ngày giảng: 12/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Học sinh biết kể chuyện đời thường có ý nghĩa.Biết viết bài theo bố cục.
- Rèn kỹ năng làm bài văn kể chuyện đời thường.

- Giáo dục tình cảm, thái độ đối với những người thân trong gia đình.
B. Chuẩn bị:
GV: Ra đề, đáp án.

HS: Ôn tập phương pháp làm bài.

C. Tiến trình bài học:
I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                             6A4:.       
II. Kiểm tra bài cũ:        

III.Bài mới :
                                GV nêu mục tiêu giờ viết bài.

I. Đề bài:

        Em hãy kể về một người thân trong gia đình của em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị….)

II. Đáp án- Biểu điểm:
1. Yêu cầu chung:
- Xác định đúng yêu cầu mà đề bài yêu cầu:

+ Thể loại: Tự sự

+ Nội dung: Một người thân trong gia đình em: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em…

- Biết lựa chọn ngôi kể, lời kể, thứ tự kể cho phù hợp.
- Thực hiện đúng quy trình làm bài: lập dàn ý, viết nháp rồi chép sạch vào vở.
- Bố cục bài viết rõ ràng, cân đối; trình bày sạch, khoa học.
- Tập trung, nghiêm túc làm bài, phân bố thời gian hợp lý.

2. Yêu cầu cụ thể:

* Dàn ý- Biểu điểm:

1. Mở bài (1đ) giới thiệu chung.

2. Thân bài (7đ):

- Kể hình dáng, tính nết, sở thích, thói quen.

- Kể việc làm đáng nhớ.

- Kể việc làm của nhân vật với mọi người.

3. Kết bài: (1đ)

- Cảm nghĩ, tình cảm của mình với nhân vật.

+ Trình bày: Ngôi kể, thứ tự kể hợp lí

Tránh nêu sự việc, kể lÓ lan man
Đảm bảo về diễn đạt, dùng từ,viết đúng chính tả ngữ pháp
 cẩn thận, sạch, đúng bố cục: (1đ).

* HS nghiêm túc làm bài- GV quan sát, nhắc nhở.

* Biểu điểm:

- Điểm 9-10: Đảm bảo cốt truyện, làm nổi bật những đặc điểm của người thân, diễn đạt lưu loát; chữ viết, trình bày sạch đẹp; bố cục rõ ràng, cân đối.

- Điểm 7-8: Bố cục đủ, rõ ràng; đảm bảo cốt truyện. Diễn đạt tương đối trôi chảy, chữ viết rõ ràng, mắc không quá 4 lỗi chính tả.

- Điểm 5-6: Bốcục đủ, đảm bảo cốt truyện biết hướng vào nhân vật người thân  song còn sơ sài; diễn đạt đôi khi còn lủng củng; mắc không quá 6 lỗi chính tả.

- Điểm 3-4: Bố cục không đủ hoặc không rõ ràng. Bài viết sơ sài không đảm bảo cốt truyện ; diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi.

- Điểm 0-1-2: Bài viết yếu, sai thể loại, chép lại nguyên văn, trình bày, chữ viết cẩu thả. (tùy mức độ mắc lỗi để cho 0,1,2).

IV.Củng cố: 
- Thu bài
- GV nhận xét giờ viết bài của hs.

V. HDVN: 
- Ôn lại phương pháp làm bài kể chuyện đời thường.

- Về nhà: tìm hiểu: kể chuyện tưởng tượng.
- Chuẩn bị: Treo biển, Lợn cưới áo mới
********************************************************
Tiết 51 : Treo biển
                         HD ĐT:  Lợn cưới áo mới
(Truyện cười)
Ngày soạn: 7/11/2013
Ngày giảng: 14/11/2013
A. Mục tiêu bài  học.
    1.Kiến thức: 

- Đặc điểm thể loại truyện cười với nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong truyện .

- Ý nghĩa chế giễu, phê phán những người có tính hay khoe khoang, hợm hĩnh chỉ làm trì cười cho thiên hạ.

- Những chi tiết miêu tả điệu bộ, hành động, ngôn ngữ của nhân vật lố bịch, trái tự nhiên.

      2.Kĩ năng: 


- Đọc hiểu văn bản truyện cười.

          - Nhận ra các chi tiết gây cười của truyện .


- Kể lại được truyện

    3.Thái độ: Giáo dục HS yêu quý, giữ gìn giá trị văn hoá độc đáo của dân tộc .

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:
I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
Nêu bài học rút ra từ truyện Chân, tay, tai, mắt, miệng
III.Bài mới: 
        Giới thiệu bài : 

Tiếng cười là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống con người. 

Tiếng cười giúp c.ta giải trí , sảng khoái và thoải mái .Nhưng qua tiếng cười đôi khi lại mang tới cho ng đọc, ng nghe những bài học thật sâu sắc, nhẹ nhàng mà thÊm thía. Tiếng cười được thể hiện trong các truyện cười đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Hôm nay cô giới thiệu các em  các truyện cười " Lợn cưới áo mới”.
A. Treo biÓn:

	Đọc rõ ràng, lưu loát.

Học sinh đọc truyện, giáo viên nhận xét, uốn nắn.

Kể tóm tắt diễn biến các sự việc trong truyện?

Các truyện kể theo ngôi thứ mấy? Thứ tự nào?
	I. Tiếp xúc văn bản:

1. Đọc và kể:



	- Giáo viên hướng dẫn học sinh tập trung tìm hiểu chú thích.

Em hiểu thế nào là truyện cười?

Như vậy: Trong truyện cười có những yếu tố nào?

- GV: Truyện cười thiên về mua vui, truyện hài hước.

Truyện cười thiên về ý nghĩa phê phán: truyện châm biếm.

Truyện cười thường ngắn gọn: có cốt truyện. Nghệ thuật gây cười chủ yếu: để cho cái đáng cười tự bộc lộ 1 cách cụ thể, sinh động-> người đọc, người nghe tự phát hiện và bật cười.
	2. Chú thích.

+ Truyện cười:Là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống  nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hơ tật xấu trong xã hội 
(- Hiện tượng đáng cười: là hiện tượng có tính chất ngược đời, lố bịch, trái với tự nhiên, thể hiện ở hành vi, cử chỉ, lời nói…
- Cái cười: do hiện tượng đáng cười gây ra, ta phát hiện ra.

- ý nghĩa: Mua vui hoặc phê phán.)

	Câu chuyện kể về việc gì?

Nhà hàng treo biển với m.đích gì?

Đọc tấm biển. Tấm biển có mấy yếu tố? Các yếu tố thông báo ND gì?

Em có nhận xét gì về ND tấm biển? Nội dung ấy có phù hợp  với công việc của nhà hàng k?Có thể bớt yếu tố nào không?

Người mua hàng góp ý gì? Họ đưa ra lý lẽ ntn? Phân tích cái đáng cười của họ?

Trước những lời góp ý, thái độ nhà hàng ra sao? 

Em có n.xét gì về từng ý kiến?

Theo em các chi tiết trên có đáng cười k? vì sao?

Cái đáng cười của nhà hàng ở chỗ nào?

Nếu em là chủ của hàng em sẽ làm ntn? 
( Lắng nghe, cảm ơn,và để nguyên biển, không thêm bớt thông tin nào vì tấm biển đã đáp ứng t.tin cần thiết)  

Truyện dùng tiếng cười nhằm vào mục đích gì?

Qua đây rút ra bài học gì cho bản thân?
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	3. Bố cục: 3 phần

- Giới thiệu việc treo biển

- Diễn biến sự việc treo biển

- Kết thúc sự việc

II. Phân tích VB:

1. Việc treo biển: ở đây có bán cá tươi
*) Mục đích của việc treo biển: g.thiệu quảng cáo s.phẩm để bán đc nhiều hàng.

4 yếu tố

 ở đây: Trạng ngữ thông báo địa điểm cửa hàng

Có bán:VN chỉ hành động: động từ thông báo hoạt động của cửa hàng

Cá: Danh từ  chỉ mặt hàng(S.phẩm đc bán)

Tươi: Tính từ chỉ chất lượng-t.báo chất lượng hàng.

(ND đúng, đủ, cần thiết để quảng cáo, không cần thêm bớt y.tố nào.

*) Các ý kiến đóng góp và thái độ nhà hàng:

Lần1. Bỏ chữ tươi(Vì không ai bán cá ươn)

->Nghe theo.

Lần 2. Bỏ chữ  ở đây( Vì thừa )
->Nghe theo.

Lần 3. Bỏ chữ có bán(Vì không phải đem khoe)

-> Nghe theo.

Lần 4.Bỏ chữ cá(… Ai chả biết bán cá)
-> Nghe theo

Cuối cùng nhà hàng cất biển.

Các ý kiến đóng góp thoạt nghe có vẻ có lí. Nhưng thực chất đều không phù hợp.Vì ng góp ý cũng không nghĩ đến chức năng, y.tố mà họ cho là thừa và mqhệ của nó với các y.tố khác.Họ chỉ quan tâm đến 1 hoặc 1 số thành phần của câu q.cáo mà họ cho là quan trọng, không thấy ý nghĩa tầm q.trọng của thành phần khác.

=> Hết sức đáng cười vì khách hàng bắt bẻ từng chữ không hiểu mục đích việc treo biển, vai trò từng từ ngữ và mqh giữa chúng(Gây cười.Nhà hàng thì máy móc nghe theo ý kiến của khách. Đáng cười nhất là “cất nốt cái biển”vì thủ tiêu biển bán hàng có nghĩa là thủ tiêu cả nhà hàng và khách hàng-một việc làm ngớ ngẩn , biến việc tr eo biển thành vô nghĩa.

2. ý nghĩa truyện:

- Truyện dùng tiếng cười vui vẻ để phê phán nhẹ nhàng những người không có chủ kiến khi làm việc.

- Bài học: 
+Trước những lời góp ý cần suy xét kỹ càng

+Phải có chủ kiến và tiếp thu có chọn lọc ý kiến người khác

III. Tổng kết – ghi nhớ: 

1.Nghệ thuật: Truyện kể ngắn gọn , có những tình huống b,ngờ ,những chi tiết gây cười.

2.Nội dung:Phê phán những ng không có lập trường.

3.Ghi nhớ 
                           SGK tr 128.


                               B. HD ĐT: Lợn cưới áo mới:
	HS đọc – kể

Tác giả chọn tình huống nào để gây cười?
? Anh áo mới khoe của bằng cách nào?

Việc khoe áo có gì chấp nhận được?(Niềm vui có áo mới) Có gì không chấp nhận được?(Đợi ng đi qua khen, không ai  hỏi thì tức giận ) Thể hiện điều gì? (Lố bịch)
? Anh lợn cưới xuất hiện vào lúc nào? Việc xuất hiện có ý nghĩa ntn? (X.h lúc anh có áo mới muốn khoe nhất. Đó là cơ sở vận may cho anh có mới)

Anh ta hỏi tìm lợn ntn? Nhận xét về câu hỏi ấy? 

Anh có áo mới trả lời ntn? Nhận xét về câu trả lời?

Theo em 2 cách khoe củađáng cười ở chỗ nào?
Đọc truyện vì sao em cười? (Cười ai? Cười cái gì?)
Em có n.xét gì về cách kể?
	I. Hướng dẫn tiếp xúc văn bản
1. HD đọc 
2. HD tìm hiểu chú thích: SGk

3. HD tìm bố cục

II. Hướng dẫn đọc hiểu văn bản:

1. Hai anh khoe của gặp nhau:

*Anh có áo mới: Hãng từ sáng đến chiều chờ khoe áo mới (Nôn nóng khoe, a thấy cần phải khoe, rất sốt ruột nhưng k ai hỏi
-> tức lắm một sự tức giận vô lối-> tình huống gây cười.
*Anh lợn cưới:

Hỏi to: Có thấy con lợn cưới (Hỏi để tìm của nhưng quan trọng hơn là để khoe của

-> Câu hỏi thừa thông tin, từ “cưới” lạc lõng không cần thiết. Lẽ ra phải hỏi về màu con lợn trắng hay đen, con lợn to hay nhỏ..

- Anh áo mới trả lời: Giơ vạt áo “từ lúc tôi mặc chiếc áo này…”(Vừa khoe của vừa trả lời câu hỏi(Tiếng cười khoái trá bật ra

=> Anh áo mới muốn phủ định việc khoe giàu của anh lợn cưới, và khoe áo là để khoe sang.ở đây có việc ăn miếng trả miếng trong việc khoe của,những kẻ hay khoe thường đố kị nhau.
- Đáng cười vì cách khoe của lố bịch, dồn tâm sức vào 1 việc chả ra gì.
- NT đối lập: Bộ dạng tất tưởi >< Lời hỏi thăm và lời khoe.NT phóng đại đối xứng tạo tiếng cười vui vẻ,chế giễu.

2. ý nghĩa truyện: Truyện chế giễu , phê phán những người có tính hay khoe của-một tính xấu khá phổ biến trong xã hội

III. HD tổng kết
1.NT: Ngắn gọn, bất ngờ, kết hợp nói quá,đối lập.

2.Nội dung:Phê phán thói khoe của.

3. Ghi nhớ: SGK – 128


IV. Củng cố:
- Kể lại hai truyện ? 
- Bài học được rút ra qua các câu chuyện đó?

V. HDVN:
-  Học bài
- Phân tích truyện “Lợn cưới áo mới”
Tiết 52 : Số từ và lượng từ
Ngày soạn:8/11/1013
Ngày giảng:16 /11/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Nhận biết, nắm được ý nghĩa và công dụng của số từ và lượng từ 

    - Biết cách sử dụng số từ và lượng từ khi nói và viết

    1.Kiến thức: 

 Khái niệm số từ và lượng từ

- Nghĩa khái quát của số từ và lượng từ.

- Đặc điểm ngữ pháp của số từ và lượng từ.

- Khả năng kết hợp của số từ và lượng từ.

- Chức vụ ngữ pháp của số từ và lượng từ.

   2.Kĩ năng: 


- Nhận diện được  số từ và lượng từ.

            - Phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị .


- Vận dụng số từ và lượng từ khi nói và viết.

    3.Thái độ: Giáo dục HS giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt .
B. Chuẩn bị:
- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                     6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

- Cụm DT là gì?

Hãy phát triển từ sau thành cụm DT: Trường, con đường, cánh đồng

- Cấu tạo của cụm DT? Vẽ mô hình?

III. Bài mới: 
Giới thiệu bài: Khi tìm hiểu về cấu tạo cụm danh từ, chúng ta đã biết: Các phụ ngữ ở phần trước trong cụm danh từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ về mặt số và lượng. Giờ hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn ý nghĩa, công dụng và cách sử dụng các yếu tố đó trong cụm danh từ.
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học:

	Ngữ liệu phần 1: Các ngữ liệu có trong văn bản nào? kể sự việc gì?
	1. Số từ:

	Tìm các cụm danh từ có trong ngữ liệu a? Phân tích cấu tạo và điền vào sơ đồ? (học sinh làm nhóm)

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

T2

T1

T1

T2

S1

S2

hai

một trăm

một trăm

chín

chín

chín

một

chàng

ván

nệp

đôi

cơm nếp

b.ch­ng

ngà

cùa

h. mao

Các từ in đậm trong ngữ liệu đứng ở vị trí nào trong cụm danh từ? Bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Bổ sung ý nghĩa gì?

- Đứng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa số lượng cho danh từ.

Ngữ liệu b: Từ “sáu” bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Từ đó là từ loại gì? Bổ sung ý nghĩa về mặt nào?

- Bổ sung ý nghĩa về mặt thứ tự cho danh từ: Hùng Vương.

Khi bổ sung ý nghĩa về mặt thứ tự cho danh từ, đứng ở vị trí nào?

- Đứng sau danh từ, ngăn cách với danh từ bằng từ “thứ”

=> Các từ đứng trước và sau DT như vậy: Số từ.

Vậy thế nào là số từ? Vị trí của số từ trong cụm danh từ như thế nào?

Trong các số từ ở ngữ liệu a, b: Đâu là từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy?

- Một trăm: từ ghép.

2. Căn cứ vào cấu tạo cụm danh từ: “đôi” có phải là số từ không? Vì sao?

- Đôi: mang ý nghĩa đơn vị và đứng ở vị trí của danh từ đơn vị.

Vậy xét về mặt cấu tạo: “một trăm”, “một nghìn” có giống với “một đôi” không? Thử thêm danh từ đơn vị vào sau một trăm và một đôi -> Trường hợp nào thêm được?... Không?

- Có thể: một trăm con trâu.

- Không thể: một đôi con trâu -> Một đôi trâu

-> Một đôi: một cụm từ.

Hãy tìm thêm từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như “đôi”.

- Tá, chục, cặp…

-> Gọi là danh từ chỉ đơn vị mang ý nghĩa số lượng.
	a. Số từ: là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật.

- Khi biểu thị số lượng sự vật: đứng trước.

- Khi biểu thị thứ tự: đứng sau danh từ.

b. Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng (đôi, cặp, tá, chục..)

	3. Đọc ngữ liệu PII: Tìm các cụm danh từ có trong ngữ liêu?

- Các hoàng tử, những kẻ thua trận, cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ, một niêu cơm tí xíu.

Điền các cụm danh từ trên vào sơ đồ cấu tạo cụm danh từ cho thích hợp? (học sinh làm theo nhóm -> Trình bày)

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

T2

T1

T1

T2

S1

S2

cả

các

những 

mấy

kẻ

vạn

hoàng tử

tướng lĩnh

quân sĩ

T.trËn

Dựa vào sơ đồ: Các từ in đậm có gì giống và khác số từ? (vị trí? ý nghĩa?)

+ Giống: đứng trước danh từ, là phụ ngữ trước trong cụm danh từ.

+ Khác: Chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật nêu ở danh từ.

(Số từ: chỉ số lượng hay STT)

-> Gọi những từ đó là lượng từ.

Vậy: Thế nào là lượng từ?

Căn cứ vào vị trí các lượng từ trong cụm danh từ: lượng từ có thể chia làm mấy nhóm? Có ý nghĩa khác nhau như thế nào?

- Cả: lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể.

- Các, những, mấy: lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay mọi, từng: (chỉ lượng) phân phối.

Tìm thêm các lượng từ tương tự với mỗi loại?

Quan sát 2 sơ đồ. Nhận xét vị trí các phụ ngũ T1, T2 trong cụm danh từ: do những từ loại nào đảm nhận?

+ T1: Số từ + lượng từ chỉ lượng phân phối hay tập hợp.

+ T2: lượng từ toàn thể.
	2. Lượng từ:

a. Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

b. Có 2 nhóm lượng từ.

- Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể: có tất cả, tất thảy, toàn thể…
- Móm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: các, những, mọi, mỗi, từng…
* Ghi nhí(SGK)

	
	      II. Luyện tập:

	Tìm số từ? Xác định ý nghĩa? 

- Học sinh làm bài nhóm.

- Trả lời miệng.
	Bài 1:

- Một, hai, ba (canh): Số từ chỉ số lượng

- (Canh) bốn, năm: số từ chỉ STT.

	Các từ in đậm được dùng với ý nghĩa như thế nào?
	Bài 2: - Trăm, ngàn, muôn: ý nghĩa SL nhiều hoặc rất nhiều (không chính xác)
- Chỉ số lượng nhiều và rất nhiều-> Lượng từ.

	ý nghĩa của “từng”, “mỗi” giống nhau và khác nhau ntn?


	 Bài 3:

- Giống: Tách ra từng cá thể từng sự vật

- Khác: +Từng : ý nghĩa lần lượt theo trình tự (hết cá thể này đến cá thể khác)

+Mỗi: ý nghĩa nhấn mạnh, tách riêng từng cá thể, không mang ý nghĩa lần lượt.

	GV đọc, học sinh chép bài.

Thu và nhận xét một số bài.
	Bài 4: chính tả: L.cưới áo mới.

- Viết đúng các chữ: L/N; các vần ay/ ai.

	5. BT bổ sung: “Dọn tí phân rơi… cơ đồ”

a, Tìm và kể tên các lượng từ

b, Tại sao dòng thơ tác giả dùng Từng, dòng 2 tác giả lại dùng Mỗi?


	5. BT bổ sung: 

(Từng: Có ý nghĩa phân phối mang tính KQ chỉ hành động thu lượm, gom góp lần lượt hết vật này đến vật khác

Mỗi: Ngoài ý nghĩa phân phối còn có sắc thái tình cảm(Cộng hưởng với từ nâng niu, gom góp(ý trân trọng cho cả đoạn thơ, bài thơ.


IV. Củng cố: 
                        Thế nào là số từ? Lượng từ?

V. HDVN: 
- Học ghi nhớ 
- Bài tập 3 (129).
Duyệt giáo án ngày 09/11/2013
Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Sỹ Quang.
Tuần 14
Tiết 53 : Kể chuyện tưởng tượng
Ngày soạn: 13/11/2013
Ngày giảng: C 18/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: 

          - Hiểu được vai trò của tưởng tượng kể chuyện.

          - Cảm nhận được vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm Tsự


- Nhân vật, cốt truyện trong  tác phâm tự sự .

            - Vai trò của tưởng tượng trong tác phẩm Tsự
 2.Kĩ năng: 


- Kể sáng tạo ở mức đơn giản 

3.Thái độ: Giáo dục tình cảm yêu mến môn học .

B. Chuẩn bị:

- GV: Đọc sách – Tư liệu – Giáo án

- HS: Đọc SGK – Trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình  dạy -  học:

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                   6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:      Thế nào là tự sự? Ngôi kể và thứ tự kể trong văn tự sự?

III. Bài mới

        Tìm hiểu một cách kể chuyện sáng tạo: kể một câu chuyện không có sẵn trong sách vở, cũng không có trong cuộc sống mà dùng trí tưởng tượng để kể.

	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học: Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng:

	1. Kể tóm tắt truyện ngụ ngôn: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

Trong truyện, người ta tưởng tượng ra những gì?

- Các bộ phận của cơ thể được tưởng tượng thành những nhân vật riêng, có độ tuổi khác nhau, được gọi bằng bác, cô, cậu, lão; có nhà riêng.

- Họ hiểu lầm nhau -> Chống lại cái Miệng. Cuối cùng khỉ hiểu ra họ lại hoà thuận.

Trong truyện:Chi tiết nào dựa vào sự thật? 
- Đây là các bộ phận trong cơ thể.

- Tất cả phải nhờ vào cái ăn mới khoẻ được…

Những chi tiết nào trong truyện được tưởng tượng ra?

- Các bộ phận biết nói, hành động, suy nghĩ…

Qua đó làm nổi bật sự thật thông thường: con người trong xã hội không thể tách rời mà phải đoàn kết, nương tựa vào nhau.

Như vậy: Tưởng tượng trong tự sự có phải là tuỳ tiện không?

Mà dựa vào đâu? Nhằm mục đích gì?

- Tưởng tượng phải dựa vào những điều có thật, lôgíc trong tự nhiên.

- Tưởng tượng nhằm thể hiện 1 tư tưởng (chủ đề): K/đ lôgíc tự nhiên là không thể thay đổi: Cơ thể là một thể thống nhất, miệng có ăn thì các bộ phận khác mới khoẻ mạnh.

Vậy: Truyện tưởng tượng khác truyện đời thường ở chỗ nào? Qua việc tưởng tượng ra câu chuyện ngụ ngôn này, bài học rút ra ở đây có đặc điểm gì? (Thấm thía, sâu sắc, dễ nhớ…).
	1. Truyện tưởng tượng:

- Là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế nhưng có một ý nghĩa nào đó.

	2. Đọc truyện: Lục súc tranh công. Tóm tắt truyện.

Trong câu chuyện, người ta tưởng tượng ra những gì?

- Sáu con gia súc nói được tiếng người: Kể công, kể khổ.

Những tưởng tượng ấy dựa trên những sự thật nào?

- Sự thật về cuộc sống và công việc của mỗi giống vật.

Tưởng tượng như vậy nhằm mục đích gì?

- Thể hiện tư tưởng: Các giống vật tuy khác nhau nhưng đều có ích cho con người, không nên so bì.

Qua tìm hiểu: Cho biết cách kể một câu chuyện tưởng tượng như thế nào?
	2. 
Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những điều có thật, có ý nghĩa, rồi tưởng tượng thêm cho thú vị và làm cho ý nghĩa thêm nổi bật.

	
	II. Luyện tập:

	Đọc truyện: Giấc mơ trò chuyện với Lang Liêu.

Hãy tóm tắt truyện?

- Ra câu hỏi để học sinh thảo luận:

+ Trong truyện tưởng tượng những gì?

+ ý nghĩa của việc tưởng tượng ấy?
	Bài 1:

- Tưởng tượng: Được gặp Lang Liêu, Lang Liêu đi thăm dân tình nấu bánh chưng, hỏi chuyện Lang Liêu, bộc lộ suy nghĩ khi làm ra bánh chưng, phải suy nghĩ, sáng tạo mới được thần giúp đỡ…
- ý nghĩa: Hiểu sâu sắc hơn truyền thuyết về Lang Liêu.

	Lập dàn ý cho đề 2 (SGK)

- Học sinh làm theo nhóm.
	Bài 2:

a. Mở bài: Hoàn cảnh diễn ra giấc mơ.

b. Thân bài:

- Gặp Thánh Gióng: dáng vóc, lời nói..

- Trò chuyện, hỏi bí quyết…
- Thánh Gióng trả lời….
VD: Yêu quê hương, gắn bó với quê hương, đất nước; có lý tưởng, ước mơ, hoài bão lớn; Lớn lên bằng chính lúa gạo, bàn tay chăm sóc của cha mẹ, dân làng…

c. Kết bài:- Suy nghĩ về giấc mơ.


IV. Củng cố: 
Chuyện tưởng tượng là gì? 
Cách thức làm bài kể chuyện tưởng tượng.
V. HDVN: 
Học bài
Lập dàn ý cho các đề còn lại.
************************************************
Tiết 54: Ôn tập truyện dân gian.(T1)

Ngày soạn:14/11/2013
Ngày giảng:C18/11/2013.

A. Mục tiêu bài học:

       1.Kiến thức: 

 - Hiểu  đặc điểm thể loại của các truyện  truyện dân gian dân gian đã học .

- Hiểu, cảm nhận được  nội dung,ý nghĩa  và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện  dân gian đã  học 


 - Hiểu  thể loại cơ bản của các truyện  truyện dân gian dân gian đã học : TT, CT, NN, TC

             - Nội dung,ý nghĩa  và nét đặc sắc về nghệ thuật của các truyện  dân gian đã  học 
 2.Kĩ năng: 

            - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các truyện dân gian.

            - Trình bày cảm nhận về truyện dân gian theo đặc trưng thể loại.

            - Kể lại vài truyện dân gian đã học.

3.Thái độ: Giáo dục tình cảm yêu mến môn học .

B. Chuẩn bị:

GV: nghiên cứu tài liệu, thiết kế giờ dạy.

HS: Chuẩn bị theo câu hỏi SGK.

C. Tiến trình dạy – học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                          6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS1: Truyện cười là gì? Phân biệt hiện tượng đáng cười và cái cười.

HS2: Phân tích một truyện cười đã học.

III. Bài mới:

           Chương trình đã giới thiệu một số thể loại tiêu biểu của truyện dân gian VN và thế giới. Giờ hôm nay; tổng kết lại các nội dung đã học, giúp các em hệ thống và nắm vững hơn các nội dung đã học.

	
	I. Nội dung ôn tập:

	Trong chương trình đã học các thể loại VHDG?

- HS chuẩn bị ở nhà: chép vào vở và học thuộc.

- Gọi học sinh lần lượt nhắc lại các định nghĩa.

- Học sinh đọc lại các truyện ở nhà.

Gọi học sinh kể lại một truyện mà em thích? (lần lượt từng thể loại)

- Gọi học sinh lên bảng điền theo thể loại.
	1. Khái niệm:

- Truyền thuyết
- Truyện cổ tích
- Truyện ngụ ngôn
- Truyện cười.

2. Đọc và kể:

3. Hệ thống văn bản đã học.


	Thể loại
	Văn bản
	Nội dung- ý nghĩa

	Truyền thuyết


	1. Bánh Chưng bánh giày.

2. Thánh Gióng.

3. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

4. Sự tích hồ Gươm.
	- Giải thích nguồn gốc bánh chưng, bánh giày, đề cao lao động nông nghiệp, thể hiện sự thờ kính trời đất.

- Ca ngợi ý chí và sức mạnh bảo vệ đất nước, ước mơ về người anh hùng chống ngoại xâm.

-  Giải thích hiện tượng lũ lụt. Thể hiện sức mạnh và ước mơ của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai; suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng.

- Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm. Thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân.

	Cổ tích
	1. Thạch Sanh.

2. Em bé thông minh.
	- Thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta.

- Đề cao trí thông minh và trí khôn dân gian, ở hiền gặp lành.

	Ngụ ngôn
	1. ếch ngồi đáy giếng.

2. Thầy bói xem voi.
3. Chân, Tay, Tai, Mắt Miệng.
	-  Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang; khuyên ta phải mở rộng tầm hiểu biết.

- Khuyên: Muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét một cách toàn diện.

- Truyện nêu ra một bài học: Trong tập thể mỗi cá nhân không thể sống tách biệt mà phải nương tựa, gắn bó nhau.

	Truyện cười
	1. Treo biển.

2. Lợn cưới áo mới.
	- Tạo tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những kẻ thiếu chủ kiến khi làm việc.

- Chế giễu, phê phán ngững kẻ hay khoe của.

	1. Hãy kể lại một truyện dân gian đã học?
2. Các truyện dân gian đã học thuộc phương thức biểu đạt nào? Truyện kể theo ngôi thứ mấy? Thứ tự nào?

3.Từ các định nghĩa và từ những t.phẩm đã học, hãy nêu và minh họa  một số đặc điểm tiêu biểu của từng thể loại truyện dân gian.


	II.Luyện tập:

     Gợi ý:  
1. Truyền thuyết: Con Rồng cháu Tiên

* Cốt lõi là sự thật lịch sử: 
+Sự kết hợp giữa các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt.

+ Nước Văn Lanng là tên đầu tiên của nc ta. Vlang có chủ quyền, có quốc hiệu, có kinh đô, có tổ chức nhà nc(mặc dù ở mức sơ khai)
+ P.ánh quá trình mở nc và xây dựng c.sống của n.dân ta(chi tiết kể về công trạng của LLQuân)

*Yếu tố kì ảo: N.vật LLQ, Âu Cơ, việc sinh nở kì lạ .

* Thái độ của n.dân: Biết ơn tổ tiên, tự hào về nòi giống Tiên Rồng.

2.  Truyện cổ tích  Thạch Sanh            

*Kiểu n.vật: Dũng sĩ tài năng kì lạ

*Yếu tố hoang đường: 

+  TS con nhà trời, do Ngọc Hoàng sai Thái tử xuống đầu thai
+ Mẹ mang  thai t.gian dài, được các thần dạy đủ các phép thần thông võ nghệ.

+ Các chi tiết về các con vật, sự vật : Chằn Tinh, Đại bàng, cung tên thần, niêu cơm thần, đàn thần

* Thể hiện ước mơ:Cái thiện chiến thắng cái ác.

…


          IV.Củng cố: 
Trình bày đặc điểm các thể loại truyện dân gian đã học.

          V. Hướng dẫn về nhà: 
Chuẩn bị các câu hỏi còn lại. Giờ sau ôn tập tiếp.
*********************************************************   
             Tiết 55: Ôn tập truyện dân gian.(T2)

Ngày soạn: 14/11/2013.

Ngày giảng: 21/11/2013.

A. Mục tiêu bài học:

- Tiếp tục giúp học sinh nắm được những đặc điểm của các thể loại truyện dân gian đã học. Kể và hiểu được nội dung, ý nghĩa của các truyện.
- Rèn kỹ năng tổng hợp.

- Giáo dục ý thức học tập.
B. Chuẩn bị:

GV: nghiên cứu tài liệu, thiết kế giờ dạy.

HS: Chuẩn bị theo câu hỏi SGK.

C. Tiến trình lên lớp:

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                     6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

HS 1: Trong tất cả các nhân vật trong văn học dân gian đã học , nhân vật nào để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em ? Vì sao ?
(Gv cho học sinh tự nói lên suy nghĩ của mình – Tuỳ cảm nhận của các em )
III. Bài mới:
	
	I. Nội dung ôn tập:

	- Học sinh trao đổi theo nhóm: 4 nhóm.

- Trình bày – Giáo viên thống nhất.
	4. Đặc điểm các thể loại VHDG:


	Thể loại, đặc điểm
	Truyền thuyết
	Cổ tích
	Ngụ ngôn
	Truyện cười

	Nội dung
	Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử trong quá khứ.
	Là truyện kể về cuộc đời số phận của một số kiểu nhân vật quen thuộc (người mồ côi…)
	Là truyện kể mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió chuyện con người.
	Là truyện kể về các hiện tượng đáng cười trong cuộc sống để những hình tượng này phơi bày ra và người đọc, người nghe phát hiện thấy.

	Nghệ thuật
	Có nhiều chi tiết tưởng tượng.
	Có nhiều chi tiết tưởng tượng, kỳ ảo.
	Có ý nghĩa ẩn dụ, ngụ ý.
	Có yếu tố gây cười.

	Đặc điểm khác
	Có cơ sở lịch sử, cốt lõi sự thật lịch sử.
	Mục đích: =>
	Nêu bài học để khuyên nhủ, răn dạy người ta trong cuộc sống.
	Nhằm gây cười, mua vui hoặc phê phán, châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội hướng người ta tới tốt.

	Đặc điểm khác
	Người nghe tin câu chuyện như là có thật.
	Người kể, người nghe không tin câu chuyện là có thật.
	
	

	ý nghĩa
	Thể hiện thái độ và các đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.
	Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của lẽ phải, cái thiện.
	
	


	
	II. Luyện tập:
Bài tập 1:

So sánh sự giống và khác nhau giữa truyền thuyết với truyện cổ tích, giữa truyện ngụ ngôn với truyện cười.


	Chia lớp thành 2 nhóm thảo luận (dựa bản câu 4)

Trình bày, thống nhất.
	1. Truyện cổ tích với truyền thuyết:

a. Giống nhau:

- Đều có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo.

- Có nhiều chi tiết (môtíp giống nhau): sự ra đời thần kỳ, nhân vật chính có những tài năng phi tường…
b. Khác nhau:

- Truyền thuyết kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử và thể hiện các đánh giá của nhân dân với những nhân vật, sự kiện lịch sử được kể.

- Cổ tích: kể về cuộc đời các loại nhân vật nhất định và thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện, cái ác.

- Truyền thuyết được cả người kể lẫn người nghe tin là những câu chuyện có thật (mặc dù có những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo).

- Cổ tích được cả người kể lẫn người nghe coi là những câu chuyện không có thật (mặc dù trong đó có những yếu tố thực tế).

2. Truyện ngụ ngôn và truyện cười:

a. Giống nhau:

- Truyện ngụ ngôn tường chế giễu, phê phán những hành động, cách ứng xử trái với điều truyện muốn răn dạy người ta. Vì thế, một số truyện ngụ ngôn giống truyện cười, cũng thường gây cười.

b. Khác nhau:

- Mục đích của truyện cười là gây cười để mua vui, phê phán bao giờ cũng phải có hiện tượng đáng cười.

- Còn mục đích của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy người ta một bài học cụ thể noà đó trong cuộc sống -> Có ý nghĩa ẩn dụ, ngụ ý.

	GV hướng dẫn HS thực hiện.
	Bài tập 2

a, Tìm 1 số cốt lõi lịch sử qua truyện truyền thuyết

b, Vai trò, vị trí 1 số hiện tượng tiêu biểu:

- Niêu cơm thần

- Cây đàn thần                  

c, Viết theo thứ tự ngược của câu chuyện Treo biển:

- Cửa hàng bán cá(Chưa có biển – Khách hàng

- Chủ cửa hàng – kể diễn biến: Treo biển: ở đây có bán… - Bỏ tươi – Có bán – Cất biển

d, Chuyển “Thầy bói xem voi” (Kịch

     - Cử người dẫn chuyện

     - 5 học sinh đóng vai thầy bói



 IV. Củng cố:

                              1. Đọc phần đọc thêm để hiểu thêm về các thể loại.

                              2. Hãy kể lại một truyện dân gian đã học.

 V.Hướng dẫn về nhà: 
Làm bài tập 1, 2, 3 (SBT). 
Ôn tập.
Chuẩn bị giờ sau trả bài kiểm tra Tiếng Việt.

***********************************************
             Tiết 56: Trả bài kiểm tra tiếng Việt
Ngày soạn:15/11/2013
Ngày giảng: 23/11/2013.
A. Mục tiêu bài học: 

 1. Kiến thức:
-Gíup HS nhận ra lỗi trong bài làm của mình

- Cách khắc phục ,làm bài sau tốt hơn.

- Kiến thức Tiếng việt đã học từ tuần 1 đến tuần 10 Ngữ Văn 6

 2. Kĩ năng :

- Thông qua kiểm tra rèn kỹ năng thực hành cho HS

 3. Thái độ:
    Nghiêm túc trong giờ trả bài , có ý thức học hỏi và tiến bộ.

B. Chuẩn bị:

GV: chấm bài, nhận xét.

HS: Ôn tập.

C. Tiến trình dạy – học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                       6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

  Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập.       

III . Bài mới:
	
	I. Đề bài: Như tiết 46

	GV đọc lại đề bài

HS trả lời lại từng câu hỏi.

GV khái quát những yêu cầu chính.

	II. yêu cầu nội dung cần trình bày trong bài:

1. Phần trắc nghiệm:

- Cần nắm được cấu tạo của từ tiếng Việt; sự phân loại từ, hiểu được nghĩa của từ, hiểu được danh từ và cấu tạo của cụm danh từ.
- Nắm được hiện tượng chuyển nghĩa, nhiều nghĩa của từ tiếng Việt; cách sử dụng nghĩa của từ trong câu.

2. Phần tự luận:
Câu1:Tìm ra được 3 cụm danh từ có trong đoạn văn 
Đáp án: T46.
Câu 2: Sửa lỗi chính tả theo quy tắc viết hoa các danh từ riêng 

Câu 3:  Viết được đoạn văn.
Đáp án: T46

	Trả bài cho học sinh.

Tự so sánh đối chiếu với các yêu cầu trên: Phần nào đã làm tốt, chưa tốt? Vì sao?
	III. Nhận xét bài làm của học sinh:

1. Học sinh tự nhận xét bài làm của mình.

2. GV khái quát chung:

* Phần trắc nghiệm:

- Đa số đã biết vận dụng kiến thức và trả lời tương đối tốt. 
- Một số bài nhận biết lỗi dùng từ trong câu chưa chính xác.  
* Phần tự luận:

- Đa số hiểu bài, trả lời tương đối chính xác, một số bài trình bày tốt, rõ ràng, mạch lạc.

Tuy nhiên còn nhiều em chưa nắm vững kiến thức, đặc biệt là phần danh từ và cụm danh từ. 
· Còn chưa nắm chắc quy tắc viết hoa các danh từ riêng.

·  Một số em viết đoạn văn chưa rõ ràng, diễn đạt lủng củng. 

Bài làm tốt : Ngọc, Linh, Khiêm…
Bài làm chưa tốt :Khang

	
	IV. Chữa lỗi:

1. Học sinh chữa lại phần trắc nghiệm vào vở

2. Chữa lại đoạn thơ đúng chính tả 


IV. Củng cố:Nhắc lại các nội dung đã học.
V. HDVN: Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học phần tiếng việt.Chuẩn bị bài: Chỉ từ.                                     Duyệt giáo án ngày 16/11/2013
                         Phó Hiệu trưởng:

Tuần 15
                                           Tiết 57 : Chỉ từ
Ngày soạn: 20/11/2013
Ngày giảng: 26/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:
-  Nhận biết, nắm được ý nghĩa và công dụng của chỉ từ.

-  Biết cách dùng chỉ từ trong khi nói và viết. Khái niệm chỉ từ

-  Nghĩa khái quát của chỉ từ

- Đặc điểm ngữ pháp của chỉ từ :

+ Khả năng kết hợp của chỉ từ

+ Chức vụ ngữ pháp của chỉ từ.

 2. Kĩ năng :

  - Nhận diện được chỉ

  - Sử dụng được chỉ từ trong khi nói và viết.

 3. Thái độ:
    Nghiêm túc trong giờ học.

B. Chuẩn bị:

GV: nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

HS: Đọc ngữ liệu.

C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                    6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS1: Phân biệt số từ và lượng từ? Cho VD?

HS2: Số từ và lượng từ đứng ở vị trí nào trong cụm danh từ?

HS 3: Bài tập 3.
III. Bài mới:

   Giờ trước, các em đã được tìm hiểu kỹ về số từ và lượng từ là những phụ ngữ trước trong cụm danh từ. Giờ hôm nay, tìm hiểu tiếp các phụ ngữ sau của cụm danh từ.
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học:

	1. Đọc ngữ liệu 1: Có những từ nào in đậm trong ngữ liệu? Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những từ nào trong đoạn văn?

Bổ sung ý nghĩa gì cho các danh từ đó?

2. Nhận xét cấu tạo và so sánh ý nghĩa các cặp ngữ liệu sau:

- Ông vua/ ông vua nọ         - Làng/ làng kia

- Viên quan/ viên quan ấy   - Nhà/ nhà nọ.

3. So sánh các cặp từ sau: Nghĩa các từ “ấy”, “nọ” giống và khác nhau như thế nào?

GV: Các từ được sử dụng với những ý nghĩa như trên: Chỉ từ.

Vậy em hiểu thế nào là chỉ từ? 
	1. Chỉ từ là gì?

- Các từ: nọ, ấy, kia: Bổ sung ý nghĩa cho các danh từ: ông vua, viên quan, làng, nhà.

-> Xác định vị trí (định vị) của sự vật trong không gian, nhằm tách biệt sự vật này với sự vật khác.

-> ý nghĩa các cụm danh từ: Cụ thể hơn, đầy đủ hơn.

-> Sự vật được xác định cụ thể, rõ ràng trong không gian nhờ các từ đi kèm sau danh từ.    

- Viên quan ấy/ hồi ấy.

- Nhà nọ/ đêm nọ.

+ Giống nhau: Cùng định vị sự vật.

+ Khác nhau: - Định vị về không gian: viên quan ấy, nhà nọ.

                        - Định vị về thời gian: hồi ấy, đêm nọ.

=> Chỉ từ là từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

	4.Trong cụm danh từ: Chỉ từ đứng ở vị trí nào?

Hãy tìm các cụm danh từ có chỉ từ trong ngữ liệu 1?

Phân tích cấu tạo? Điền vào sơ đồ cấu tạo cụm danh từ?

- Học sinh tìm -> Phân tích và điền vào sơ đồ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

T2

T1

T1

T2

S1

S2

Một

Hai

ông

viên

vua

quan

c¸nh®ång

cha con

làng
nhà

nọ

ấy

kia
nọ

5. Tìm chỉ từ và xác định chức vụ của chúng trong câu?

a. Đó là một điều chắc chắn.-> Chỉ từ làm CN.
b. Từ đấy, …-> Chỉ từ làm trạng ngữ.
	2. Hoạt động của chỉ từ trong câu.

- Làm phụ ngữ phần sau trong cụm danh từ (S2)
- Làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.
* Ghi nhớ( SGK).

	
	II. Luyện tập:

	Đọc bài tập 1: Nêu yêu cầu?

- GV chia nhóm cho học sinh làm bài tập.
	Bài 1: Tìm chỉ từ, xác định ý nghĩa, chức vụ?

a. ấy: 

- Định vị vự vật trong không gian.

- Làm S2 trong cụm danh từ.

b. Đấy, Đây:

- Định vị sự vật trong không gian.

- Làm chủ ngữ.

c. Nay:

- Định vị sự vật trong thời gian.

- Làm trạng ngữ.

d. Đó:

- Định vị sự vật trong thời gian.

- Làm trạng ngữ.

	Học sinh làm theo nhóm. 
Thay các cụm từ in đậm bằng các chỉ từ thích hợp? Vì sao cần thay như vậy?


	Bài 2: 

- Đến chân núi Sóc = Đến đấy.

- Làng bị lửa thiêu cháy = Làng ấy.

=> Tránh lặp từ.


IV. Củng cố : 
Nhắc lại khái niệm chỉ từ? 
Chức vụ ngữ pháp trong câu?

V. HDVN:
-  Học bài
- Bài tập 3 (139). Đặt câu với các chỉ từ. 

- Ôn lại phần ĐT đã học ở tiểu học.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng.
**********************************************************
Tiết 58: luyện tập 
kể chuyện tưởng tượng
Ngày soạn: 21/11/2013
Ngày giảng:26/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:
 -  Hiểu rõ vai trò của tưởng tượng trong kể chuyện.

  -  Biết xây dựng một dàn bài trong kể chuyện tưởng tượng .

    Tưởng tượng và vai trò của tưởng tượng trong tự sự.

  2. Kĩ năng :
  - Tự xây dựng được dàn bài kể chuyện tưởng tượng 

  - Kể chuyện tưởng tượng .

 3. Thái độ:
    Nghiêm túc trong giờ học.

* GDMT: Ra đề bài về chủ đề môi trường bị thay đổi.
B. Chuẩn bị:

GV:nghiên cứu tài liệu, thiết kế giờ dạy.

HS: Tìm hiểu đề, lập dàn ý đề 1, đề 2a.

C. Tiến trình dạy – học :
I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                         6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

HS 1: Thế nào là truyện tưởng tượng?

HS 2: Cách làm bài văn kể chuyện tưởng tượng?

 III. Bài mới:
Giới thiệu bài: Truyện tưởng tượng là do người kể nghĩ ra nhằm thể hiện một ý nghĩa. Vậy cách xây dựng một bài kể chuyện tưởng tượng như thế nào? Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
	Học sinh đọc đề bài

Hãy xác định yêu cầu và nội dung đề bài?

Nhân vật kể lại chuyện là ai? Ngôi thứ mấy?

Khi tưởng tượng phải dựa vào những điều có thật nào?

- Tưởng tưởng phải dựa vào con người và sự việc có thật, không nên dùng tên thât.

-Tưởng tượng thêm những gì?

- Mái trường, thầy cô, lớp học, bạn bè,.. lúc đó như thế nào?

Trước hết, em cần tưởng tượng 10 năm nữa em bao nhiêu tuổi?

Em đai đi học đại học, học nghề hay đi làm?

- 10 năm nữa mình sẽ là ai thì sẽ kể theo tư cách đó.

Em về thăm trường cũ nhân dịp nào? Vì lý do gì?

- Học sinh tự do tưởng tượng, trả lời.

Mái trường 10 năm sau, theo em sẽ có những thay đổi gì?

Có thêm gì? Bớt đi cái gì?

Các thầy cô giáo 10 năm nữa sẽ có những thay đổi như thế nào? Thầy (cô) có nhận ra em không?

Khi gặp lại, em và thầy cô sẽ nói chuyện gì?

Các bạn em lúc đó như thế nào? Nhắc lại kỷ niệm cũ nào?

Em suy nghĩ gì khi chia tay mái trường?

- Học sinh lần lượt phát biểu, tập nói theo từng câu hỏi, từng phần. GV uốn nắn cách diễn đạt, trình bày cho phù hợp.
	1. Bài tập 1:

Đề bài: Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

* Tìm hiểu đề:

- Yêu cầu: Kể chuyện tưởng tượng.

- Nội dung: Những thay đổi của mái trường sau 10…
* Tìm ý và lập dàn ý:

+ Mở bài:

- Hoàn cảnh, lý do về thăm trường. Lúc đó mình là ai?

+ Thân bài:

- Những thay đổi của mái trường….

- Các thầy cô thay đổi như thế nào?

- Em sẽ nói chuyện với thầy cô như thế nào?

- Các bạn cũ thay đổi ra sao? Cùng nhau nhắc lại kỷ niệm cũ nào?

+ Kết bài:

- Suy nghĩ khi chia tay.
* Viết bài: HS viết vào vở. GV gọi lên trình bày.

	Đọc đề 
Xác định yêu cầu, nội dung đề bài.

Em sẽ chọn loài vậtt nào vào vai nhân vật để kể?

Khi xây dựng một câu chuyện mà trong đó nhân vật là một loài vật thì em sử dụng cách kể như thế nào?

(Nhân cách hoá) kể theo ngôi thứ mấy?

- Kể ngôi thứ 1 của đồ vật hoặc con vật đó.
*Gợi ý: Về môi trường sống bị đe dọa bởi sự biến động của khí hậu và môi trường chung của Trái Đất gồm: thủng tầng ôzôn, nhiệt độ trái đất tăng lên, băng ở vùng cực đang tan, thiên tai, lũ lụt, sóng thần, hạn hán…đang khiến cho nhiều loài sinh vật trong đó có cả con người gặp nhiều nguy hiểm.

VD: Băng tan gây khó khăn cho loài gấu trắng ở Bắc cực; cháy rừng đe dọa cuộc sống của các loài sinh vật sống ở trong rừng…; môi trường nước bị ô nhiễm khiến cho các loài sinh vật bị nhiễm độc.
Học sinh lập dàn ý theo nhóm .

GV kiểm tra, nhận xét, hướng dẫn.
Yêu cầu HS về nhà làm.

	2. Bài tập 2:

Đề: Hãy tưởng tượng bạn là một động vật hoang dã, nơi sinh sống của bạn đang bị đe dọa bởi những biến động của khí hậu và môi trường. Bạn hãy viết một bức thư gửi con người trên trái đất, bày tỏ với họ xem con người có thể làm gì nhằm giúp bạn sống sót.


IV. Củng cố : Khi kể chuyện tưởng tượng phải hình dung, tưởng tượng, nhập vai vào nhân vật nào đó, hình dung các sự việc ở một thời điểm nào đó để kể lại.

- Chọn ngôi kể và cách xưng hô cho phù hợp.

- Kể làm nổi bật một ý nghãi nào đó.

V. HDVN: 
- Viết thành bài văn đề số 2.

- Lập dàn ý: đề b, c (140).           
******************************************************
Tiết 59: Hướng dẫn đọc thêm:
Con hổ có nghĩa

(Vũ Trinh).

Ngày soạn:21/11/2013
Ngày giảng: 28/11/2013
A. Mục tiêu bài học:
 1. Kiến thức:
 -  Có hiểu biết bước đầu về thể loại văn học trung đại.

  -  Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa truyện Con hổ có nghĩa.

  - Hiểu, cảm nhận một số nét chính trong nghệ thuật viết truyện trung đại.

    - Đặc điểm thể loại truyện trung đại.

    - Ý nghĩa đề cao đạo lí, nghĩa tình của truyện Con hổ có nghĩa.

   -  Nét đặc sắc của truyện : kết cấu truyện đơn giản và sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa.

  2. Kĩ năng :
  - Đọc – hiểu văn bản truyện trung đại.

  - Phân tích để hiểu ý nghĩa cảu hình tượng ‘ Con hổ có nghĩa’

  - Kể lại được truyện

 3. Thái độ:
    Nghiêm túc trong giờ học.

B. Chuẩn bị:

GV: nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

HS: Đọc văn bản, trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy- học :
 I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                              6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

HS1: Hãy kể lại một truyện dân gian mà em thích: ý nghía truyện.

HS2: So sánh sự giống và khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích.

III. Bài mới:

       Tìm hiểu tiếp một giai đoạn trong lịch sử văn học: thời Trung đại. Các tác giả thời kỳ này rất đề cao đạo lý trong văn chương. Truyện Con hổ có nghĩa của Vũ Trinh là một trong những tác phẩm tiêu biểu thời kỳ này.
	
	I. Hướng dãn tiếp xúc văn bản:

	HD đọc: To, rõ ràng, truyện thuộc thể văn.

Kể tóm tắt truyện: có mấy sự việc?
	1. HD đọc và kể:

	Gọi học sinh đọc phần chú thích.

GV giới thiệu cho học sinh một số thuật ngữ.

Trình bày vài nét về tác giả? 
HS tự tìm hiểu các chú thích khác: 1, 3, 6, 7, 9, 10
	2. HD tìm hiểu chú thích:

* Trung đại (thuật ngữ có tính quy ước): chỉ một thời kỳ lịch sử cũng là thời kỳ văn học từ thế kỷ X đến cuối XIX.

- Truyện: Thuộc loại tự sự: có 2 phần chủ yếu là cốt truyện và nhân vật. Nghệ thuật chính của truyện là kể, có yếu tố hư cấu và tưởng tượng.

- Có nhiều loại truyện: truyện dân gian, truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài (tiểu thuyết).

- Truyện Trung đại: xuất hiện và thời kỳ Trung đại VN, đan xen giữa văn-sử-triết, pha ký sự, dựa trên cơ sở người thật, việc thật, cũng thường sử dụng chi tiết ly kỳ hoang đường (hư cấu, tưởng tượng).
* Tác giả:Vũ Trinh (1759-1828) quê làng Xuân Lan, huyện Lang Tài, trấn Bắc Ninh, đỗ hương cống năm 17 tuổi, làm quan dưới thời nhà Lê và Nguyễn.

* Từ khó:
                      SGK

	Truyện có thể chia thành mấy phần? Nội dung từng phần?
	3. HD tìm hiểu bố cục: 2 phần:

- P1: từ đầu đến Sống qua được: Việc con hổ có nghĩa với bà đỡ Trần.

- P2: Kể việc con hổ có nghĩa với người tiều phu.

	
	II. Hướng dẫn phân tích văn bản :


	GV chia lớp thành 2 nhóm tìm hiểu câu hỏi 3,2:

(1) Chuyện của con hổ thứ 1 với bà đỡ Trần: BPNT kể chuyện? Tác dụng?

(2) chuyện về con hổ thứ hai với bác tiều phu? BPNT kể chuyện? Tác dụng?

- Trong mỗi chuyện: chi tiết nào em cho là thú vị?

em có suy nghĩa gì trước hình ảnh: Hổ đực cầm tay… nước mắt? 
Em thấy con hổ trong truyện có những đức tính gì giống con người?

	1. Câu chuyện về con hổ có nghĩa:

a. Con hổ thứ nhất với bà đỡ Trần.

- Con hổ gõ cửa nhà bà đỡ, cõng bà đi.

- Cầm tay bà, nhìn hổ cái nhỏ nước mắt.

- Mừng rỡ, đùa giỡn với con.

- Đào cục bạc tặng cho bà đỡ.

- Vẫy đuôi, vẻ tiễn biệt.

-> BPNT: nhân hoá, chi tiết ly kỳ, hình tượng con hổ giống như một con người.

-> Đây là hành động của người chồng rất thương yêu vợ, rất lo lắng cho mạng sống của vợ trong cuộc sinh nỏ bất trắc.
->  Đó là nguyên nhân dẫn đến hành động táo bạo của nó (gõ cửa..)

=> Hết lòng thương yêu vợ con, biết đền ơn đáp nghĩa với ân nhân của mình; có hành đồng táo bạo, chính đáng.

	* GV cho học sinh trao đổi, thảo luận. Sau đó trong nhóm cử đại diện lên trình bày theo các gợi ý. GV tóm tắt nội dung.
	b. Con hổ thứ hai với bác tiều phu:

- Con hổ bị mắc xương, càng móc khúc xương càng vào sâu.

- Nằm gục xuống, há miệng, nhìn bác tiều cầu cứu.

- Tạ ơn một con nai.

- Hơn 10 năm sau, bác tiều chết: đến trước mộ nhảy nhót, dôi đầu vào quan tài, gầm lên, chạy quanh.

- Cứ đến ngày giỗ đưa dê, lợn để ở ngoài cửa.

=> BPNT: nhân hoá, chi tiết ly kỳ -> Con hổ có hành động giống con người.

	Tình huống trong truyện này có gì giống và khác câu chuyện về con hổ trước? Khi bác tiểu chết hình ảnh con hổ đến trước mộ gợi cho em suy nghĩ gì?

GV: Rồi cứ đến ngày giỗ bác tiều hàng năm… Đó vẫn là hành động đền ơn đáp nghĩa với ân nhân.

Em nhận xét gì về con hổ?
	-> Tình huống đều rất gay go. Song cách cư xử của bác tiều: chủ động, táo bạo, nhiệt tình.

-> Đó là hành động biểu lộ sự đau đớn, thương tiếc, hành động của nghĩa cử -> Giống như hành động của người con đối với người cha trong giờ phút lâm chung.

=> Có tấm lòng chung thuỷ sâu sắc với ân nhân cứu mạng của mình.

	Hai con hổ trong truyện có điểm gì giống nhau? Tại sao người kể chuyện lại kể cùng một lúc hai con hổ có nghĩa chứ không phải là 1?

GV: Như vậy, đã có sự nâng cấp khi nói về cái nghĩa của con hổ sau so với con hổ trước.
HS thảo luận: Tại sao lại dựng lên chuyện con hổ có nghĩa mà không phải là con người có nghĩa.
	- Chúng đều là những con hổ biết đền ơn đáp nghĩa với ân nhân của mình.

- Con hổ thứ nhất đền ơn một lần là xong, nó đáp nghĩa rất hậu hĩnh người mà nó chịu ơn.

- Con hổ thứ 2: đền ơn mãi mãi, cả lúc ân nhân còn sống và cả lúc ân nhân đã chết. Nó sống chung thuỷ, có đầu có cuối.

=>Đây là một cách thể hiện ý đồ của tác giả: Dựng lên chuyện 1 loài vật hung dữ chuyên ăn thịt người mà còn có nghĩa, biết coi trọng tình nghĩa, huống chi là con người.

=> Chủ đề truyện càng sâu sắc hơn.

	Câu hỏi 4: Truyện đề cao, khuyến khích điều gì cần có trong cuộc sống con người?
? Em rút ý nghĩa gì xong khi học xong văn bản ?
	Chủ đề
- Truyện đề cao ân nghĩa trọng đạo làm người.
2. ý nghĩa truyện:

- Truyện đề cao giá trị đạo làm người : con vật còn có nghĩa huống chi là con người

	
	III. HD tổng kết:

	BPNT cơ bản, bao trùm được sử dụng trong truyện là gì?

Truyện đề cập vấn đề gì trong cuộc sống con người?
HS đọc Ghi nhớ SGK
	1. Nghệ thuật: Kể chuyện bằng biện pháp nhân hoá, tưởng tượng, xây dựng hình tượng nhân vật mang tính giáo huấn.
- Kết cấu  truyện có sự nâng cấp khi nói về cáI nghĩa của hai con hổ nhằm tô đậm yư tưởng , chủ đề của tác phẩm .
2. Nội dung: Truyện đề cập đến vấn đề ân nghĩa của con người qua việc kể chuyện về con hổ có nghĩa.
3. Ghi nhớ:

                      SGK


IV: Củng cố: 
- Trong truyện, vì sao người kể có thể kể được các hành động ly kỳ của 2 con hổ (Nhờ sự tưởng tượng khi kể chuyện).

- Người kể tưởng tượng truyện nhưng dựa trên sự thật nào? (Con người ta sống với nhau vốn có tình có nghĩa -> tưởng tượng truyện càng làm nổi bật rõ chủ đề của truyện).

- Gv khái quát bài: Trong truyện trung đại, xây dựng nhân vật chủ yếu dựa vào hành động của nhân vật và lời kể của người kể kết hợp yếu tố hư cấu, tưởng tượng.

Truyện: con hổ có nghĩa đề cao đạo lý của con người.
 V: HDVN: 
- Học bài và làm bài tập phần luyện tập.
- Soạn: Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng 

- Chuẩn bị bài sau: Động từ ( Trả lời các câu hỏi phần ngữ liệu)

                                                 Tiết 60: Động từ                   
Ngày soạn: 22/11/2013
Ngày giảng: 30/11/2013
A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:
-  Nắm được các đặc điểm của động từ

  -  Nắm được các loại động từ.

  - Khái niệm động từ

  + Ý nghĩa khái quát của động từ

  +  Đặc điểm ngữ pháp của động  từ ( khả năng kết hợp của động từ, chức vụ ngữ pháp của động từ)

  - Các loại động từ

 2. Kĩ năng :

  - Nhận biết động từ trong câu

  -  Phân biệt động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái.

  - Sử dụng động từ để đặt câu.

 3. Thái độ:
    Nghiêm túc trong giờ học.

B. Chuẩn bị:

GV: nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

HS: Đọc ngữ liệu.

C. Tiến trình dạy – học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                          6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS1: Danh từ là gì? Danh từ được phân loại như thế nào?

HS2: Chỉ từ là gì? Chức năng của chỉ từ trong câu?

III. Bài mới:

            Khi học văn bản Con hổ có nghĩa, thông qua việc kể các hành động của con hổ kết hợp lời kể của tác giả để làm nổi bật hình ảnh con hổ có ân, có nghĩa. Để kể được như vậy, tác giả chủ yếu sử dụng các động từ. Vậy: động từ có đặc điểm gì? Có những loại động từ nào? Đó là nội dung bài học này.
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học:

	1. Đọc ngữ liệu 1:
 Ngữ liệu có ở văn bản nào? Kể sự việc gì? ở Tiểu học, các em đã được học về động từ. 

Hãy tìm động từ trong các câu ở ngữ liệu 1?

Chia nhóm cho học sinh tìm.

Nghĩa của các động từ đó biểu thị những gì?
Em hiểu thế nào là động từ?

2. Cho các cụm từ sau: Đã đi nhiều nơi; hãy lấy gạo.

Hãy so sánh động từ với danh từ về các mặt sau:

- Về những từ đứng xung quanh nó trong cụm từ.

- Về khả năng làm vị ngữ? (Phân tích ngữ liệu và xem động từ nằm ở thành phần nào trong câu?).

GV chia 2 nhóm để học sinh so sánh 2 ý trên.

Ta có:

+ Danh từ:

- Không kết hợp với: đã, sẽ, đang, hãy.

- Thường làm CN trong câu.

- Khi làm VN có từ đứng trước.

+ Động từ:

- Có khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang…
- Thường làm VN trong câu.

3. Phân tích cấu tạo các câu sau? 

Học tập / là n.vụ quan trong nhất của hs
   CN                     VN

Học tập là từ loại gì? Thử cho kết hợp với: đã, sẽ, đang và nhận xét?

Vậy động từ có khả năng kết hợp với những từ như thế nào? Giữ chức vụ gì trong câu?
	1. Đặc điểm của động từ: 
a. đi, đến, ra, hỏi.

b. lấy, làm, lễ.

c. treo, có, xem, bảo , cười, bán, phải, đề. 
-> Chỉ hành động, trạng thái của sự vật.

=> Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật.

- Động từ thường kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang… để tạo thành cụm động từ.

- Chức vụ điển hình: làm vị ngữ trong câu. Khi làm chủ ngữ: mất khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang…

	4. Xếp các động từ vào bản phân loại?

- Học sinh trao đổi điền cho đúng.

ĐT đòi hỏi có ĐT khác đi kèm phía sau

ĐT không đòi hỏi có ĐT khác đi kèm phía sau.

Trả lời câu hỏi:

Làm gì?

đi, chạy, cười, đọc, hỏi, ngồi, đứng.

Trả lời câu hỏi:

Làm sao? Thế nào?

Dám, toan, định.

buồn, gãy, ghét, đau, nhức, nứt, vui, yêu.

-> ĐT tình thái
-> ĐT chỉ hành động, trạng thái.
 Tìm thêm những động từ có đặc điểm tương tự các động từ thuộc mỗi nhóm trên?

(1) Cần, nên, phải, có thể, không thể.

(2) Cho, biếu, tặng, suy nghĩ.

(3) Vỡ, bẻ, mòn, nhức nhối, bị, được.

Vậy Động từ có thể phân loại như thế nào? 
HS đọc ghi nhớ SGK         
	2. Các loại động từ chính: 
2 loại:

1. Động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái:

- Động từ tình thái: thường đòi hỏi có động từ khác đi kèm.

- Động từ chỉ hành động, trạng thái, không đòi hỏi có ĐT khác đi kèm.

2. Động từ chỉ hành động, trạng thái: gồm 2 loại nhỏ:

+ ĐT chỉ hành động: Trả lời câu hỏi: Làm gì?

+ ĐT chỉ trạng thái: Trả lời câu hỏi: Làm sao? Thế nào?
*) Ghi nhớ:

                      SGK



	
	II. Luyện tập:

	Tìm động từ trong truyện Lợn cưới áo mới? Phân loại?

Học sinh làm bài theo nhóm.
	Bài 1:

+ ĐT tình thái: hay (khoe), chả (thấy), chợt (thấy), có (thấy) liền (giơ).

+ ĐT chỉ hành động: khoe, may, đem, mặc, đứng, hãng, khen, thấy, hỏi, tất tưởi, chạy..

+ ĐT chỉ trạng thái: may (được), tức, tức tưởi.

	GV đọc, học sinh nghe, viết.

Chú ý phân biệt chính tả: r/ d/ gi.

Xác định các động từ trong đoạn.
	Bài 3: Chính tả (nghe-viết): Con hổ có nghĩa.

Từ “Hổ đực mừng rỡ…. Làm ra vẻ tiễn biệt”.


IV. Củng cố: 
Sự khác nhau giữa động từ và danh từ.
V. HDVN: 
- Học ghi nhớ + bài tập 2 (147).
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Cụm động từ.

Duyệt giáo án ngày 23/11/2013

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Sỹ Quang

********************************************************************
Tuần 16
                                      Tiết 61: Cụm động từ

Ngày soạn: 27/12/2013
Ngày giảng:03/12/2013
A. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
   Nắm được các đặc điểm của cụm động từ

  - Nghĩa của cụm động từ

  - Chức năng ngữ pháp của cụm động từ

  - Ý nghĩa của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong cụm động từ 

 2. Kĩ năng :

    Sử dụng cụm động từ 

 3. Thái độ:
    Nghiêm túc trong giờ học.

B. Chuẩn bị:
GV: nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, sơ đồ cụm động từ.

HS: Đọc ngữ liệu.

C. Tiến trình dạy –học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS 1: Nêu các đặc điểm của động từ? Cho VD?

HS 2: Động từ tình thái khác động từ hành động, trạng thái như thế nào? VD?

 III. Bài mới:

        Bên cạnh danh từ, động từ cũng là một từ loại quan trọng để tạo lập văn bản tự sự. Khi hoạt động trong câu, động từ thường kết hợp với một số từ ngữ để tạo thành cụm động từ, giữ các chức vụ ngữ pháp trong câu.

	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học:

	a, NL1: SGK – 147

I.1.Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?(Từ gạch chân)             
                           Đã  đi    nhiều nơi
                    Ptr(TG)        Psau(®Þa điểm)

Cũng  ra  những câu đố oái oăm để hỏi                 mọi người.
Ta gọi những cụm từ trên là cụm động từ.Vậy em hiểu thế nào là cụm động từ?

2. Thử lược bỏ các từ in đậm rồi n.xét vai trò của các từ in đậm đó?
Nếu lược bỏ các từ ngữ phía trước và phụ sau của cụm thì những từ được bổ nghĩa trở nên bơ vơ, hơn nữa câu đó rất khó hiểu, tối nghĩa,vô nghĩa.

Tìm ĐT, hãy p.triển thành cụm ĐT bằng cách thêm từ ngữ phụ thuộc. Em đặt câu với cụm ĐT ấy?

Nhận xét về cấu tạo của cụm ĐT? Vai trò NP trong câu?


	1. Cụm động từ là gì?

- Cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều động từ phải có phụ ngữ đi kèm tạo thành cụm động từ mới trọn nghĩa. 
VD:  Chạy (ĐT)

->  đang chạy ngoài sân.( Cụm ĐT)

->Nam// đang chạy ngoài sân (Câu)
    CN                 VN
- Cụm ĐT có cấu tạo ý nghĩa đầy đủ và phức tạp hơn1 mình ĐT, nhưng hoạt động trong câu giống như 1 ĐT. (làm VN, khi làm CN mất khả năng làm phụ ngữ trước)

	2. Quan sát ngữ liệu: Cụm động từ gồm mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?

- 3 phần: Phần đứng trước động từ; Động từ trung tâm; Phần đứng sau động từ.

Dựa vào vị trí các bộ phận, hãy vẽ mô hình cấu tạo cụm động từ và điền các cụm ĐT ở ngữ liệu 1 cho phù hợp?

- HS thảo luận, vẽ.

Phần trước

Phần trung tâm

Phần 
sau

Đã

Cũng

Đi

Ra

Nhiều nơi

Những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.

So sánh cấu tạo cụm động từ với cụm danh từ?

Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ trung tâm những ý nghĩa gì?

- Quan hệ thời gian: đã, sẽ, đang.

- Sự tiếp diễn tương tự: cũng, vẫn, cứ, còn…
Ngoài ra, động từ còn có khả năng kết hợp với những từ nào về phía trước? Bổ sung cho ĐT ý nghĩa gì?

- Sự Khuyến khích hoặc ngăn cản hoạt động: hãy, đừng, chớ

- Sự khẳng định hoặc phủ định: không, chưa, chẳng…
Các phụ ngữ phần sau bổ sung ý nghãi cho động từ về những mặt nào?

- Nhiều nơi: địa điểm.

- Những câu đố…: đối tượng, mục đích.

GV: Ngoài ra, các từ ngữ ở phần sau cũng có thể bổ sung cho ĐT các ý nghĩa khác: hướng, thời gian, phương tiện cách thức, hoạt động…
Vậy: Phần phụ trước và phụ sau trong cụm động từ có những vai trò gì?
HS đọc ghi nhớ SGK
	2. Cấu tạo của cụm động từ:

- Mô hình cụm động từ: 3 phần: Phần trước, phần trung tâm, phần sau.
+ Phần trung tâm: là động từ.
+ Các phụ ngữ phần trước: bổ sung cho ĐT các ý nghĩa: quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự…
+ Các phụ ngữ phần sau: bổ sung cho động từ các chi tiết về: đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích…
*) Ghi nhớ:

                      SGK

	
	II. Luyện tập:

	Học sinh làm theo nhóm

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

Còn đang

Đành tìm cách

đùa nghịch

Yêu thương

Muèn/kÐn

Giữ

Có

Đi

ở sau nhà

MN hÕtmùc

cho con ... xứng đáng

sứ thần… nọ

thì giờ…nọ

hỏi ý kiến …nọ


	Bài 1: Tìm các cụm động từ trong câu:

Bài 2: Chép các cụm ĐT trên vào mô hình. 

- GV chuẩn bị bảng phụ cho học sinh điền.


	Nêu ý nghĩa của việc dùng các phụ ngữ?

Viết 1 câu nêu ý nghĩa truyện “Treo biển”, chỉ ra cụm ĐT?
	Bài 3:

- Chưa (miêu tả hđộng người cha)(PĐ tương đối

- Không (miêu tả hđộng viên quan)(PĐ tuyệt đối

(Sự thông minh của em bé. Cha chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì em bé đã đáp lại bằng 1 câu mà viên quan không trả lời được.

 Bài 4: Truyện “Treo biển” có ngụ ý khuyên răn người ta cần giữ vững quan điểm chủ kiến của bản thân và  cũng lắng nghe ý kiến của mọi người.


 IV . Củng cố:
 GV khái quát bài:Các phụ ngữ ở phần trước và phần sau của cụm động từ có vai trò quan trọng trong câu, làm cho ý nghĩa của hành động, trạng thái được trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa.

- Nhân vật trong văn tự sự cũng thường được xây dựng qua hành động của nhân vật. Việc sử dụng đúng cụm ĐT trong câu sẽ giúp việc khắc hoạ nhân vật qua hành động được rõ nét.
 V. HDVN: 
Học ghi nhớ – làm lại các bài tập (149).
- Soạn và chuẩn bị trước bài: Thầy thuộc giỏi côt ở tấm lòng.

  ( Tóm tắt, tìm hiểu chú thích, bố cục và trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản)

                    *********************************************
Tiết 62: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
(Hồ Nguyên Trừng)
Ngày soạn:27/12/2013
Ngày giảng:03/12/2013
A. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức: 
- Hiểu nội dung ý nghĩa của truyện.

- Hiểu nét đặc sắc tình huống gay cấn của truyện.

- Hiểu thêm cách viết truyện trung đại.

- Phẩm chất vô cùng cao đẹp của vị thái y lệnh.
- Đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm truyện trung đại: gần với kí ghi chép sự việc.
- Truyện nêu cao gương sáng của một bậc lương y chân chính.

 2.Kĩ năng:  

        - Đọc- hiểu văn bản truyện truyện trung đại.

- Phân tích được các sự việc thể hiện y đức của vị thái y lệnh trong truyện

- Kể lại được truyện.

- Tự nhận thức và xác định lối sống có trách nhiệm với người khác trên cương vị cá nhân.

- Giao tiếp : Phản hồi, lắng nghe, tích cực Trình bàỳ suy nghĩ, ý tưởng, cảm nhận của bản thân về về giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện 

3.Thái độ: Giáo dục HS ý thức tình cảm yêu quý, kính trọng những tấm gương về lòng nhân hậu.
B. Chuẩn bị:
GV: nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.

HS: đọc văn bản, trả lời câu hỏi.

C. Tiến trình dạy – học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                   6A4:      
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS1:  Kể lại chuyện: Mẹ hiền dạy con?

HS 2: ý nghĩa giáo dục qua truyện là gì?

 III. Bài mới:

  Trong xã hội có nhiều nghề và làm nghề nào cũng phải có đạo đức. Nhưng có hai nghề mà xã hội đòi hỏi phải có đạo đức nhất và cũng được xã hội tôn vinh nhất là dạy học và làm thuốc. Truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” của Hồ Nguyên Trừng nói về một bậc lương y chân chính, giỏi về nghề nghiệp và rất giàu lòng nhân đức.

	
	I. Tiếp xúc văn bản:

	Hướng dẫn đọc, gọi học sinh đọc 
-> nhận xét.

Kể lại các sự việc trong truyện?

Giáo viên giới thiệu về Hồ Nguyên Trừng, hoàn cảnh sáng tác truyện.

Gọi một học sinh đọc to, rõ các chú thích trong bài. 
	1. Đọc và kể:

2. Tìm hiểu chú thích:

*.T/giả:  Hồ Nguyên Trừng 1374-1446. Con trưởng của vua Hồ Quý Ly-> bị giặc Minh bắt về T.Quốc
Có tài chế tạo vũ khí được làm quan trong triều nhà Minh( Thượng thư)
*T/phÈm:
 - Nam ông mộng lục: Viết bằng chữ Hán trong t.gian t.giả sống lưu vong ở Trung Quốc.
* Từ khó (SGK).

	Truyện  chia mấy đoạn? Nội dung từng đoạn?
	3. Bố cục: 3 phần:

- P1: từ đầu đến trọng vọng: giới thiệu công đức của thái y lệnh họ phạm.

- P2: tiếp đến mong mỏi: Thái y lệnh kháng lệnh vua cứu người bệnh nghèo.

- P3: còn lại: Hạnh phúc của bậc lương y.

	
	II. Phân tích văn bản:

	Truyện kể về ai? 
Theo em nhân vật thầy thuốc được giới thiệu qua chi tiết nào?

Tiểu sử ấy cho biết vị trí và vai trò gì của thầy thuốc?

Tìm những chi tiết nói lên việc làm của thái y lệnh?
	1. Công đức của thái y lệnh họ Phạm:

- Cụ tổ có nghề y gia truyền coi chữa bệnh trong cung vua.

-> Có địa vị xã hội, là thầy thuốc giỏi có uy tín.

- Đem tất cả của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt, tích trữ thóc gạo…Dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng, đói khát và bệnh tật đến ở, cứu sống hơn ngàn người…

	Qua những việc làm đó, em thấy vị Thái y lệnh là người như thế nào?
	-> Là một bậc lương y nhân đức, đặc biệt là dành tình thương cho những người nghèo, bệnh tật.

	Trong những hành động của ông, điều gì làm em cảm phục và suy nghĩ nhiều nhất?
	2. Thái y lệnh kháng lệnh vua cứu người bệnh nghèo:

	Tấm lòng của thầy thuốc bộc lộ trong tình huống đặc biệt nào?

Bệnh nào nguy hiểm hơn?

Thái y lệnh đã quyết định như thế nào?

Em có suy nghĩ gì trước quyết định đó?
	- Cùng một lúc có hai người bệnh:

+ Dân thường: chảy máu nhiều (chảy máu như xối, mặt mày xanh lét).

+ Quí nhân bị sốt đến khám.

-> Bệnh của người dân nghèo nguy hiểm hơn

- Đi chữa bệnh cho dân nghèo, kháng lại lệnh vua.

-> Quyết định đúng vì tính mạng của người dân trong gang tấc, rất nguy kịch

	Làm như vậy thái y mắc tội gì?

Qua đây em hiểu thêm gì về thái y?
	=> Ông hành động đúng, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cứu giúp dân nghèo-> sống vì người khác.

	
	3. Hạnh phúc của thái y lệnh họ Phạm:

	Việc làm đúng dắn của thái y đã đem lại kết quả gì?
	- Người bệnh được cứu sống.

- Vua: mừng rỡ và gọi ông là “Bậc lương y chân chính”.

	Khi đến yết kiến nhà vua, Thái y lệnh có những hành động như thế nào?

Trước cách cư xử của Thái y lệnh, thái độ của vua Trần Anh Vương diễn biến ra sao? Qua đó ta thấy vua Trần Anh Vương là người như thế nào?
	- Bỏ mũ ra, tạ tội, bày rõ lòng thành của mình.

- Vua quở trách -> mừng nói…
-> Lúc đầu tức giận -> Ca ngợi Thái y lệnh.
 -> Là một ông vua có lòng nhân đức.

	Kết thúc truyện có ý nghiã như thế nào?
	=> Tài đức của Thái y lệnh họ Phạm được người đời ngợi khen, được con cháu kế tục xứng đáng. Đó là phần thưởng là hạnh phúc đối với danh y họ Phạm.

	GV: Như vậy, Thái y lệnh đã lấy tấm lòng chân thành để giải trình điều hơn lẽ thiệt, từ đó đã thuyết phục được nhà vua. Đây là thắng lợi vẻ vang của y đức, của bản lĩnh trong đó có lòng nhân ái và trí tuệ.

	Qua truyện làm nổi bật ý nghĩa gì?
	* ý nghĩa truyện:

- Truyện ca ngợi vị Thái y lệnh không những giỏi về chuyên  môn mà còn có tấm lòng nhân đức , thương xót người bệnh .

-câu chuyện về bài học về y đức cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau . 

	
	III. Tổng kết:

	Cách viết truyện này có gì giống và khác truyện: Con hổ có nghĩa?

- Không dùng yếu tố hư cấu, tưởng tượng.

Qua truyện giúp em hiểu gì vê người thầy thuốc chân chính?

Y đức này có cần cho người thầy thuốc hôm nay không? Vì sao?
HS đọc ghi nhớ SGK
	1. Nghệ thuật: - Tạo nên tình huống truyện gay cấn .

- Sáng tạo nên các sự kiện có ý nghĩa so sánh , đối chiếu .

- Xây dựng đối thoại sắc sảo có tác dụng làm sáng lên chủ đề truyện (nêu cao gương sáng về một bậc lương y chân chính)
2. Nội dung: ca ngợi phẩm chất cao quý của Thái y lệnh họ Phạm: có tài trị bệnh, có lòng nhân đức (có tài đức).
3. Ghi nhớ:

                     SGK


IV. Củng cố : a. Qua truyện: một bậc lương y chân chính theo mong mỏi của Trần Anh Vương phải như thế nào? (giỏi nghề và thương dân).

                      b.So sánh nội dung y đức ở văn bản này với văn bản kể về Tuệ Tĩnh?

+ Cả 2 truyện đề biểu dương y đức cao đẹp của người thầy thuốc trước những quyền lực của xã hội.

+ Văn bản “Thầy thuốc giỏi…” Nội dung y đức được kể phong phú hơn:

- Kể nhiều truyện trước và sau sự việc chính.

- Là cuộc đụng độ giữa y đức và quyền lực tối cao.

- Cuộc đụng độ với quan Trung sứ: gay gắt hơn: đe dọa tính mạng của Thái y lệnh.

V. HDVN: 
- Kể lại được truyện
- Ôn tập lại phần văn- phần Tiếng Việt đã học .

- Chuẩn bị bài: Tính từ và cụm tính từ

**********************************************************
                   Tiết 63: Tính từ và cụm tính từ
Ngày soạn:28/11/2013
Ngày giảng: 05/12/2013
A. Mục tiêu bài học:

     1.Kiến thức    
-Nắm được đặc điểm của  tính từ và cụm tính từ  .
-Nắm được các  loại tính từ 

- Khái niệm tính từ


+ Y nghĩa khái quát của tính từ


+ Đặc điểm khái quát của tính từ ( khả năng kết hợp của tính từ, chức vụ ngữ pháp của tính từ 


- Các loại tính từ


- Cụm tính từ


+ Nghĩa của phụ trước và phụ sau trong cụm tính từ


+Nghĩa của cụm tính từ


+ Chức năng ngữ pháp của cụm tính từ


+ Cấu tạo đầy đủ của cụm tính từ

 2.Kĩ năng:

-Nhận biết tính từ trong văn bản.
-Phân biệt tính từ chỉ dặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối.

-Sử dụng tính từ, cụm tính từ trong khi nói và viết.

 3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 

B. Chuẩn bị: 

GV: nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, sơ đồ.

HS: đọc ngữ liệu.

C. Tiến trình dạy –học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                         6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

- Cấu tạo cụm động từ giống và khác cụm danh từ như thế nào?

- Bài tập 3,4 (149).

III. Bài mới:

     Tính từ cũng là một từ loại rất quan trọng trong sử dụng tạo lập văn bản. Vậy tính từ có những đặc điểm gì? khi hoạt động trong câu nó giống và khác danh từ, động từ ở chỗ nào?
	Phân tích ngữ liệu
	I. Bài học:

	1. Đọc ngữ liệu 1:

ở Tiểu học, các em đã được học về từ loại tính từ? Em hiểu thế nào là tính từ? 

Vận dụng kiến thức, hãy tìm tính từ trong các câu ở ngữ liệu 1?

a. bé, oai.

b. vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi, nhạt, héo.

Hãy kể thêm một số tính từ mà em biết?

Nghĩa của các tính từ biểu thị những gì?

2. Thử cho các tính từ kết hợp với các từ: đã, sẽ đang, vẫn, cứ, còn, hãy, đừng, chớ.. và nhận xét về khả năng kết hợp của TT? So sánh với động từ?

- Đã xanh, vẫn đẹp, cũng đẹp -> Cụm TT (giống ĐT).

- Không thể: hãy đẹp, đừng xanh… -> Động từ kết hợp mạnh với: hãy, đừng, chớ.

3. So sánh các tổ hợp từ sau: Chúng đã là 1 câu chưa? Phân tích cấu tạo?

a. Em bé/ ngã -> một câu.

   CN        VN(§T)

b. Em bé (ấy)/ thông minh (lắm)

     CN                   VN(TT)

Phân tích cấu tạo câu sau: TT giữ chức vụ gì trong câu?

c. Cần cù/ là đức tính quý báu của người VN
    CN(TT)              VN

Vậy tính từ có khả năng giữ những chức vụ gì trong câu? So sánh với ĐT?
	1. Đặc điểm của tính từ:

a. Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

b. TT có thể kết hợp với: đã, sẽ, đang, cũng, còn.. tạo thành cụm TT.

c. Khả năng kết hợp với: hãy, đừng, chớ rất hạn chế.

d. TT có thể làm CN, VN trong câu. Khả năng làm CN của TT hạn chế hơn ĐT.

	4. Trong các TT ở ngữ liệu 1: những từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ? (rất, hơi, quá, lắm)

Những từ nào không có khả năng kết hợp với các từ đó?

- Kết hợp được: bé, oai, héo, nhạt.

- Không kết hợp được: vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi.

Em hãy giải thích hiện tượng trên?

- Bé, oai, nhạt: chỉ tính chất của sự vật một cách tương đối   ->  Có thể ở nhiều mức độ khác nhau.

- Vàng hoe, vàng lịm.. chỉ tính chất tuyệt đối, đã xác định cụ thể với một màu sắc nhất định.

Vậy tính từ có thể phân ra mấy loại nhỏ?
	2. Các loại tính từ: 2 loại:

a. Tính từ chỉ đặc điểm tương đối có thể kết hợp với từ chỉ mức độ.

b. Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối: không thể kết hợp với từ chỉ mức độ.

	5. Đọc ngữ liệu:

Tìm tính từ trong các tổ hợp từ in đậm trong ngữ liệu?

- yên tĩnh, nhỏ, sáng.

Những từ ngữ nào đứng trước hoặc sau TT làm rõ nghĩa cho các TT đó?

- vốn, đã, rất, lại, vằng vặc, ở trên không.

GV: Những từ ngữ đó chính là các phụ ngữ của TT cùng với TT tạo thành cụm TT.

Hãy vẽ mô hình các cụm TT trên?

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

Vốn/ đã/ rất

yên tĩnh

nhỏ

sáng

lại

vằng vặc/ ở trên không
Mô hình cụm TT gồm mấy phần? So sánh với cụm DT, cụm ĐT? Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung ý nghĩa cho TT về mặt nào? Ngoài ra, TT còn có thể kết hợp với những từ nào ở phía trước? Có ý nghĩa gì?

Các phụ ngữ sau bổ sung ý nghĩa cho TT về mặt nào?

Tìm thêm những từ ngữ có thể làm phụ ngữ phần sau?

Khi hoạt động trong câu, cụm TT tồn tại như thế nào? Các phụ ngữ có cấu tạo ra sao?


	3. Cụm tính từ:

- Mô hình cụm TT: 3 phần: Phần trước, phần trung tâm, phần sau.

- Trong cụm TT:
+ PTTâm: là tính từ.
+ Các phụ ngữ phần trước: biểu thị quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, mức độ,…
+ Các phụ ngữ phần sau: biểu thị vị trí, mức độ, sự so sánh….

	
	II. Luyện tập:

	- Học sinh làm theo nhóm
	Bài 1: Tìm cụm TT trong câu:

- Sun sun như con đỉa.

- Chần chÉn như cái đòn càn….

	Học sinh suy nghĩ, trả lời theo gợi ý.
Cách sử dụng ĐT, TT trong các câu văn miêu tả?

Quá trình thay đổi từ không đến có, rồi từ có trở lại không …thể hiện qua cách dùng các TT trong những cụm TT ntn?
	Bài 2: 

- Các TT đều là từ láy -> Gợi hình ảnh, gợi cảm.

- Hình ảnh mà TT gợi ra là sự vật tầm thường, nhỏ bé -> đối ngược với những bộ phận của con voi (to lớn).

- Đặc điểm chung của 5 ông thầy bói: nhận thức hạn hẹp, chủ quan.
Bài 3: 

Gợn sóng êm ả-> Nổi sóng-> Nổi sóng  dữ dội-> Nổi sóng mù mịt-> Nổi sóng  ầm ầm
=>Các ĐT, TT được sử dụng theo hướng tăng tiến, mạnh dần lên(Biểu thị thái độ của biển của cá vàng trước những đòi hỏi ngày 1 quá quắt của mụ vợ.
Bài tập 4.

- Máng lợn( sứt mẻ-> mới-> sứt mẻ)

- Túp lều( nát-> nhà đẹp-> lâu đài to lớn -> cung điện nguy nga->túp lều nát)=>TT được dùng lần đầu p.ánh c.sống nghèo khổ. Mỗi lần dùng TT là mỗi lần c.sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng TT dùng lần đầu đc lặp lại thể hiện sự trở lại như cũ, sự trừng phạt của cá vàng đ.với mụ vợ.


IV. Củng cố :
                    Đặc điểm của tính từ?

                    Các loại cụm từ giống và khác nhau ở điểm nào?

V. HDVN: 
Học bài + bài tập 3, 4 (156)   

Chuẩn bị bài tiết 64: Trả bài Tập làm văn số 3
********************************************************
Tiết 64: Trả bài tập làm văn số 3
Ngày soạn:29/11/2013
Ngày giảng:07/12/2013
A. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: - HS nhận rõ ưu khuyết điểm của bài làm để phát huy, rút kinh nghiệm cho bài sau đạt kết 
2.Kĩ năng:  Rèn kỹ năng thành thạo hơn khi làm bài văn tự sự 
3.Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân.

B. Chuẩn bị:

GV: Chấm bài, nhận xét.

HS: Ôn tập phương pháp làm bài kể chuyện đời thường.

C. Tiến trình dạy –học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                          6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

Cách làm bài văn kể chuyện đời thường?
III. Bài mới:
	Học sinh nhắc lại đề bài.
	I. Đề bài:      Em hãy kể về một người                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 thân của em (ông bà, cha mẹ, anh chị, em…)

	Học sinh phân tích đề, lập dàn ý đề bài đã viết.

Học sinh lập dàn ý theo bài viết của mình.
	II. Phân tích đề, lập dàn ý:

1. Phân tích đề:

- Yêu cầu: Viết bài văn kể chuyện đời thường.

- Nội dung: Một người thân.

2. Lập dàn ý: Như đáp án T49-50.

	Gọi học sinh sinh trình bày, nhận xét.

Học sinh tự nhận xét bài viết của mình theo yêu cầu?

Giáo viên nhận xét chung.
	III. Nhận xét bài viết:

1. Ưu điểm:

- Đa số các em đã nắm được nội dung, yêu cầu của đề bài. Nắm được phương pháp làm bài: Kể về một người thân.

- Một số: đã biết xây dựng truyện, kể chuyện tự nhiên, tình cảm chân thành.

- Đã biết kể người, kể việc và lựa chọn chi tiết để kể làm nổi bật ý nghĩa.

- Bài viết tốt: Khiêm, Ngọc, Linh,  …
2. Tồn tại:

- Một số em: chưa tự xây dựng truyện, còn kể theo bài văn mẫu.

- Kể chuyện sơ sài, văn viết tẻ nhạt, không biết lựa chọn chi tiết để kể.

- Diễn đạt yếu, rườm ra, dùng từ sai, lỗi chính tả.

- Không biết chấm câu, trình bày bố cục không rõ.
- Bài viết kém: Tiến Đạt, Nguyễn Hoàng A4, Tuân…

	Trả bài cho học sinh.

Chép một số câu diễn đạt sai lên bảng, hướng dẫn học sinh phát hiện lỗi và sửa lại cho đúng.
	IV. Chữa lỗi

1. Lỗi diễn đạt:

- Ông đi tập thể dục rồi về làm việc ở vườn rồi cho các con vật ăn -> Lặp từ, dùng từ.
-> Sửa: Ông đi tập thể dục về rồi làm việc ở vườn và cho các con vật ăn.
- Mẹ em rất cẩn thận. Những lúc em không học bài mẹ rất buồn. -> Lỗi lôgíc.

2. Lỗi dùng từ:

- Đôi mắt của bà em long lanh.->Sửa:Đôi mắt của bà rất hiền từ.

- Mái tóc của mẹ đen lóng lánh.- > Mái tóc của mẹ đen mượt.

3. Lỗi câu:

Năm nay 33 tuổi. -> Câu thiếu CN.
4. Lỗi chính tả:

- chồng cây -> trồng;  trăm xóc-> chăm sóc; sạch xẽ-> sạch  sẽ; 

V. Trả bài: 
 Đọc bài tốt 


IV. Củng cố : Khi làm bài kể chuyện đời thường ta cần chú ý những gì?

V. HDVN:     Ôn lại văn tự sự.

                       Đọc thêm 1 số bài văn mẫu.                   

Duyệt giáo án ngày 30/11/2013
Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Sỹ Quang
Tuần 17
               Tiết 65: Ôn tập truyện trung đại 
Ngày soạn:04/12/2013
Ngày giảng:10/12/2013
 A. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức: 
Củng cố kiến thức về những kiến thức về đặc điểm thể loại cơ bản củ truyện trung đại  đã học ở học kỳ 
2.Kĩ năng: 
- Tổng hợp  các kiến thức đã học
-Trình bày cảm nhận về nghệ thuật - nội dung của truyện 
3.Thái độ:    Giáo dục ý thức nghiêm túc trong giờ học .
B. Chuẩn bị:
GV:.Nghiên cứu tài liệu – STK 
HS: Ôn tập theo hướng dẫn của GV.

C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                   6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:        

           Nêu ý nghĩa của truyện “ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”?
 III.Bài mới: 
Chúng ta đã được học một số truyện trung đại , để củng cố ,khắc sâu về nghệ thuật và những đặc sắc của truyện trung đại ……
	? Thế nào là truyện trung đại?
? Nêu đặc điểm của truyện trung đại ?

? Nhận xét gì về cốt truyện và nhân vật ?
	I . Nội dung ôn tập.
1. Khái niệm truyện trung đại,
· Truyện trung đại : Là loại truyện văn xuôi chữ Hán ra đời từ thế kỷ X đến TK XIX.

2. Đặc điểm của Truyên trung đại.
· Đặc điểm của truyện trung đại :

+ Là loại truyện văn xuôi chữ Hán có nội dung phong phú và thường mang tính chất giáo huấn , có cách viết không giống hẳn với các truyện hiện đại 

+ NT: Có loại hư cấu tưởng tượng , có loại gần với ký ,( ghi chép sự việc ) với sử (ghi chép chuyện thật )

· Cốt truyện đơn giản – Nhân vật được miêu tả qua ngôn ngữ trực tiếp của người kể chuyện , qua đối thoại của nhân vật




3. Giá trị nội dung và nghệ thuật
	Stt
	Tên văn bản

- Tác giả
	Nội dung
Y nghĩa
	Nghệ thuật

	1
	Con hổ có nghĩa 

(Vũ Trinh)
	· Truyện đề cao giá trị đạo làm người : con vật còn có nghĩa huống chi là con người

- Nội dung: Truyện đề cập đến vấn đề ân nghĩa của con người qua việc kể chuyện về con hổ có nghĩa
	Kể chuyện bằng biện pháp nhân hoá, tưởng tượng, xây dựng hình tượng nhân vật mang tính giáo huấn.

- Kết cấu  truyện có sự nâng cấp khi nói về cáI nghĩa của hai con hổ nhằm tô đậm yư tưởng , chủ đề của tác phẩm .


	2
	Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
(Hồ Nguyên Trừng) 
	- Truyện ca ngợi vị Thái y lệnh không những giỏi về chuyên  môn mà còn có tấm lòng nhân đức , thương xót người bệnh .

-câu chuyện về bài học về y đức cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau .
	- Tạo nên tình huống truyện gay cấn .

- Sáng tạo nên các sự kiện có ý nghĩa so sánh , đối chiếu .

- Xây dựng đối thoại sắc sảo có tác dụng làm sáng lên chủ đề truyện ( nêu cao gương sáng về một bậc lương y chân chính )


II Luyện tập
	GV hướng dẫn học sinh làm bài tập

Nhận xét, cho điểm

Học sinh thảo luận nhóm

Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm 1 bài tập

Đại diện nhóm lên trình bày.

Gv nhận xét cho điểm
	Phần I : Trắc nghiệm : 

 Câu1: Văn bản Con hổ có nghĩa thuộc thể văn gì ?

A .Văn biền ngẫu                                                   B.Văn nghị luận 

C.Văn vần                                                              D.Văn xuôi
Câu2: Phương thức biểu đạt chính của truyện  Con hổ có nghĩa là phương thức nào ?
  A.TỰ sự                                   B. Biểu cảm 

  C. Nghị luận                            D. Miêu tả 

Câu 3: Nừu  liệt kê những chi tiết nói về ơn nghĩa của con hổ  thứ nhất  với bà đỡ trần chi tiết nào là không phù hợp ?

A .Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con ,còn hổ cái  thì nằm phục xuóng , dáng mệt mỏi
B. Hổ đực quỳ xuống bên một gốc cây , lấy chân đào lên một cục bạc .
 C.HỔ vẫn cúi đầu vẫy đuôi , làm ra vẻ tiễn biệt .
 D.BÀ đi  khá xa, hổ gầm lên một tiếng rồi bỏ đi.
Câu4: Thái Y họ Phạm là người như thế nào ?
A.Rất tài chữa bệnh 
B.Rất yêu thương dân đen 
C.Vừa có tài chữa bệnh lại và có lòng nhân đức .
D . Là bậc trung quân ái quốc 

Câu 5: Phẩm chất cao cả nhất của Thái Y lệnh bộc lộ qua những hành động của ông là gì ? 

A .Sẵn sàng phục vụ những người nghèo khổ .

B. Đem cả tính mạng của mình để thực hiện y đức.
C.Luôn dành cho người bệnh những loại thuốc tốt nhất 
D. Coi thường những bậc quyền cao chức trọng 

Câu 6: Dòng nào thể hiện đúng chủ đề truyện Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng ?

A. Thầy thuốc như mẹ hiền.

B. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng .

C. Thầy thuốc giỏi không khuất phục cường quyền .

D. Thầy thuốc giỏi không thích chữa bệnh cho nhà giàu .

Câu 7: Nhận xét nào không chính xác khi nói về nghệ thuật của truyện Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng ?

A. Tình tiết rắc rối , phức tạp 

B. Bố cục chặt chẽ ,hợp lý 

C. Thể hiện tính chất giáo huấn.

D. Gần với thể ký ghi chép người thực 

Phần II: Tự luận   

Bài tập 1: Hãy kiệt kê những chi tiết thể hiện sự khác nhau giữa câu chuyện về con hổ thứ nhất và con hổ thứ hai theo các nội dung sau:
chuyện về con hổ thứ nhất 
chuyện về con hổ thứ hai
Tình huống truyện 

Thái độ của hổ khi được giúp đỡ

Cách trả ơn của hổ 

Bài tập 2: Biện pháp nghệ thuật nào chính trong câu chuyện trên :Hãy lấy VD để chứng minh? 

Bài tập 3:Chia đoạn văn bản Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng và tìm bố cục 3 phần của truyện?
*)GV gợi ý 

Câu 1
chuyện về con hổ thứ nhất 
chuyện về con hổ thứ hai
Tình huống truyện 

Hổ cái đẻ khó 
Hổ trán trắng hóc xương bò 
Thái độ của hổ khi được giúp đỡ

Biết ơn
Không tỏ thái độ 
Cách trả ơn của hổ 

Tặng ngay một cục bạc 
Sau mới tặng nai. Khi chết về viếng . Ngày giỗ đem de hoặc lợn về cúng 
Bài  2:
-Biện pháp NT nhân hoá : + Con hổ thứ nhất biết gõ cửa , biết cầm tay người và nhỏ nước mắt , biết đùa giỡn và biết trả ơn bàng cách đào cục bạc lên cho ; lại còn đưa tiễn ra khỏi rừng 

      + Con hổ thứ hai biết nghe lời , biết trả ơn và bày tỏ tình cảm khi ân  nhân chết 
Bài 3

Văn bản có thể chia 5 đoạn :

Đoạn 1: ( Cụ tổ…..phụng sự Trần Anh Vương) : Mở đầu truyện .

Đoạn 2: ( Ngài thường đem hết của cải ….vắng người )diễn biến truyện( Về tấm lòng của Thái Y lệnh )

Đoạn 3: ( Bỗng liền năm đói kém …trọng vọng ) diễn biến truyện ( về việc TháI Y lệnh cứu giúp bệnh nhân và những người khốn cùng )

Đoạn 4: (Một lần ….mong mỏi ) diễn biến truyện (Thái Y lệnh chữa cho người nghèo bệnh nặng trước , chữa bệnh cho quý phi sau)

Đoạn 5:Còn lại – Kết thúc truyện ( Con cháu kế nghiệp Thái Y lệnh) 

* Bố cục 3 phần của bài văn tự sự 

- Phần 1: Mở bài - §1

- Phần 1: Thân bài  - §2-3-4

-Phần 1: Kết  bài - §5




IV. Củng cố : 
                       GV khái quát các nội dung đã học.
V. HDVN:
 Ôn tập, chuẩn bị kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I.
 Chuẩn bị giờ sau Ôn tập Tiếng Việt
                     Tiết 66: Ôn tập tiếng Việt
Ngày soạn: 5/12/2013
Ngày giảng: 12/12/2013
A. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về cấu tạo của từ tiếng Việt , từ mượn, nghĩa của từ, lỗi dùng từ, từ loại và cụm từ.

2.Kĩ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn : chữa lỗi dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn.

3.Thái độ:    Giáo dục ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt .

B. Chuẩn bị:

GV: sơ đồ ôn tập.

HS: Ôn tập theo các sơ đồ SGK.

C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                            6A4:       
II. Kiểm tra bài cũ:        
HS1: Nêu các đặc điểm của tính từ? Phân loại tính từ? Cho VD?

HS2: Cụm tính từ có đặc điểm gì?

III.Bài mới

	 (1) Từ là gì? Từ tiếng Việt được chia thành mấy loại? cấu tạo? VD?
	I. Nội dung ôn tập:

1. Cấu tạo từ tiếng Việt:

Từ 

Từ đơn

Chỉ có một tiếng: nhà, đi, nhanh…
Từ phức

Từ ghép

- Từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. VD: nhà cửa, đi lại, ăn ở…
Từ láy

- Những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng.

VD: đẹp đẽ, lảo đảo, sạch sành sanh…


	(2) Nghĩa của từ là gì? cho VD? Nghĩa của từ có những loại nào? cho VD?


	2. Nghĩa của từ:

- Nghĩa của từ: là nội dung mà từ biểu thị (sự vật, hiện tượng, tính chất…)

Nghĩa của từ

Nghĩa gốc

- Nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác. VD: chân, bộ phận cơ thể.

Nghĩa chuyển

- Được hình thành từ nghĩa gốc.

VD: Chân: - Nơi tiếp xúc với đất

                  -…………………. 
+ Nghĩa gốc và nghĩa chuyển tạo nên hiện tượng nhiều nghĩa của từ.

	(3) Xét về nguồn gốc, từ tiếng Việt được chi thành mấy loại? Cho VD?
	3. Phân loại từ theo nguồn gốc:

a. Từ thuần Việt:

- Do cha ông ta sáng tạo ra.

VD: lúa, gạo, sông ngòi, dẻo thơm.

b. Từ mượn:

- Từ mượn của ngôn ngữ nước ngoài.

- 2 bộ phận: từ mượn tiếng Hán:

+ Từ gốc Hán: có ở TV trước thế kỷ VII-IX, đã được việt hóa cao: VD: mùa, mùi, buồng…
+ Từ Hán Việt: Khoảng thế kỷ VIII-IX. VD: quốc gia, thi sĩ…
- Từ mượn các ngôn ngữ khác: Anh, Pháp, Nga…

	(4) Trong khi sử dụng từ: thường mắc phải những lỗi gì? Nguyên nhân? Cách sửa?
	4. Lỗi dùng từ:

Lặp từ

- Nguyên nhân: Vốn từ nghèo nàn.

- Cách sửa: Thay bằng các từ đồng nghĩa; Thế đại từ; Lược bỏ từ ngữ thừa.

Lẫn lộn các từ gần âm

- Nguyên nhân: Nhớ không chính xác hình thức ngữ âm của từ.

- Cách sửa: Hiểu chính xác nghĩa của từ; Tra từ điển.

Dùng từ không đúng nghĩa

- Nguyên nhân: Không hiểu đúng nghĩa của từ, hiểu sai.

- Cách sửa: Tra từ điển; Không hiểu hoặc chưa rõ nghĩa của từ thì không nên dùng.



	(5) Kể tên các từ loại đã học? Những từ loại nào có thể mở rộng thành cụm từ? (khái niệm? VD? Cấu tạo?)
	5. Từ loại và cụm từ:

Từ loại

Cụm từ

1. Danh từ: Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng khái niệm… VD: học sinh, bàn…
Cụm danh từ: là loại tổ hợp từ do danh từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. VD: Tất cả những học sinh chăm ngoan.

2. Động từ: chỉ hành động, trạng thái của sự việc…
VD: đi, viết…..

Cụm động từ: là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

VD: vẫn còn đang chạy trên đường.

3. Tính từ: chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái….

VD: Tốt, xấu, to….

Cụm tính từ: là loại tổ hợp từ do tính từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

VD: Đang đẹp như trăng mới mọc.

4. Số từ: Là những từ chỉ số lượng và số tính từ:

VD: - Ba, năm…
        - bảy, chín…
5. Lượng từ: là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự việc (tổng lượng hoặc lượng phong phú).

VD: tất cả, mỗi, từng…
6. Chỉ từ: Là những từ dùng để trỏ vào sự việc nhằm xác định vị trí của sự việc trong không gian hay thời gian.

VD: kia, nọ, ấy, đó…


	
	II. Luyện tập:

	
	Bài 1: Các từ gạch chân trong các câu sau được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

a. Đầu tôi to và nổi từng tảng rất bướng.

b. Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau.

c. Buồn trông nội cỏ dầu dầu.

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

	Chia lớp thành 2 nhóm:

- Nhóm 1: Tìm cụm danh từ.

- Nhóm 2: Tìm cụm động từ.


	Bài 2: Tìm cụm danh từ và cụm động từ trong các câu sau và điền chúng vào mô hình cấu tạo:

a. Mụ ấy đòi một cái máng lợn ăn mới.

b. Tôi kêu trời phù hộ cho, ông sẽ được một cái nhà rộng và đẹp.

c. ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Cụm danh từ

Cụm động từ

a. Mụ ấy.

- Một cái máng lợn ăn mới.

b. Một cái nhà rộng và đẹp.

c. Một vị chúa tể.

a. Đòi một cái máng lợn ăn mới.

b. Kêu trời phù hộ cho

- sẽ được một….đẹp.

c. Cứ tưởng bầu trời…..vung.

- oai như một vị chúa tể.




IV. Củng cố : GV khái quát các nội dung đã học.
V. HDVN: Ôn tập, chuẩn bị kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I.
****************************************************
Tiết 67-68: Kiểm tra tổng hợp cuối kỳ I
Ngày soạn: 06/12/2013
Ngày kiểm tra:   /12/2013
A. Mục tiêu bài  học:

- Kiểm tra đánh giá học sinh về khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng của cả 3 phân môn trong bài kiểm tra.

- Năng lực vận dụng phương thức tự sự và kỹ năng tập làm văn để tạo lập một văn bản.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, tích cực khi làm bài.
B. Chuẩn bị:
GV: Thiết lập ma trận đề kiểm tra, ra đề, đáp án chấm.
HS: Ôn tập- Chuẩn bị giấy kiểm tra và các dụng cụ học tập cần thiết.

C. Tiến trình lên lớp:

 I. Tổ chức:  Sĩ số:  6A3:                            6A4:
II. Kiểm tra:  Sự chuẩn bị của học sinh. 
III. Bài mới: 
I. Thiết lập Ma trận đề kiểm tra.       
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	1. Văn học
- Con hổ có nghĩa
	
	Giải thích ý nghĩa của việc lựa chọn nhân vật chính trong truyện
	
	

	Số câu:
Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	1
2
20%
	
	1

2

20%

	
	Xác định được Tính từ, Động từ, CĐT có trong đoạn thơ
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ
	1
3
30%
	
	
	1

3
30%

	
	
	
	Viết bài kể chuyện tưởng tượng ( Đóng vai vào nhân vật để kể chuyện)
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ
	
	
	1
5
50%
	1

5
50%

	Tổng số câu:

Tông số điểm:

Tỉ lệ:
	1

2

20%
	1

3
30%
	1

5
50%
	3

10

100%


II. Đề bài.

Câu 1: ( 3điểm)
 Cho đoạn thơ sau :

                                         Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo

Tựa gối ôm cần lâu chẳng được

 Cá đâu đớp động dưới chân bèo

               ( Thu điếu -  Nguyễn Khuyến ) 

Tìm tính từ, động từ và cụm động từ ?
Câu 2: ( 2 điểm)

Giải thích tại sao tác giả lại lựa chọn con hổ làm nhân vật chính trong truyện Con hổ có nghĩa và ý nghĩa của sự lựa chọn đó.
Câu 3: ( 5 điểm) 
Đóng vai bà mẹ Gióng kể lại truyện Thánh Gióng.

III. Đáp án chấm.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	 Yêu cầu xác định đúng :

       -  Tính từ : Lạnh lẽo, trong veo, bé, tẻo teo, tí, vàng, khẽ, lâu, biếc.

       -  Động từ :  Gợn, đưa, vèo, tựa, ôm, được, đớp, động 

       -  Cụm động từ :  Gợn tí, khẽ đưa vèo, tựa gối, ôm cần, chẳng được, đớp động dưới chân bèo.
	    1 điểm 

1 điểm 

1 điểm

	Câu 2
	- Chọn con hổ làm nhân vật chính là một dụng ý để thực hiện mục đích giáo huấn của câu chuyện:
+ Trong thế giới tự nhiên, hổ là giống vật ăn thịt, là loài thú mạnh nhất, hung bạo nhất trong các loài thú dữ.Người ta thường ví “ dữ như cọp”, “ oai như cọp” là để hù dọa nhau. Thế như trong quan hệ gia đình “ Hùm dữ không ăn thịt con”.
+ Trong câu chuyện này với những mối quan hệ xã hội cụ thể ta gặp lại những con hổ có nghĩa có tình.
- Sự lựa chọn đó có ý nghĩa đề cao tính chất giáo huấn của truyện: hổ dữ cũng có tình nghĩa, có lòng biết ơn sâu sắc như thế huống chi là con người. Điều đó đáng khiến cho con người chúng ta, nhất là những kẻ vô tình, vô nghĩa phải hổ thẹn.
	   2 điểm

	Câu 3
	* Yêu cầu: chuyển từ ngôi kể thứ ba sang ngôi kể thứ nhất ( Theo lời kể của mẹ Gióng).

*) Mở bài.( 0,5đ)
 Nêu hoàn cảnh để nhân vật mẹ Gióng nhớ đến con, giới thiệu về mình, về con.

( VD: Sắp đến hội làng Gióng, thấy bà con nô nức đi hội tôi lại nhớ đến Gióng- đứa con độc nhất của mình)
*) Thân bài. ( 4 điểm)

 Người mẹ lần lượt kể lại các sự việc theo diễn biến câu chuyện:

- Gióng sinh ra như thế nào.

- Gióng  lớn lên ra sao.

-  Gióng ra trận.

-  Gióng bay về trời.

- Vua lập đền thờ  Gióng.

- Dâú tích còn lại.

( Trong quá trình kể bà mẹ Gióng có thể xen miêu tả tâm trạng, biểu lộ cảm xúc về con trai mình)

*) Kết bài. ( 0,5 điểm)

Cảm nghĩ của người viết: Tự hào, kiêu hãnh vì đã sinh ra người anh hùng dân tộc. 

	5 điểm


IV. Củng cố.

Thu bài

Nhận xét giờ kiểm tra

V. HDVN.   Xem lại bài

Chuẩn bị bài sau: Thi kể chuyện

Yêu cầu Tổ 1: Chuẩn bị truyện truyền thuyết

              Tổ 2: Chuẩn bị truyện cổ tích

              Tổ 3: Chuẩn bị truyện ngụ ngôn và truyện cười

Cả 3 tổ đều phải chuẩn bị chung phần truyện trung đại.

Về nhà lạp dàn ý chuẩn bị giờ sau tổ chức thi giữa các tổ

Duyệt giáo án ngày 07/12/2013
Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Sỹ Quang
Tuần 18
Tiết 69: Hoạt động ngữ văn:Thi kể chuyện
Ngày soạn:    11 /12/2013
Ngày giảng:  17  /12/2013
A. Mục tiêu bài học 
     1.Kiến thức: Tập tóm tắt nhớ lại và kể lại đúng ngôi kể, thứ tự kể của các văn bản đã học .

     2.Kĩ năng: Rèn kỹ năng kể chuyện ,tóm tắt các truyện đã học.

     3.Thái độ: Nhiệt tình, tự giác, hăng say khi kể chuyện có xen sự sáng tạo khi kể.

 B.Chuẩn bị :

   1.Giáo viên: Dự kiến về phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện 

   2. Học sinh:  Chuẩn bị các câu chuyện kể ở nhà.

C. Tiến trình dạy – học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                     6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập.       
III. Bài mới:

  * Giới thiệu bài: Để giúp các em có thói quen đọc truyện rồi kể lại chuyện, yêu thích những tác phẩm văn học, tiết hoạt động ngữ văn hôm nay chúng ta thi kể chuyện 
	-GV: Chia lớp thành 4 .

Cử một h.sinh dẫn chương trình.

- Lựa chọn ban giám khảo chấm điểm.
BGKhảo: mỗi tổ 1 người.

Thư kí : Lớp phó văn thể

Thống nhất  nội dung thi và biểu điểm.
* Hình thức: 

- Kể bẳng miệng (nếu kèm theo điệu bộ thì càng tốt).

- Mỗi tổ cử đại diện từ 2 đến 3 em (có phân công trước) .

- HS có thể chọn 1 truyện dân gian hay truyện trung đại ở SGK/6 hoặc sưu tầm, hay tự  sáng tạo .

* Nội dung:

· Các truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười).

· Truyện trung đại.

· HS kể chuyện qua báo, đài, tivi hay các truyện sưu tầm đều được

- * Kể cá nhân:. Kể các chuyện đã học trong SGK hoặc kể chuyện ngoài chương trình:

 Ban giám khảo công bố lần lượt các câu chuyện.

- Ban giám khảo nêu thể lệ cuộc thi ( yêu cầu ).
* Tập dựng hoạt cảnh:

  VD:  Hoạt cảnh Sơn Tinh, Thủy Tinh.
-HS thể hiện bằng cách phân vai.

Vua Hùng : Giọng ôn tồn, tự hào, đi đứng khoan thai, oai vệ…có ng hầu 2 bên
 Mị Nương : giọng dịu dàng, đán thướt tha, uyển chuyển…
 Sơn Tinh, Thủy Tinh: Giọng hùng tráng, nhanh nhẹn, hàng động phù hợp..

 Yêu cầu: + HS có thể kể sáng tạobằng các lời thoại trực tiếp của các n.vật , dựa vào cốt truyện đã  học. Diễn đúng vai, đúng sự kịên, s.việc.

+ Tránh học thuộc lòng.

+ Lựa chọn ngôi kể thích hợp
+ Thái độ , tác phong đàng hoàng , tự tin…

	I. Chuẩn bị
- Lớp chia thành 4 .

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ xen kẽ.

- Bốc thăm các câu chuyện giữa các tổ.
* Yêu cầu:

· Lời kể phải rõ ràng mạch lạc biết ngừng đúng chỗ, biết kể diễn cảm có ngữ điệu, có điệu bộ.

· Tư thế kể phải đàng hoàng, tự tin, mắt nhìn thẳng vào mọi người, tiếng nói đủ nghe, không lí nhí trong cổ .

· Biết mở đầu trước khi kể và biết cảm ơn người nghe khi kể xong .

· Biết làm chủ câu chuyện, kể phải lôi cuốn gây được ấn tượng sâu sắc cho người nghe

II. Cách tiến hành
- Lần lượt các tổ nhóm công bố các câu chuyện đó bốc thăm được.

Nhóm 1,2,3,4 thực hiện

- Xen kẽ hai tiết mục văn nghệ.
Nhận xét, tổng kết
 Nhận xét ưu điểm, hạn chế của từng tổ.

 Thư kí công bố điểm, xếp giải.




 IV.Củng cố   

   - GV nhận xét tiết học.

   - Xem lại các kiến thức về Ngữ Văn .
V. Hướng dẫn về nhà  
Chuẩn bị, tìm hiểu văn học dân gian địa phương.
Tiết 70: Chương trình ngữ văn địa phương.
Hướng dẫn sưu tầm
đọc, kể chuyện dân gian phú thọ
Ngày soạn: 12/12/2013
Ngày giảng:17 /12/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh nắm được một số chuyện kể dân gian trên quê hương Phú Thọ ( đặc biệt là truyền thuyết và truyện cười ),biết liên hệ và so sánh với phần văn học dân gian đã học trong sách giáo khoa Ngữ Văn 6, tập một để thấy được sự giống nhau và khác nhau của hai bộ phận văn học dân gian này .
-Hiểu được nội dung , ý nghĩa của các câu chuyện Bầy voi truyền thuyết và Xôi dẻo 
- Kể được tóm tắt nội dung truyện.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quý và  ý thức tự hào truyền thống văn học  tỉnh nhà .
B. Chuẩn bị:
GV: Phô tô văn bản cho học sinh- Nghiên cứu STK-Ngữ Văn( Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ ).

HS: Đọc văn bản, trả lời câu hỏi.- Sưu tầm các câu chuyện dân gian Phú Thọ 
C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                                   6A4.       
II. Kiểm tra bài cũ?
         Kể tên các thể loại văn học dân gian đã học trong chương trình Ngữ Văn Tập I?
III. Bài mới:

    Giới thiệu bài : Phú Thọ là vùng đất địa linh nhân kiệt , nơi  có kinh đô Văn Lang  trong buổi bình minh dựng nước của các Vua Hùng . Phú Thọ không chỉ là cội nguồn của dân tộc mà còn  là mảnh đất của bao trang văn ,thơ dân gian thấm đẫm chất sử thi huyền thoại , thấm đẫm tình cảm của người lao động thuở xưa . Để tìm hiểu về nét đẹp văn hoá của tỉnh nhà chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay .
	
	I. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản: Bầy  voi truyền thuyết 

	GV hướng dẫn, gọi học sinh đọc văn bản

Hãy kể lại truyện 
	1. Đọc và kể:Đọc to ,rõ ràng , diễn cảm Đoạn công chúa Bâù xử tội con voi phản nghịch đọc giọng nghiêm khắc  


	Hs đọc – Trả lời các câu hỏi SGK 
? Việc 99 con voi phủ phục quanh kinh đôVăn Lang đã nói lên điêu gì ?


	2. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản 
a.Tinh thần đoàn kết toàn dân , phục tùng , phụng sự sự nghiệp chung của Vua Hùng , cùng vua hùng xây dựng đất nước . Qua đó cũng cho ta thấy việc lựa chọn xây dựng kinh đô Văn Lang của các vua Hùng là hợp  lý – sáng suốt -> Là vùng đất linh thiêng , địa linh nhân kiệt .

-  Thế đất voi chầu , hổ phục  nơi đây chắc chắn sẽ tồn tại một nhà nước phồn vinh ,trường tồn ( Vì vậy ở đây đã tồn tại 18 đời vua Hùng thay nhau trị vì đất nước ) 

	? Qua chi tiết nàng công chúa Bầu xử tội  con voi bất nghĩa .Em hiểu gì về dân tộc ta  trong buổi đầu dựng nước và vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc giữ nước ?
	*Chi tiết này thể hiện lòng căm thù sâu sắc thái độ không dung tha kẻ phản bội , phản nghịch , phảI xử tội nghiêm khắc để làm gương cho kẻ khác 

- Ca ngợi truyền thống anh hùng vàvai  trò của người phụ nữ Việt Nam không thể thiếu  trong buổi  đầu dựng nước

	? Hãy nêu ý nghĩa của truyện ?

? Câu chuyện trên thuộc thể loại nào ?
( Truyền thuyết )

Vì sao em biết ?( gắn với lichj sử thời vua Hùng dựng nước )
	b. ý nghĩa 
- Thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân, thái độ …..nghiêm khắc trừng trị kẻ phản bội , phản nghịch , ca ngợi truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc giữ nước 

	GV đọc mẫu – Gọi vài học sinh đọc – Nhận xét 
-Kể tóm tắt truyện 


	II Hướng dẫn tìm hiểu văn bản Xôi dẻo ( T. cười )

1. Đọc – kể : GV hướng dẫn cách đọc

-  Đọc to ,rõ ràng , pha chút hài hước 

	? Em có hiểu biết gì về truyện cười Văn Lang ?
	2. Tìm hiểu chú thích :
- Truyện cười Văn Lang : ( Văn Lang tên 1 xã huyện Tam Nông ) Lấy tiếng cười để ca ngợi sản xuất , ca ngợi thành quả sản phẩm lao động và đả kích phê phán tàng lớp thống trị 

	? Tìm hiểu thủ pháp nghệ thuệt gây nên tiếng cười trong truyện ?
	3. Hướng dẫn đọc –hiểu văn bản 
- Dùng biện pháp nói quá , phóng đại mức độ gạo không ngâm mà xôi rất dẻo đến nỗi dính cả gà treo trên ngọn tre=> Gây cười tạo tiếng cười hài hước mua vui

	? Hãy so sánh nghệ thuệt gây cười trong truyện với nghệ thuật gây cười các truyện đã học? 
	- Các truyện đã học kể về các hiện tượng đáng cười trong cuộc sống – tạo ra tiếng cười phê phán yhói hư tật xấu trong xã hội ( Treo biển – Lợn cưới ,áo mới )
- Truyện Xôi dẻo :NT cường điệu tạo ra tiếng cười vui vẻ nhằm thể hiện niềm tự hào về thành quả lao động ( Gạo nếp tốt , không cần ngâm xôi vẫn dẻo )

	? Hãy nêu ý nghĩa của truyện ?
	* ý nghĩa: Với NT cường điệu thể hiện niềm tự hào về thành quả lao động  sản xuất . Thể hiện tình yêu que hương giản dị , mộc mạc khoẻ khoắn của người lao động 

	Gv gọi học sinh kể –Nhận xét sửa chữa 
	III Luyện tập 

1.Kể lại 1 câu chuyện dân gian ở địa phương em

2 .Đọc thêm : 

STK- Chương trình Ngữ Văn địa phương 

- Vua Hùng dạy dân cấy lúa 

-  Cây rau dền 

-  Tục ăn rau cần 

-  Nữ tướng Xuân Nương 


IV. Củng cố : 
                  + Kể tóm tắt nội dung các văn bản:

                  + GV khái quát: nội dung văn bản.

V. HDVN: 
- Học bài 
-Tìm hiểu trò chơi dân gian – Lễ hội dân gian Phú Thọ chuẩn bị giờ sau học 
***************************************************************
Tuần 19
Tiết 71: Chương trình Ngữ Văn địa phương:
Tìm hiểu trò chơI và lễ hội dân gian phú thọ.
Ngày soạn:
13/12/2013
Ngày giảng:  19 /12/2013
A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

-Hiểu được mục đích,cách thức tổ chức 1 số trò chơi và lễ hội dân gian vừa vui vừa rèn luyện sức khoẻ ở Phú Thọ.

-Biết vận dụng và tổ chức các trò chơi dân gian trong sinh hoạt hàng ngày,nhất là sinh hoạt tập thể để tạo niềm vui.

-Có ý thức tìm hiểu ,sưu tầm và gìn giữ giá trị văn hoá truyến thống trong các trò chơI dân gian.

B.Chuẩn bị:

-GV:Nghiên cứu tài liệu giáo dục địa phương tỉnh phú thọ-Ngữ Văn 6-7

-HS:Sưu tầm,tìm hiểu 1 số trò chơi dân gian của tỉnh nhà.

C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:  Kiểm tra sĩ số:    6A3:                           6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:
HS 1: Kể lại truyện Bày voi truyền thuyết và nêu ý nghĩa?

HS 2: Kể lại truyện Xôi dẻo và nêu ý nghĩa?

III.Bài mới:

Giới thiệu bài:Phú thọ không chỉ là cội nguồn của dân tộc mà nơi đây còn lưu giữ bao nét đẹp văn hoá truỳn thống của dân tộc.Đó là trò chơi và lễ hội dân gian. Để tìm hiểu nét đẹp đó chúng ta vào học bài hôm nay Tìm hiểu trò chơi và lễ hội dân gian Phú Thọ.
	-Hs đọc văn bản đâm lao

-Em hãy kể lại cách thức tổ chức trò chơi đâm lao?

-HS đọc

Hãy kể lại cách làm đu và cách chơi đu bay

-Hs đọc văn bản đấu vật

Đấu vật được tổ chức vào thời gian nào ?ở đâu?

-Các trò chơi dân gian có ý nghĩa ntn trong cuộc sống của người  dân phú Thọ

-Hãy kể các trò chơi dân gian mà em biết,trường ta đã tổ chức vào các dịp (22/12),(26/3)?

ở làng em thường tổ chức trò chơi dân gian nào trong các dịp hội làng,hoặc lễ hội đại đoàn kết hàng năm?

- ở Phú Thọ hàng năm thường tổ chức 1 lễ hội lớn đó là lễ hội nào? ở đâu? diễn ra vào thời gian nào?

(Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức tại Đền Hùng vào ngày 10-3 âm lịch)
	I.Hướng dẫn hs tìm hiểu 1 số trò chơi dân gian ở tỉnh Phú Thọ
 1.Trò chơi đâm lao và lễ hội  ở làng Hiền Quan (Tam Nông)

2.Chơi Đu bay

3.Đấu vật

*) ý nghĩa:Tạo ra niềm vui sau những ngày lao động,rèn luyện sức khoẻ,là nét đẹp văn hoá trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang và được duy trì đến ngày nay,mang đậm bản sắc của quê hương Phú Thọ

II.Luyện tập

-Trò chơi: - Nhảy dây

                 - Kéo co

                 - Chơi ô ăn quan

                 - Trồng nụ trồng hoa

                 - Đẩy gậy,bịt mắt bắt dê....

-Trò chơi :chọi gà,bịt mắt đánh trống, đánh cờ tướng......

Đọc thêm:

- Lễ hội chọi trâu

- Kéo co

- Đánh chuyền

- Đánh khăng

- Đánh quay

- Hội phết Hiền Quan


    IV.  Củng cố:
 Khái quát toàn bài:

 ý nghĩa của trò chơi,lễ hội dân gian
       V.HDVN: 
Tổ chức tham gia các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Sưu tầm các trò chơi dân gian ở các tỉnh khác.

Chuẩn bị giờ sau trả bài kiểm tra học kì I
***************************************************************
                         Tiết 72: Trả bài kiểm tra kỳ I
Ngày soạn:13/12/2013
Ngày giảng: 21/12/2013
A. Mục tiêu bài học:

- Đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh về toàn bộ chương trình Ngữ văn đã học ở học kỳ I; khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức để trình bày bài kiểm tra.

- Củng cố các kiến thức đã học.
- Giáo dục ý thức phê và tự phê của Học sinh .
B. Chuẩn bị:

GV: Chấm bài, nhận xét.

HS: Ôn tập, chuẩn bị giấy nháp.
C. Tiến trình dạy- học :

I. Tổ chức:   Kiểm tra sĩ số:    6A3:                      6A4:    
II. Kiểm tra bài cũ:

HS1: Nhắc lại các kiến thức đã học ở học kì 1?
III. Bài mới:
	GV đọc lại đề bài.
	I. Đề bài: Như tiết 67,68

	GV yêu cầu Học sinh trả lời lại câu hỏi 1.

Học sinh lập dàn ý đề bài câu2.
	II. Yêu cầu nội dung cần trình bày trong bài.

Câu 1: (3 điểm): Học sinh nắm được các kiến thức về động từ, tính từ, cụm động từ.
· Học sinh xác định được :
+ Tính từ : Lạnh lẽo, trong veo, bé, tẻo teo, tí, vàng, khẽ, lâu, biếc.

+  Động từ :  Gợn, đưa, vèo, tựa, ôm, được, đớp, động 

+ Cụm động từ :  Gợn tí, khẽ đưa vèo, tựa gối, ôm cần, chẳng được, đớp động dưới chân bèo.

Câu2: (2điểm): HS giải thích được lí do vì sao lại lựa chọn như vậy:
- Chọn con hổ làm nhân vật chính là một dụng ý để thực hiện mục đích giáo huấn của câu chuyện:

+ Trong thế giớ tự nhiên, hổ là giống vật ăn thịt, là loài thú mạnh nhất, hung bạo nhất trong các loài thú dữ.Người ta thường ví “ dữ như cọp”, “ oai như cọp” là để hù dọa nhau. Thế như trong quan hệ gia đình “ Hùm dữ không ăn thịt con”.

+ Trong câu chuyện này với những mối quan hệ xã hội cụ thể ta gặp lại những con hổ có nghĩa có tình.

- Sự lựa chọn đó có ý nghĩa đề cao tính chất giáo huấn của truyện: hổ dữ cũng có tình nghĩa, có lòng biết ơn sâu sắc như thế huống chi là con người. Điều đó đáng khiến cho con người chúng ta, nhất là những kẻ vô tình, vô nghĩa phải hổ thẹn.

Câu3: (6 điểm )

* Yêu cầu chung:

Chuyển từ ngôi kể thứ ba sang ngôi kể thứ nhất ( Theo lời kể của mẹ Gióng). 

* Cụ thể:

a) Mở bài.( 0,5đ)

 Nêu hoàn cảnh để nhân vật mẹ Gióng nhớ đến con, giới thiệu về mình, về con.

( VD: Sắp đến hội làng Gióng, thấy bà con nô nức đi hội tôi lại nhớ đến Gióng- đứa con độc nhất của mình)
b) Thân bài. ( 4 điểm)

 Người mẹ lần lượt kể lại các sự việc theo diễn biến câu chuyện:

- Gióng sinh ra như thế nào.

- Gióng  lớn lên ra sao.

-  Gióng ra trận.

-  Gióng bay về trời.

- Vua lập đền thờ  Gióng.

- Dâú tích còn lại.

( Trong quá trình kể bà mẹ Gióng có thể xen miêu tả tâm trạng, biểu lộ cảm xúc về con trai mình)

c) Kết bài. ( 0,5 điểm)

Cảm nghĩ của người viết: Tự hào, kiêu hãnh vì đã sinh ra người anh hùng dân tộc. 

	Trả bài cho học sinh

Tự so sánh đối chiếu với các yêu cầu trên: Phần nào đã làm tốt? Phần nào chưa tốt?
	IV. Nhận xét bài làm của học sinh:

1. Học sinh tự nhận xét, bài làm của mình.

2. Giáo viên khái quát chung.

a. Ưu điểm:

- Đa số các em đã nắm được kiến thức, biết vận dụng làm bài theo đúng yêu cầu.

- Một số bài làm: trình bày sạch sẽ, rõ ràng kiến thức, có sự sáng tạo, bài làm tốt : Khiêm, Ngọc 6a4, Ngọc, Linh 6a3, Toàn 6a3. 
b. Tồn tại:

- Một số em quá lười học: không nắm vững kiến thức môn học hoặc hiểu chưa đúng, chưa sâu. Một số bài chưa biết chuyển đổi  ngôi kể; lời kể chưa  phù hợp với câu chuyện. Không nghĩ ra được tình huống phù hợp khi chuyển ngôi kể, kể sơ sài : Tiến Đạt, Ng Hoàng, Mè Toàn…
- Kỹ năng làm bài còn yếu.

- Việc vận dụng các kỹ năng của bài văn tự sự chưa tốt.  
- Kiến thức về từ loại và cụm từ chưa chắc chắn.
- Nhiều em diễn đạt yếu: Luân, Bích,  Tiến Đạt, Ng Hoàng, Mè Toàn…
- Lỗi chính tả, chấm câu thiếu nhiều.
Bài viết còn tẩy xóa, bẩn: T Đạt, HẢI Linh, …

	GV nêu một số lỗi cơ bản yêu cầu học sinh chữa.

Còn lại Học sinh chữa lỗi bài mình vào vở.
	IV. Chữa lỗi:

* Lỗi dùng từ: Hai vợ chồng tôi nổi tiếng là người phúc đức-> Hai vợ chồng tôi sống phúc đức 

-Gióng vươn vai thành thanh niên-> tráng sĩ
* Lỗi câu: Một hôm. Ra đồng thấy vết chân lạ…
-> Một hôm, tôi ra đồng….

* Lỗi chính tả: vợ trồng- vợ chồng.
Gia đồng- ra đồng;  dặn giò- dặn dò….

* Diễn đạt: GV đọc một số đoạn diễn đạt lủng củng, cùng Học sinh sửa. ( Bài của Tấn, Xuân Huy…)


Thống kê điểm 

	Lớp
	SÜ số
	Số bài
	0 -1 -2
	3 - 4
	Dưới TB
	5 – 6
	7 - 8
	9 - 10
	Trên TB

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A3
	30
	30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6A4
	31
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Củng cố : - Đọc một số bài tập làm văn tốt.
                    - Gọi lấy điểm.
V. HDVN: 
                  Viết lại bài viết tập làm văn vào vở.
                  Ôn lại kiến thức đã học. Chuẩn bị SGK kì 2.

                  Soạn bài: Bài học đường đời đầu tiên.

Duyệt giáo án ngày 14/12/2013

Phó hiệu trưởng:
Nguyễn  Sỹ Quang
            A.    Mở bài.
- Kỉ niệm tuổi thơ đó xảy ra khi nào? Với ai? (hoặc với vùng quê nào, con vật nào,…).
B. Thân bài.
- Kể lại diễn biến chi tiết về kỉ nệm tuổi thơ đó.
+ Kỉ niệm bắt đầu trong hoàn cảnh nào? Đó là một kỉ niệm buồn hay vui?
+ Sự việc (câu chuyện) xảy ra và diễn biến ra sao?
- Kỉ niệm đó để lại trong lòng mình một ấn tượng sâu sắc ra sao?
C. Kết bài.
- Trong kí ức của bản thân, kỉ niệm vừa nêu có vị trí như thế nào? Nó có là một động lực giúp cho việc học hành hay giúp cho cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp hơn không?
Tìm và chép lại các cụm danh từ có trong đoạn văn sau:

   Từ hôm lão Miệng không ăn gì, các bộ phận của cơ thể như bác Tai, cậu Chân, cậu Tay, cô Mắt cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Tất cả bọn chúng đều lờ đờ mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được. Điều đó cho thấy mỗi thành viên trong một tập thể không thể sống tách rời nhau.

Câu 2: ( 2 điểm)

Giải thích tại sao tác giả lại lựa chọn con hổ làm nhân vật chính trong truyện Con hổ có nghĩa và ý nghĩa của sự lựa chọn đó.

Câu 3: ( 6 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới:

“ Suốt đêm, mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, con chim mẹ rũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên.”

      Hãy tưởng tưởng và kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai mẹ con chú chim trong một đêm mưa gió.

III. Đáp án chấm.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Chép đúng các cụm danh từ có trong đoạn văn:

Các bộ phận của cơ thể, tất cả bọn chúng,

Mỗi thành viên, một tập thể.
	2 điểm

	Câu 2
	- Chọn con hổ làm nhân vật chính là một dụng ý để thực hiện mục đích giáo huấn của câu chuyện:

+ Trong thế giới tự nhiên, hổ là giống vật ăn thịt, là loài thú mạnh nhất, hung bạo nhất trong các loài thú dữ.Người ta thường ví “ dữ như cọp”, “ oai như cọp” là để hù dọa nhau. Thế như trong quan hệ gia đình “ Hùm dữ không ăn thịt con”.

+ Trong câu chuyện này với những mối quan hệ xã hội cụ thể ta gặp lại những con hổ có nghĩa có tình.

- Sự lựa chọn đó có ý nghĩa đề cao tính chất giáo huấn của truyện: hổ dữ cũng có tình nghĩa, có lòng biết ơn sâu sắc như thế huống chi là con người. Điều đó đáng khiến cho con người chúng ta, nhất là những kẻ vô tình, vô nghĩa phải hổ thẹn.
	2 điểm

	Câu 3
	*) Mở bài.( 1đ)

- Giới thiệu về cái tổ chim nhỏ chót vót trên cây cao và hai mẹ con con chim.

- Sau 1 đêm mưa như trút nước, sáng ra chim non lông cánh vẫn khô nguyên

*) Thân bài. ( 4 điểm)

- Cảnh trời mưa: Mây? Mưa? Sấm chớp?...

- Sự mỏng manh của tổ chim, nỗi lo của chim mẹ, sự sợ hãi của chim con.

- Những nguy hiểm xảy ra trong đêm mưa gió, sự vất vả, can đảm , vững vàng của chim mẹ khi gắng sức bảo vệ tổ ấm và bảo vệ con.

- Sau đêm mưa gió nguy hiểm qua đi, chim con vẫn ngủ ngon lành và không bị ướt; chim mẹ mệt mỏi nhưng làng ngập tràn hạnh phúc.

*) Kết bài. ( 1 điểm)

- Những suy nghĩa của em về sự can đảm, vững vàng của chim mẹ.

- Khẳng định vẻ đẹp của tình mẫu tử qua câu chuyện của 2 mẹ con chú chim.


	6 điểm
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